Chương V: Hồi quy - Các mô hình thống kê

B. Chọn nhân tố

Trong thực tế, có hàng trăm biến có quan hệ với yếu tố dự báo. Chúng ta sẽ chọn nhân tố nào để đưa vào phương trình hồi quy? Tại sao không chọn tất cả các nhân tố? Việc đưa vào tất cả các nhân tố vừa không thực tế vừa không cần thiết. Trước hết là vấn đề yêu cầu đối với mẫu số liệu. Mọi nhân tố dự báo được chọn phải có giá trị đối với mỗi "trường hợp" trong mẫu. Nghĩa là, tổng của các bình phương và các tích chéo sử dụng trong khi tính các hệ số đều phải dựa trên cùng N số trường hợp; ngược lại, việc tính toán sẽ khó khăn hơn. Do đó, cần loại bớt một số biến thường hay bị lỗi. Tương tự, như sẽ thấy cụ thể sau đây, càng nhiều biến trong phương trình hồi quy thì ta cần tập mẫu càng lớn để nhận được nghiệm "ổn định". "ổn định" nghĩa là phương trình hồi quy không chỉ khớp tốt với số liệu trong mẫu dùng để thiết lập phương trình (giảm một số lượng lớn biến nhân tố dự báo) mà còn biểu diễn mối quan hệ tốt khi sử dụng các tập mẫu của số liệu tương tự khác- số liệu có thể không phù hợp khi ứng dụng phương trình vào thực tế cho số liệu "tương lai".

Không nên quá chú trọng tới việc hạn chế số lượng các nhân tố trong phương trình hồi quy như một hàm của kích thước mẫu. Không may là chúng ta không thể xác định chính xác có bao nhiêu nhân tố được chọn đối với một kích thước mẫu cho trước. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này khi gắn với việc kiểm tra độ đóng góp (significance) đáng kể. ở đây chúng ta chấp nhận rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm là xác định một số lượng mà trong thực tế là xác suất mà nhân tố dự báo thể hiện mối quan hệ "thực" với yếu tố dự báo và có thể tham gia trong phương trình hồi quy.

Như đã mô tả, giả sử chúng ta có một tập mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên và tương quan của từng cặp biến của quần thể (population) bằng 0. Đối với mẫu có độ dài N, ta có thể khớp chính xác (giảm 100% phương sai) theo N-1 số hạng (các nhân tố dự báo) trong phương trình. Phương trình này cho phép ta nói chính xác giá trị của yi từ các xi cho trước trong mẫu đối với mọi i=1,...N. Nhưng chỉ đối với chính xác N điểm! Nếu chúng ta chọn mẫu khác từ quần thể, nói chung phương trình dự báo rất kém, thực tế là kém hơn khi chỉ sử dụng trung bình của y làm "yếu tố dự báo". Có thể dễ dàng hình dung sự khớp của N điểm với N-1 nhân tố với N=2. Nếu ta có 2 điểm số liệu ( N = 2 là 2 giá trị của x và y), ta luôn luôn có thể vẽ được một đường thẳng đi qua chúng và độ giảm của phương sai có thể đạt 100%. Cũng tương đối dễ hiểu đối với 3 điểm số liệu - một mặt phẳng được xác định bởi yếu tố và N - 1 = 2 nhân tố dự báo sẽ đi qua 3 điểm, và độ giảm của phương sai có thể bằng 100%. Lưu ý rằng điều này luôn đúng dù mối quan hệ giữa yếu tố và nhân tố dự báo trong quần thể có tuyến tính hay không.

Bất kỳ lúc nào tìm được mối quan hệ khớp tốt với mẫu phát triển (mẫu để lập phương trình hồi quy) nhưng không duy trì trên một tập mẫu khác thì nói là đã làm "quá khớp" tập mẫu. Một vấn đề thực tế là các thực nghiệm chỉ ra rằng nếu ta chọn một vài (ví dụ 10 hoặc 12 nhân tố) trong phương trình, ta nên có một tập mẫu gồm vài trăm số liệu được cho là "đại diện" của số liệu để áp dụng cho phương trình.

Quan hệ chặt chẽ với độ khớp "chính xác"của N-1 nhân tố và yếu tố dự báo trong N trường hợp là một bài toán của "đa cộng tuyến" (multicollinearity). Khi một nhân tố là một hàm tuyến tính chính xác của một hay nhiều nhân tố khác thì không thể giải được hệ phương trình để xác định các hệ số. Trong trường hợp này, ma trận Sxx được gọi là ma trận "kỳ dị" và không thể nghịch đảo được (Sxx không tồn tại theo nghĩa thông thường). Điều đó không có nghĩa là y không thể biểu diễn được bằng một hàm tuyến tính qua P nhân tố mà nó có nghĩa là y có thể biểu diễn được qua một số hữu hạn các hàm như vậy, và các phương trình chuẩn (ví dụ như phương trình V-2 và V-3 đối với 1 nhân tố) không thể xác định được để sử dụng. Khi điều này xảy ra, các nhân tố trong mối quan hệ chính xác này được gọi là "cộng tuyến".

Một ví dụ đơn giản là giả sử ta có 2 nhân tố dự báo và chúng luôn bằng nhau- trường hợp tầm thường, biến này là hàm của biến kia. Nếu phương trình đối với y có 1 nhân tố là:

y = ao + a1x1
thì phương trình đối với y theo nhân tố thứ 2 là:

y = ao + a1x2

trong đó ao và a1 trong phương trình 1 giống ao và a1 trong phương trình 2 tương ứng. Tương tự, y theo cả 2 biến x1 và x2 có thể là:

y = ao + (a1 / 2) x1 + (a1 / 2) x2,

y = ao + (a1 / 3) x1 + (2a1 / 3) x2,

y = ao + (2a1 / 3) x1 + (a1 / 3) x2, ...

Ta có thể viết các phương trình "tương đương", không hạn chế về số lượng.


Đôi khi, thuật ngữ "cộng tuyến" được áp dụng cho trường hợp trong đó một nhân tố hầu như có mối liên hệ tuyến tính chính xác với các nhân tố khác. Nếu xảy ra trường hợp này thì có thể tìm được nghiệm duy nhất, nhưng một vài hệ số có thể không "ổn định". Giả sử như trường hợp N-1 số hạng có thể khớp chính xác với tập mẫu này nhưng không khớp với tập mẫu khác của cùng một quần thể thì nghiệm "gần cộng tuyến", như sẽ gọi trong tài liệu này, sẽ tốt trong tập mẫu phụ thuộc và có thể tốt trong rất nhiều hoặc thậm chí hầu hết các điểm trong quần thể nhưng sẽ "blow up"(không cho kết quả tốt và thậm chí cho kết quả sai) trong một vài mối quan hệ của các giá trị của nhân tố trong quần thể. Ta không thể luôn luôn có được kết quả dự báo tốt từ phương trình hồi quy (xét cho cùng, không thể dự báo chính xác được thời tiết), nhưng ta có thể có được các kết quả "thích hợp".

Trừ khi lựa chọn tuỳ ý một nhân tố mà thực sự có thể tính được nó theo các nhân tố khác (bằng phương pháp tuyến tính), ta thường không phải lo gì về tính cộng tuyến chính xác của chúng. (Ví dụ như độ cao 500mb, 1000mb và độ dày lớp 1000-500mb). Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý tới tính gần cộng tuyến. Vấn đề này sẽ được xét trong phần sau.

Do ta có thể muốn "quan tâm" tới nhiều nhân tố dự báo nhưng bị hạn chế chỉ được sử dụng một vài nhân tố trong thực tế, vậy ta phải làm thế nào? Có một vài cách lựa chọn liên quan với hồi quy. Có lẽ cách đơn giản nhất (cũng là một cách "tốt") được gọi là "screening". Thủ tục này được dùng trong khí tượng từ rất sớm, năm 1944 bởi Tiến sĩ Joseph G. Bryan của TRC và được phổ biến nhờ Tiến sĩ Robert G. Miller cũng của TRC (Miller, 1958, 1962) (xem Chương II, mục A.4). Hầu hết các tài liệu gọi thủ tục này là "lựa chọn tiến".

Bước đầu tiên trong thủ tục là chọn biến có tương quan hầu như lớn (theo cả nghĩa âm và dương) với yếu tố dự báo. Tất nhiên điều này cũng có nghĩa là biến sẽ cho độ giảm phương sai của y nhiều nhất. Như vậy, ta có thể tính được ryx1, ryx2, ..., ryxQ trong đó Q là tổng số nhân tố được chọn và chọn xi có độ lớn của ryxi lớn nhất.

Nếu thủ tục dừng ở đây thì ta có phương trình một nhân tố:

y = a0 + a1xs
trong đó xs là nhân tố được chọn. Đây là phương trình tuyến tính một nhân tố tốt nhất mà ta có thể xác định được (theo nghĩa bình phương tối thiểu) trên tập mẫu của số liệu được dùng cho tính toán các ryxi2.

Bước tiếp theo là tính tất cả các tương quan đa biến hoặc giảm phương sai bao gồm 2 nhân tố trong đó một trong 2 nhân tố là nhân tố được chọn đầu tiên. Để đơn giản, cho các nhân tố hoán đổi cho nhau nếu cần sao cho nhân tố đầu tiên được chọn gọi là x1; nghĩa là xs trở thành x1 và x1 trở thành xs. Sau đó ta tính Q-1 độ giảm phương sai ry.x1x22, ry.x1x32, ..., ry.x1xQ2 và chọn giá trị lớn nhất. Khi đó có thể viết phương trình hồi quy là:

y = ao + a1x1 + a2xs
Phương trình này là phương trình 2 nhân tố tốt nhất mà ta có thể xác định được (theo nghĩa bình phương tối thiểu) trên tập mẫu của số liệu được dùng để tính các ry.x1xi2 khi một trong các nhân tố là x1. Lưu ý rằng tất cả các liên kết của 2 nhân tố đều không được xét đến, chỉ xét những liên kết có mặt x1 (đã được đánh số lại). Có thể một cặp khác sẽ cho kết quả tốt hơn. Tại sao không xét tất cả các cặp liên kết? Đây là một việc nhỏ nhưng rất khó, thậm chí là đối với máy tính tốc độ cao. Với Q=100 biến, quá trình phải mô tả bao gồm việc tính toán và xem xét 100 + 99 giá trị để xác định cặp x1,xs; xét tất cả các cặp sẽ bao gồm (100 x 99) / 2 = 4950 cặp các giá trị. Điều này vẫn có thể thực hiện được. Nhưng khi quá trình được lựa chọn tiếp tục, ví dụ 10 nhân tố, các giá trị để tính toán và lựa chọn từ đó có thể là ..................... khi xét tất cả các liên kết của 10 nhân tố.

Nhiều nhân tố có thể được bổ sung tại một thời điểm nào đó, tại mỗi lần tính độ giảm của phương sai, một biến chưa được chọn sẽ được bổ sung cho các biến đã được chọn và chọn ra giá trị lớn nhất. Số lượng phép tính của thủ tục screening này rất bình thường so với khi xem xét tất cả các liên kết của một vài biến, và khi đó kết quả là không tìm được liên kết tốt nhất có thể có trong tập mẫu nhưng đó sẽ là một kết quả tốt. Thậm chí nó có thể là kết quả tốt hơn trên một tập mẫu khác so với kết quả có thể tìm được bằng cách xem xét tất cả các liên kết khi một số bậc tự do ít hơn được dùng trong quá trình (phần sau sẽ trình bày cụ thể hơn).

Bây giờ có một câu hỏi đặt ra là: Khi nào thì ta kết thúc thủ tục chọn? Ta sẽ xem xét cụ thể vấn đề này sau. Bây giờ tạm thời chấp nhận điều này để xem xét sự cần thiết thực sự phải có một thủ tục kết thúc. Giả sử, nhân tố đầu tiên được chọn cho ta độ giảm phương sai bằng 0.7 và nhân tố tiếp theo sẽ làm tăng thêm một lượng ry.x1x22 - ry.x12 = 0.80 - 0.70 = 0.10, ta có thể kết luận là nhân tố thứ 2 quan trọng và nên được chọn. Tuy nhiên, giả sử nhân tố thứ 2 làm tăng độ giảm của phương sai chỉ một lượng bằng 0.705 - 0.700 = 0.005 thì ta sẽ phải cân nhắc xem có nên chọn nó hay không. Sự giảm bổ sung của phương sai này là cơ sở thống kê mà hầu hết (nếu không phải là tất cả) các thủ tục ngừng đều dựa trên đó. Đơn giản nhất là phát biểu: "Khi độ giảm phương sai bổ sung nhỏ hơn 0.005 (hoặc một giá trị nào đó) thì ta sẽ ngừng thủ tục chọn". Vấn đề này sẽ được xem xét lại ở chương IX.

Kết thúc của thủ tục screening ta có phương trình hồi quy: ..............

Một lưu ý quan trọng là khi các nhân tố được thêm vào phương trình, các ai vừa được tính nói chung sẽ thay đổi. Nghĩa là a0 và a1 trong ...... và ...... thường sẽ không giống nhau. (Chúng chỉ bằng nhau khi tương quan giữa x1 và x2 trong tập mẫu chính xác bằng 0.).

Một quá trình lựa chọn khác là cho tất cả Q nhân tố vào phương trình, sau đó xem nhân tố nào trong phương trình đó đóng góp ít nhất khi được chọn cùng với tất cả những nhân tố khác (theo nghĩa giảm phương sai lớn nhất). Hoàn toàn có khả năng là một vài nhân tố sẽ đóng góp rất ít. Lưu ý rằng phải tính lại các độ giảm phương sai. Nghĩa là, khi một nhân tố bị loại, đóng góp của một nhân tố nhất định nói chung sẽ thay đổi so với giá trị trước khi nhân tố bị loại. Quá trình này có thể gọi gần đúng là quá trình khử lùi (backward elimination). Một lần nữa, lại cần đến thủ tục ngừng. Đơn giản là khi một biến ít có ích nhất đóng góp 0.005 hoặc nhiều hơn vào độ giảm phương sai thì ngừng thủ tục chọn.

Việc ngừng thủ tục chọn không hoàn toàn được chuẩn hoá. Thường thì sự lựa chọn từng bước được áp dụng cho quá trình kết hợp screening (lựa chọn tiến) và khử lùi. Để hiểu cặn kẽ vấn đề này, ta cần biết những nguyên lý cơ bản của kiểm tra độ đóng góp đáng kể. Nhưng hãy giả thiết rằng chúng ta đang ở trong quá trình chọn từng bước và có một phương trình với 5 nhân tố. Khi đó ta cố gắng tìm ra nhân tố thứ 6 có đóng góp "đáng kể". Nếu tìm được, ta sẽ bổ sung vào phương trình. Bây giờ, ta kiểm tra độ đóng góp đáng kể của một trong 5 nhân tố của phương trình. Có thể một trong số những nhân tố được chọn trước đây không đóng góp đáng kể vào phương trình 6 nhân tố. Nếu như vậy ta sẽ loại nó ra. Do đó, đây được gọi là quá trình tiến-lùi (forward-backward).

Một trong 3 phương pháp chọn được trình bày ở trên sẽ cho các kết quả tốt. Tuy nhiên, với mỗi phương pháp, thủ tục ngừng phải được áp dụng và phương pháp được chọn bao gồm các giá trị riêng biệt của các tiêu chuẩn trong thủ tục có thể là khá quan trọng. Screening là phương pháp đơn giản nhất trong 3 phương pháp và tất cả mọi thành phần trong kết quả cho thấy rằng sự lựa chọn các nhân tố mà nó đưa ra đều tốt như nhau khi phương trình cuối cùng được áp dụng cho số liệu (mới) độc lập.  Khử lùi không được áp dụng rộng rãi, một phần bởi vì cần tính toán một lượng lớn các phương trình với một số lượng lớn các nhân tố. Chọn từng bước, tiến là một cách để xét được nhiều mối quan hệ giữa các nhân tố hơn so với screening mà không phải xét tất cả mọi liên kết. Như vậy, nó có thể tạo ra các kết quả tốt hơn. Phương pháp được dùng còn phụ thuộc vào khả năng tính toán của phần mềm thống kê.

Trong khi tính toán phương trình hồi quy hoặc khi lựa chọn các nhân tố dự báo, không đòi hỏi phải có giả thiết nào để tạo ra phân bố regarding, độ ngẫu nhiên,... của các biến gắn liền với quá trình. Toán học không đòi hỏi điều này. Tuy nhiên, khi phiên dịch (interpreting) các kết quả, những vấn đề như mức độ của quần thể mà tập mẫu là đại diện và phân bố đa biến của các biến là rất quan trọng. Ta phải sử dụng cách đánh giá của khí tượng cũng như thống kê để quyết định phương trình hồi quy được phát triển trên một tập hợp số liệu này có thể áp dụng cho tập hợp số liệu khác không? Tương tự, sự gần đúng của các kiểm tra độ đáng kể phụ thuộc nhiều vào giả thiết về phân bố của các biến thành phần và tính độc lập và ngẫu nhiên của các trường hợp trong tập số liệu. Những vấn đề này sẽ được nhắc đi nhắc lại trong suốt tài liệu này.

C. Các biến nhị phân trong hồi quy

Mặc dù không nói rõ ràng nhưng những xem xét của chúng ta từ trước đến nay đều coi các biến thành phần trong hồi quy là gần liên tục. Một biến liên tục là một biến có thể có một giá trị bất kỳ nằm ở giữa 2 giá trị giới hạn nhất định. Ví dụ, nhiệt độ là một biến như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế ta luôn quan trắc các biến với độ chính xác nhất định (ví dụ độ gần đúng nhất hoặc 1/10 của nhiệt độ quan trắc), và khi đó có thể coi là biến gần liên tục. Trong tài liệu này ta sẽ gọi biến như vậy là biến liên tục.

Các biến khác có thể có một số lượng hạn chế các giá trị rời rạc. Loại biến này được gọi là biến hạng. Loại biến lớp này được chia thành 2 loại nhỏ: một loại trong đó các giá trị rời rạc là số và do đó có thể sắp thứ tự được, một loại trong đó các giá trị hoặc các hạng không có thứ tự rõ ràng (được định nghĩa trong chương IV là các biến định danh (nominal)). Loại đầu tiên có thể là tổng lượng tuyết quan trắc thuộc một trong các hạng sau: không có tuyết, lượng tuyết nhỏ hơn 2 inch, từ 2 đến 6 inch và lớn hơn 6 inch. Ta có thể lưu ý ngay là loại biến này không khác nhiều so với biến liên tục (chúng đều nằm trong sự phân hạng của các biến ban đầu được định nghĩa trong chương IV), trừ khi có thể các biến hạng có các giá trị "có thể quan trắc được" tương đối ít hơn và trừ khi "(phạm vi) scale" có thể biến đổi. Nghĩa là, hạng đầu tiên của tổng lượng tuyết chỉ là một giá trị cụ thể, hạng thứ 2 bao gồm khoảng biến đổi 2 inch, hạng thứ 3 gồm khoảng biến đổi 4 inch và hạng cuối cùng là biên trên. Mặc dù chúng tương tự nhau, ta vẫn muốn kết hợp chúng với các biến liên tục và các biến hạng "số" một cách khác nhau khi sử dụng chúng làm yếu tố hoặc nhân tố dự báo.

Một loại nhỏ khác của biến hạng là loại giáng thủy, trong đó, tập hợp đầy đủ của các loại có thể là nước lỏng, freezing và frozen. ở đây, các hạng không phải là số và không có thứ tự ẩn/tuyệt đối (implicit) nào của các hạng. Những hạng này phải được phân biệt rõ ràng hơn so với các biến liên tục.

Có một điểm bất tiện nhưng rất quan trọng là trường hợp các biến hạng chỉ nhận một trong 2 giá trị. Ta gọi đó là biến nhị phân. Thông thường ta sẽ sử dụng 0 và 1 để biểu diễn 2 trạng thái của biến nhị phân.

Hồi quy với yếu tố dự báo là các biến nhị phân có thể được sử dụng để ước lượng xác suất xuất hiện hiện tượng. Việc xác định phương trình hồi quy hoàn toàn giống như đã trình bày ở trên. (Lưu ý rằng ta đã nói nghiệm không phụ thuộc vào phân bố của biến). Nếu "1" là biểu diễn quan trắc được "sự kiện" và "0" là không quan trắc được sự kiện thì phương trình hồi quy sẽ cung cấp giá trị được hiểu là xác suất của sự kiện. Đặc biệt hơn, đó là xác suất có điều kiện khi biết trước một giá trị cụ thể của các nhân tố. Một cách hiểu khác là: đó là ước lượng của tần số tương đối của sự kiện đối với tất cả các thời điểm khi các giá trị của các nhân tố được kết hợp đặc biệt với nhau. (Tập mẫu không thường xuyên chứa các ví dụ trong đó mối liên kết riêng biệt của các giá trị các nhân tố xuất hiện để ước lượng tần số tương đối của sự kiện một cách trực tiếp; trong thực tế, một tập hợp nhất định các giá trị ta muốn thêm vào phương trình hồi quy có thể chưa bao giờ xuất hiện trong tập mẫu phát triển. Phương trình hồi quy tạo nên các ước lượng của nó dựa trên tất cả các số liệu trong tập mẫu trong không gian P+1 của P nhân tố và yếu tố dự báo). Không may là phương trình hồi quy không bị giới hạn trong khoảng 0 và 1 giống như xác suất. Đây là một rắc rối cho người làm lý thuyết (purist) nhưng chỉ gây một chút khó khăn trong thực nghiệm. Chỉ cần cắt bỏ một cách thích hợp các giá trị để đưa về khoảng biến đổi 0 và 1.

Trong khi thực hiện phân tích phân biệt và tương quan kinh điển trong dự báo xác suất của các biến phân hạng, Miller (1964) nhận ra rằng ước lượng hồi quy của các xác suất sự kiện mà tác giả gọi là REEP có thể được sử dụng hiệu quả đối với các yếu tố đa lớp. Giả sử ta muốn dự báo tổng lượng tuyết trong 4 hạng được nói ở trên: không có tuyết, lượng tuyết nhỏ hơn 2 inch, từ 2 đến 6 inch và lớn hơn 6 inch. Các hạng của biến này đã xét đến mọi trường hợp và phân biệt rõ ràng với nhau (được định nghĩa là các sự kiện mece trong chương IV)- một quan trắc bất kỳ nằm trong một và chỉ một trong số các hạng này. Ta có thể xem điều này như một bài toán 4 sự kiện phân biệt. "Sự kiện" đầu tiên có thể là không có tuyết, "sự kiện" thứ 2 là có tuyết nhưng nhỏ hơn 2 inch,... Mỗi quan trắc sẽ rơi vào 1 và chỉ 1 trong số 4 hạng và do đó một trong các "sự kiện" có thể có giá trị 1 (nếu xảy ra) và bằng 0 (nếu ngược lại). Khi đó, ta có thể phát triển phương trình hồi quy cho một trong 4 sự kiện:

...............

Cho trước là tất cả các nhân tố trong mỗi phương trình là như nhau, tổng 4 ước lượng xác suất sẽ bằng 1 vì chúng tuân theo các quy luật xác suất. Không may là khi chúng ta xét trường hợp 2 hạng ở trên, mỗi ước lượng đều không bị giới hạn trong khoảng 0 và 1. Điều này trong trường hợp đa phân hạng còn rắc rối hơn. Với 2 hạng, nếu các ước lượng của sự kiện nhận từ hồi quy bằng ví dụ 110% thì chúng ta sẽ cắt đi còn 100%. (Nghĩa là ước lượng hồi quy khi không có sự kiện bằng -10% sẽ được cho bằng 0%). Tuy nhiên, giả sử 4 ước lượng xác suất bằng 110%, 20%, 0% và -30%. REEP luôn cho tổng của những giá trị này bằng 100%. Nếu ta cắt các giá trị này về khoảng 0 và 1 ta có 100%, 20%, 0% và 0%; tổng của chúng khác 100%. Bằng một cách nào đó, ta cần chỉnh một hoặc một vài giá trị để tổng bằng 100%. Trong thực tế, các ước lượng riêng lẻ thường vượt ra ngoài khoảng 0 và 1, do đó, trong khi tạo ra rắc rối thì vấn đề này vẫn không làm mất hiệu lực sử dụng REEP đối với đa phân hạng. Tương tự, nếu ta không giữ nguyên những ước lượng này làm xác suất mà dùng như "chỉ dẫn" của khả năng xảy ra sự kiện thì 130 có thể cho ta độ tin cậy nhiều hơn là 100.

Do tổng 4 xác suất được tạo ra bởi REEP luôn bằng 100% nên không nhất thiết phải có 4 phương trình; 3 trong 4 phương trình là đủ vì phương trình  còn lại là thừa. Nếu có 3 giá trị từ 3 phương trình, chỉ cần lấy 100% trừ đi tổng của chúng sẽ được giá trị còn lại. Tuy nhiên, việc phát triển cả 4 phương trình không phải là vấn đề đối với toán học.

Giá trị (Score) xác suất (PS) được định nghĩa trong bảng IV-1 và được xác định trong chương IV, mục G.2 là quy luật đánh giá "độ đúng" - một đặc trưng cần thiết trong đánh giá các dự báo xác suất. Thực chất đó là độ đo sai số bình phương trung bình và giá trị của nó càng nhỏ càng tốt. Hồi quy bình phương tối thiểu dựa trên việc cực tiểu hoá giá trị này của hàm số đó. Nghĩa là, phương trình V.1 xác định PS (thực ra là 1/2 của giá trị này) đối với yếu tố nhị phân và thủ tục hồi quy cực tiểu hoá nó trên tập mẫu phát triển (tất nhiên là đối với quan hệ tuyến tính của các nhân tố riêng biệt được sử dụng). Vì mỗi phương trình trong số 4 phương trình hồi quy đối với 4 phân lớp yếu tố dự báo có thể được phát triển một cách độc lập từ 3 phương trình còn lại, mỗi cực tiểu hoá sự đóng góp của nó vào PS đối với 4 hạng là:

.............

và 4 PS hạng được cực tiểu hoá. (Tuy nhiên, lưu ý rằng các ước lượng riêng lẻ có thể nằm ngoài khoảng 0 và 1. Đối với trường hợp 2 hạng, việc cắt về 0 và1 sẽ làm tăng PS; còn PS có tăng hay không đối với đa phân hạng sẽ phụ thuộc vào toán tử hiệu chỉnh được dùng gắn liền với phân bố của các giá trị trong tập mẫu.)

REEP có thể được dùng đối với một số hạng bất kỳ của yếu tố dự báo. Khi chỉ có 2 hạng thì thông thường chỉ phát triển 1 phương trình - phương trình đưa ra xác suất của sự kiện. Đối với đa phân hạng, có thể phát triển tất cả các phương trình hoặc lược bớt một phương trình. Cần nhấn mạnh rằng việc lấy tổng duy nhất của k ước lượng đối với trường hợp k phân hạng phụ thuộc vào các nhân tố như nhau có trong mọi phương trình. Đối với mỗi nhân tố, tổng của các hệ số trên toàn bộ phân hạng (phương trình) bằng 0. Nghĩa là:

................

Như vậy, có thể cung cấp các yếu tố nhị phân cho hồi quy. Còn đối với các nhân tố thì sao? Hiểu theo nghĩa thông thường, trong hồi quy toán học không loại trừ các nhân tố nhị phân. Tuy nhiên, nên nhớ rằng không có nhân tố nào hoàn toàn có quan hệ tuyến tính với các nhân tố khác. Điều này có nghĩa là không phải tất cả k giá trị nhị phân đối với k hạng toàn diện và phân biệt của biến đều có mặt; một trong số đó phải bị loại vì lý do toán học. Điều này không đáng bận tâm vì giá trị bị loại là thừa. Cũng chẳng có vấn đề gì nếu loại đi một giá trị, độ giảm phương sai đạt được từ k-1 nhân tố, thậm chí trong mối quan hệ với các nhân tố khác, luôn không đổi.

Khái niệm về các biến nhị phân rất quan trọng khi sử dụng hồi quy. Khi các biến nhị phân là yếu tố dự báo, chúng quan trọng trong các trường hợp sau:

(1) Ta thực sự có biến nhị phân để bắt đầu, ví dụ quan trắc về dông. Điều này có thể xảy ra hoặc không.

(2) Biến quan trắc thuộc một trong số một vài hạng và những hạng này không phải là số hay ít nhất không quan hệ nhiều với nhau theo nghĩa tuyến tính. Giả sử trong ví dụ tổng lượng tuyết, biến được coi là yếu tố liên tục. Ta có 4 hạng, có thể cho chúng các giá trị tương ứng là 1, 2, 3, 4 và dùng các biến theo cách này. (Các giá trị 2, 3, 4, 5 hoặc 0, 1, 2, 3 là cách "mã hoá" tương đương). Hoặc chúng ta có thể chọn điểm giữa của khoảng các giá trị và chọn 0, 1, 4 và giá trị nào đó, một giá trị tuỳ ý vì không xác định cụ thể biên trên. Đây không rõ ràng là một cách tốt nhất để thực hiện điều này, do đó chúng ta có thể ước lượng xác suất của từng hạng này bằng cách dùng các yếu tố nhị phân.

(3) Phân bố của các yếu tố hoặc quan hệ của nó với các nhân tố có sẵn  có thể là những kết quả hữu ích sẽ không nhận được nếu sử dụng mô hình số ban đầu. Một ví dụ tốt là độ cao chân mây (ceiling). Nó có phân bố dạng chữ J [xem hình III-3 (c)] - một phần phần trăm rất nhỏ của các trường hợp có giá trị nhỏ hơn, ví dụ 500 ft, đặc biệt khi xét trường hợp "không giới hạn". Tuy nhiên, đó là những giá trị quan trọng và chúng ta cần dự báo chính xác. Nếu chúng ta sử dụng độ cao chân mây như một biến liên tục, biết trước một vài giá trị lớn vượt quá giới hạn, hoặc thậm chí ta loại bỏ giá trị vượt quá giới hạn đó ra khỏi tập mẫu, có lẽ chúng ta cũng vẫn không nhận được các kết quả hợp lý. Một cách biến đổi là xác định một vài hạng có ý nghĩa nghiệp vụ và đối xử với mỗi hạng như là một yếu tố nhị phân. Các hạng được sử dụng tại Mỹ đối với mục đích này là 0 - 100 ft, 200 - 400 ft, 500 - 900 ft, 1000-3000 ft và 3100 ft trở lên.

Khi các biến nhị phân là các nhân tố dự báo, chúng quan trọng trong các trường hợp sau:

 (1) Ban đầu ta thực sự có các biến nhị phân. Ta có thể sử dụng một vài giá trị để quy định xảy ra sự kiện và một vài giá trị để quy định không xảy ra sự kiện. Lưu ý rằng việc 2 giá trị đó được chọn như thế nào khôngquan trọng miễn là chúng khác nhau. (Điều này xảy ra trong quá trình phân biệt khi sử dụng biến nhị phân làm yếu tố dự báo; nếu ước lượng được xem là xác suất, các giá trị của yếu tố phải bằng 0 và 1).

(2) Người ta muốn mối quan hệ giữa yếu tố và một nhân tố liên tục hoặc phân hạng là phi tuyến. Một cách để xác định tính phi tuyến này là tạo ra một số các nhân tố dự báo nhị phân từ biến ban đầu. Một trong các biến nhị phân này (loại trừ biến dư thừa) có thể tham gia vào hồi quy (hoặc số thành phần tham gia bị ẩn đi, trong trường hợp này thậm chí nhân tố dư thừa vẫn có thể có mặt vì nó sẽ không được chọn). Điều này có thể giải thích cho mối quan hệ phi tuyến mạnh; tuy nhiên, một vài thông tin có thể bị mất khi xử lý. Bằng cách gán một giá trị cho một khoảng các giá trị của biến liên tục sẽ làm mất đi sự biến đổi trong khoảng. Điều này có thể quan trọng hoặc không tùy thuộc vào từng ứng dụng. Một bất tiện khác là bây giờ có nhiều nhân tố hơn để chọn và đưa vào phương trình. Bắt đầu với một biến và biến nó thành 6 giá trị nhị phân sẽ cho chúng ta 5 nhân tố không dư thừa thay vì một nhân tố. Nếu mối quan hệ giữa yếu tố và nhân tố dự báo ban đầu là tuyến tính, ta có thể đưa 5 nhân tố (nhị phân) vào phương trình để tìm được mối quan hệ thực sự thay vì một nhân tố (và dù có đúng như thế thì một vài thông tin vẫn có thể mất) và điều này dẫn tới quá khớp. Vì vậy, chúng ta không nên tuỳ ý sử dụng nhị phân một cách thường xuyên.

Mặc dù không nhất thiết phải dùng nhân tố nhị phân khi yếu tố dự báo đã là biến nhị phân, việc này có thể vẫn phù hợp trừ khi những lưu ý khác được đưa vào để hạn chế khoảng biến đổi của nhân tố liên tục. Ví dụ, nhiệt độ cực đại có quan hệ hồi quy với độ dày lớp 1000-500mb. Mối quan hệ này có thể áp dụng cho các giá trị cực trị của nhiệt độ và độ dày cũng như cho các giá trị khác thông thường hơn. Tuy nhiên, giả sử người ta chia nhiệt độ thành các hạng để dự báo xác suất của các hạng này của nhiệt độ. Hạng trên cùng của nhiệt độ có thể được dự báo bằng 100% đối với các giá trị của độ dày lớp nhỏ hơn một cách đáng kể so với giá trị cực đại có thể đạt được. Khi độ dày tăng, xác suất sẽ tăng quá 100% và có thể vượt quá một lượng đáng kể. Đây là kết quả không mong muốn. Khi các nhân tố cũng là nhị phân, ít có khả năng các xác suất dự báo về căn bản sẽ vượt quá 100%. Điều này thường xảy ra vì ảnh hưởng của mỗi nhân tố bị hạn chế; không một nhân tố nào có thể tăng đến giá trị bất thường và do đó điều khiển giá trị dự báo về các giá trị cực trị.

D. Hồi quy logistic

Chúng ta đã thấy rằng ước lượng hồi quy của yếu tố nhị phân có thể vượt quá 100% (cũng như có thể nhỏ hơn 0%). Một ví dụ điển hình của mối quan hệ một nhân tố được biểu diễn trong hình V-3.

Hình V-3: Hồi quy tuyến tính của yếu tố nhị phân theo biến x liên tục.

Lưu ý rằng mọi giá trị của yếu tố dự báo y đều bằng 0 hoặc 1 và yếu tố không thể được dự báo tốt bởi chỉ một nhân tố. Giả sử x là giá trị nằm ở giữa khoảng biến đổi. Xác suất tốt nhất mà ta có thể ước lượng được dựa trên nhân tố đơn lẻ đó là tần số tương đối của sự kiện khi biết trước một giá trị cụ thể của x. (Các nhân tố khác thường sẽ cải thiện ước lượng này). Nhưng xem xét các giới hạn dưới và trên ta thấy rõ ràng là độ khớp tại các cực trị có thể cải thiện được vì các ước lượng dưới 0.0 hoặc vượt quá 1.0 không thể chính xác và khả năng cải thiện có thể xảy ra nhờ thay giá trị dưới 0.0 bằng 0.0 và thay giá trị trên 1.0 bằng 1.0.

Mô hình có thể khắc phục phần nào vấn đề này có dạng phi tuyến, được gọi là hồi quy logistic hoặc mô hình logit. Thực vậy, nó làm khớp đường cong sigmoid hay đường cong dạng S với số liệu như được trình bày trong hình V-4.

Hình V-4: Số liệu tương tự được biểu diễn trong hình V-3 khớp với mô hình logit.

Đường cong này tiệm cận 0 và 1 và có thể khớp với số liệu tốt hơn trên một khoảng đáng kể các giá trị của nhân tố ở gần các cực trị. Phương trình một nhân tố dự báo có dạng:

---------- (V-5)

Mô hình có thể được mở rộng cho một vài nhân tố và một vài, lớn hơn 2 hạng của yếu tố dự báo. Việc xác định các hằng số và hệ số (a0 và a1 trong phương trình trên) thường khó hơn việc xác định các hệ số trong phương trình tuyến tính. Có thể sử dụng thủ tục lặp, mỗi giá trị riêng lẻ của x trong tập mẫu được dùng lặp lại và tần số tương đối của yếu tố dự báo khác cả 0 và 1 đối với những giá trị này, sau đó có thể sử dụng cách giải trực tiếp hơn đối với dạng tuyến tính hoá sau đây của phương trình V-5:

---------

trong đó p là tần số tương đối của yếu tố đối với những giá trị lặp lại của x.

Thông thường khi ứng dụng trong khí tượng, người ta thường sử dụng một vài nhân tố dự báo và phương pháp giải này có thể đòi hỏi phải tái tạo lại từng mối liên kết giữa các giá trị của nhân tố để ước lượng tần số tương đối của yếu tố đối với mối liên kết đó. Chúng ta biết rằng không có một ứng dụng nào về phương pháp giải này đối với trường hợp đa nhân tố trong khí tượng. Có thể xem xét phương pháp giải này trong tài liệu của Neter và Wasserman (1974, pp. 330-334).

E. Các kết quả


Trong chương này, chúng ta đã xem xét những cách chọn lựa có thể để phát triển các phương trình hồi quy thống kê. Rõ ràng là chúng ta cần phải có một vài dự định nhất định (ít nhất là định hướng) gắn liền với các phương pháp được dùng trước khi ta thực sự bắt đầu quá trình phát triển phương trình. Ví dụ, ta cần quyết định xem dạng của yếu tố dự báo là gì, kỹ thuật nào dùng để chọn nhân tố và thủ tục nào để ngừng quá trình hồi quy. Tương tự, ta cũng phải cung cấp chương trình hồi quy cùng với danh sách các nhân tố có thể xuất hiện trong phương trình. Một số các quyết định có thể rất rõ ràng trong khi các quyết định khác có thể đòi hỏi một số bước kiểm tra nhất định. Cho trước một vài cách chọn có thể, luôn tốt khi giả thiết là chúng ta có thể cải thiện được hệ thống diễn giải thống kê bằng cách xem xét những kết quả phát triển của chúng ta và thay đổi các quá trình phát triển một cách tương ứng. Khi đó chúng ta sẽ diễn giải các kết quả đó như thế nào?


Trước khi xem xét cách sử dụng những kết quả phát triển, hãy nói một chút về các loại kết quả có thể tạo ra được sau khi phát triển phương trình. Như đã xét ở trên, phương trình cuối cùng thu được từ thủ tục hồi quy có dạng sau:

--------------


Rõ ràng là chương trình hồi quy sẽ cung cấp cho chúng ta các hằng số và hệ số hồi quy a0, a1, a2, .. , ap tính được từ các thủ tục hồi quy. Chương trình cũng cho ta một số cách nhận biết khả năng ước lượng yếu tố dự báo của phương trình. Hầu hết các thủ tục hồi quy đều tạo ra một phần trong phương sai tổng được giải thích bằng phương trình hồi quy- tổng độ giảm của phương sai R2. Thêm vào đó, rất nhiều chương trình hồi quy cũng xác định được các hệ số tương quan đa biến. Như đã nói đến ở trên, đây đơn giản là căn bậc hai của độ giảm phương sai. Hầu hết các chương trình hồi quy đều tạo ra “sai số chuẩn của ước lượng” là số đo độ chính xác của các ước lượng hồi quy và bằng sai số trung bình phương của các ước lượng hồi quy khi so sánh với số liệu thực (RMSE được định nghĩa trong Bảng IV-1).


Đối với mục đích kiểm tra, có thể cũng có ích khi xem xét các tác động của mỗi nhân tố khi nó tham gia vào phương trình. Hầu hết các chương trình hồi quy đều sẽ cho phép người sử dụng thấy được sự tăng lên dần dần của độ giảm phương sai tại mỗi bước tính toán của quá trình hoặc có thể là sự thay đổi của sai số chuẩn của ước lượng để xác định thời điểm kết thúc quá trình khi gặp tiêu chuẩn ngừng. Hầu hết các chương trình hồi quy đều đưa ra dấu hiệu nhận biết  “độ đóng góp đáng kể thống kê” của mỗi nhân tố tham gia vào phương trình. Mặc dù, vấn đề kiểm tra độ đóng góp đáng kể sẽ được xem xét sau trong chương IX, ở đây vẫn có ích khi lưu ý rằng cần luôn thận trọng khi cố gắng phỏng đoán giá trị của nhân tố từ phương trình dựa trên độ đóng góp đáng kể thống kê tính được từ chương trình hồi quy- điểm này được nhắc đến trong mục B.


Bây giờ, ta đã biết loại thông tin nào thường có thể thu được từ chương trình hồi quy, vậy ta sẽ sử dụng thông tin này như thế nào? Không may là không có quy luật nào được lập ra để quyết định dựa trên các kết quả hồi quy. Vì chúng ta muốn thu được phương trình “tốt nhất”, chúng ta nên xác định rõ “tốt nhất” ở đây nghĩa là gì? Hãy liệt kê một vài đặc trưng của phương trình “tốt nhất”:

(1) Chúng ta muốn cực đại hoá độ giảm phương sai tổng đối với tập mẫu.

(2) Chúng ta muốn cực tiểu hoá sai số chuẩn của ước lượng đối với tập mẫu.

(3) Chúng ta muốn phương trình dự báo tốt trên tập số liệu khác (độc lập).

Mỗi nhân tố tham gia vào phương trình, tại thời điểm chọn nhân tố, sẽ hoạt động nhằm đạt được tiêu chuẩn 1 và 2 (thực ra là 2 tiêu chuẩn tương đương). Chỉ dựa vào các kết quả phát triển, không thể biết được tiêu chuẩn thứ 3 được thoả mãn như thế nào. Do đó, luôn thích hợp là phải kiểm tra các phương trình hồi quy cuối cùng trên số liệu độc lập để xem chúng thực hiện ra sao. Tuy nhiên, có một vài điều nhất định trong các kết quả phát triển có thể chỉ ra các vấn đề trong các phương trình.

Một vấn đề chúng ta cần tránh là xác định vượt quá (overspecification) yếu tố dự báo. Như đã nói ở trên, điều này sẽ xảy ra khi ta chọn nhiều nhân tố trong phương trình hơn số liệu được cung cấp. Nói cách khác, sự tăng lên của độ giảm phương sai được tạo ra bởi một hoặc một vài nhân tố hầu như là do tình cờ hơn là do các nguyên nhân khí tượng. Thông thường, xác định vượt quá có thể tránh được bằng cách yêu cầu mỗi nhân tố tham gia vào phương trình phải làm độ giảm phương sai tăng lên một lượng phần trăm nhất định trong tổng phương sai. Tuy nhiên, ngưỡng giảm nhiều nhất của phương sai biến đổi phụ thuộc vào yếu tố, mùa và độ chính xác của các nhân tố mô hình số trị. Ví dụ, giả sử ta nhận được phương trình dự báo nhiệt độ và các số gia trong độ giảm phương sai từ 15 nhân tố dự báo là 0.500, 0.210, 0.100, 0.050, 0.030, 0.020, 0.015, 0.010, 0.009, 0.006, 0.004, 0.002, 0.004, 0.003, 0.002. Sau khoảng nhân tố thứ 10, số gia của độ giảm phương sai nhỏ và có phần bất ổn định. Trong trường hợp này, hầu hết nếu không phải tất cả thông tin dự báo từ mô hình có thể thu được từ 10 nhân tố đầu tiên. Mặc dù có thể có một vài thông tin bổ sung được cung cấp bởi nhân tố thứ 11 đến nhân tố thứ 15 nhưng cũng có thể có nguy cơ là yếu tố dự báo có thể bị xác định vượt quá. Nếu biết trước rằng độ giảm của phương sai nhận được bởi những nhân tố này là nhỏ thì có lẽ tốt hơn hết là không chọn chúng hơn là mạo hiểm với việc xác định vượt quá yếu tố.

Các hệ số của nhân tố cũng cung cấp một số thông tin về cách xử sự của phương trình trên tập số liệu độc lập. Ví dụ, xét một trường hợp đơn giản là phương trình một nhân tố dự báo nhiệt dộ cực đại dựa trên độ dày lớp 1000-500mb. Trong trường hợp này, ta muốn nhiệt độ có quan hệ trực tiếp với độ dày lớp 1000-500mb, nghĩa là khi độ dày lớp này tăng lên thì nhiệt độ cực đại cũng tăng lên. Kết quả là dấu của các hệ số nhân tố có thể đều dương. Ngược lại, nếu ta nhận được phương trình dự báo thành phần phần trăm của độ chiếu nắng có thể nhận được dựa trên độ ẩm tương đối trung bình trong lớp 1000-500mb, ta có thể cần độ chiếu nắng tương quan nghịch với độ ẩm tương đối. Khi độ ẩm tương đối trung bình tăng lên thì thành phần phần trăm của độ chiếu nắng có thể nhận được giảm đi. Hệ số nhân tố trong trường hợp này âm. Khá dễ dàng để giải thích cho các hệ số nhân tố trong phương trình một nhân tố. Tuy nhiên, khi số lượng nhân tố trong phương trình tăng lên thì việc giải thích các tác động của mỗi nhân tố riêng lẻ cũng khó khăn hơn.

Xét phương trình hai nhân tố để dự báo nhiệt độ cực đại. Độ dày lớp 1000-500mb và 1000-850mb là 2 nhân tố dự báo của phương trình. Ban đầu, có thể cho rằng 2 nhân tố này quan hệ trực tiếp với nhiệt độ cực đại và có thể có các hệ số dương. Tuy nhiên, giả sử phương trình cuối cùng có dạng:

.....................

Phương trình này có thể cho thấy nhiệt độ cực đại tăng khi độ dày lớp 1000-500mb giảm đi. Rõ ràng là điều này trái với những gì chúng ta đã biết. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là phải ghi nhớ rằng 2 nhân tố này không phải là các biến độc lập. Khi độ dày 1000-850 mb tăng lên thì dường như độ dày 1000-500 mb cũng tăng lên. Do độ lớn của hệ số đối với độ dày 1000-500 mb lớn hơn đối với độ dày 1000-850 mb nên hầu hết sự tăng lên trong độ dày của lớp 1000-850 mb có thể dẫn tới các giá trị nhiệt độ cực đại dự báo cao hơn mặc dù các hệ số là của độ dày lớp 1000-850 mb. Vậy thì, kết quả của độ dày 1000-850 mb trong phương trình này là gì? Mặc dù khó khăn để có thể hiểu được một phần nhất định nào đó, ta vẫn có thể thấy rằng việc chọn nhân tố này có thể liên quan đến độ ổn định khí quyển có thể quan hệ với lượng mây hay độ tăng nhiệt độ trong một ngày nào đó. Viết lại và mở rộng phương trình đầu tiên:

................

Bằng cách bổ sung và sắp xếp lại 2 số hạng cuối cùng, ta có:

................

tương tự với:

.................

Phương trình này rất giống với phương trình đầu tiên của chúng ta nhưng có lẽ còn phù hợp hơn về nguyên lý khí tượng. Hai số hạng đầu tiên quan hệ trực tiếp với nhiệt độ cực đại, số hạng thứ 3 rõ ràng có liên quan đến hiệu ứng độ ổn định khí quyển. Trong số hạng cuối cùng, không khí càng nóng (độ dày 1000-850mb càng lớn) nằm bên trên, không khí càng lạnh (độ dày 1000-500mb càng nhỏ) nằm ở dưới thì khí quyển càng ổn định, có thể có độ phủ mây nhỏ, nhiều nắng hơn và nhiệt độ mặt đất cao hơn. Đây chỉ là ví dụ cho một trong số rất nhiều cách có thể viết lại phương trình và tất nhiên cũng có rất nhiều cách giải thích về các hệ số mà ta nhận được.

Ví dụ về phương trình 2 nhân tố được cho ở trên chỉ ra sự khó khăn trong cách giải thích các tác động của các hệ số dự báo. Tất nhiên, trong phương trình 10-15 nhân tố, càng không thể hiểu rõ ràng các tác động chính xác của nhân tố cho trước trong các dự báo được tạo ra bởi phương trình. Không chỉ có rất nhiều mối liên kết giữa các nhân tố khí tượng, còn có các liên kết theo không gian và thời gian. Ví dụ, 2 nhân tố như nhau tại 2 quan trắc khác nhau (cách nhau 12 tiếng) có thể được chọn (một với hệ số dương, một với hệ số âm) để xem xét các tác động của sự tăng hoặc giảm của nhân tố đó theo thời gian. Nói chung, mỗi nhân tố trong phương trình có thể liên kết với các nhân tố khác trong phương trình với một mức độ nào đó.

Việc giải thích các tác động của nhân tố nhị phân trong phương trình không phức tạp lắm. Nếu nhân tố nhị phân bằng 0 thì nhân tố không trực tiếp đóng góp vào ước lượng hồi quy. Nếu nó bằng 1 thì đóng góp vào ước lượng hồi quy đơn giản bằng hệ số hồi quy. Ví dụ, giả sử ta có nhân tố nhị phân được cho bằng 0 nếu độ ẩm tương đối trung bình lớn hơn hoặc bằng70%. Giả sử ta phát triển một phương trình để dự báo sự xuất hiện của giáng thủy và nhân tố độ ẩm nhị phân được chọn bởi thủ tục hồi quy, cho trước hệ số bằng 0.15. Sau đó, giả sử rằng các nhân tố khác trong phương trình là như nhau, xác suất của giáng thủy ước lượng được từ phương trình sẽ lớn hơn 0.15 nếu độ ẩm tương đối trung bình lớn hơn hoặc bằng 70% so với khi nó nhỏ hơn 70%. Không quan trọng khi độ ẩm trung bình lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu so với 70%. Giá trị của nhân tố nhị phân có thể như nhau nếu độ ẩm bằng 20 hoặc 69%. Tương tự, giá trị độ ẩm bằng 70% hay 99% đều có thể cho phân bố như nhau đối với phương trình. Tuy nhiên, độ đóng góp có thể sai khác 0.15 giữa độ ẩm tương đối trung bình bằng 69% hay 70%.

Mặc dù các nhân tố nhị phân rất có ích đối với các yếu tố nhị phân, ta vẫn phải lưu ý rằng các hệ số nhị phân gắn với những nhân tố này không được quá lớn. Trong ví dụ trên, giả sử thủ tục hồi quy cho ta giá trị của nhân tố nhị phân bằng 0.40, ta cũng không thể hy vọng rằng xác suất của giáng thủy tăng thêm 0.40 chỉ dựa trên độ ẩm tương đối trung bình có lớn hơn hay nhỏ hơn 70%. Trong trường hợp này, nhân tố nhị phân bổ sung có thể sẽ được tạo ra từ độ ẩm tương đối trung bình (ví dụ đối với các ngưỡng bằng 60% và 80%) để biểu diễn thực tế hơn mối quan hệ giữa độ ẩm tương đối trung bình và sự xuất hiện của giáng thủy quan trắc.

Luôn ý thức được sự khó khăn trong khi giải thích các hệ số nhân tố riêng lẻ, người ta có thể vẫn muốn hiểu được tác động tương đối của từng nhân tố trong phương trình như thế nào. Do một vài giá trị nhân tố lớn (ví dụ như độ dày) và một vài giá trị nhân tố lại tương đối nhỏ (ví dụ như độ xoáy tương đối), các hệ số gắn với những biến này khác nhau đáng kể. Rõ ràng, ta không thể xét một cách đơn giản các hệ số của nhân tố để xác định tác động tương đối của nhân tố lên phương trình. Thay vào đó, ta phải xác định hế số nhân tố liên quan với sự biến đổi của nhân tố đó như thế nào. Để thực hiện điều này, ta có thể nhân giá trị tuyệt đối của mỗi nhân tố với độ lệch chuẩn của nhân tố. Điều đó cho ta biết sự thay đổi giá trị của mỗi nhân tố sẽ ảnh hưởng tới dự báo cuối cùng bằng bao nhiêu. Ví dụ, giả sử ta có phương trình 2 nhân tố dựa trên nhiệt độ mực 850mb và độ dày lớp 1000-500mb để dự báo nhiệt độ cực đại:

-------------

Từ phương trình này không cho thấy nhân tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến dự báo được tạo ra bởi phương trình. Bây giờ hãy giả thiết rằng độ lệch chuẩn của nhân tố nhiệt độ mực 850 mb là 6 độ và của nhân tố độ dày là 90 m. Trong trường hợp này, nếu ta nhân các độ lệch chuẩn với các hệ số hồi quy ta có:

T850            - 1.0  x 6   = 6   và

TH1000-500​   -  0.1 x 90  = 90

Độ lệch chuẩn của nhiệt độ 850 mb thay đổi 1 đơn vị sẽ dẫn tới nhiệt độ cực đại thay đổi 6 độ. Tương tự, độ lệch chuẩn của độ dày lớp 1000-500 mb thay đổi 1 đơn vị sẽ dẫn tới nhiệt độ cực đại thay đổi 9 độ. Rõ ràng điều này cho thấy là nhân tố độ dày lớp có ảnh hưởng lớn nhất đến phương trình này. Mặc dù không hoàn toàn giống như vậy, các hệ số hồi quy chuẩn hoá được xem xét bởi Neter và Wasserman (1974, pp. 267-268) cũng tương tự trong cách xác định tầm quan trọng tương đối của các nhân tố trong phương trình hồi quy. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các phương pháp được xem xét ở đây và các hệ số hồi quy chuẩn hoá không giải thích được các mối quan hệ nội tại giữa các nhân tố và có thể dẫn tới sai số đáng kể.


Hơn nữa, chúng ta đã xem xét cách giải thích những kết quả đối với từng phương trình riêng lẻ. Tuy nhiên nếu chúng ta nhận được các phương trình đối với một số trạm và / hoặc ở một số thời điểm dự báo thì chúng ta có thể thấy được nhân tố nào là quan trọng nhất trong tổng số các kết quả phát triển. Chúng ta có thể xem xét thứ tự tương đối mà các nhân tố được chọn và một số thời điểm tại đó lựa chọn mỗi nhân tố. Ví dụ, nếu một nhân tố cụ thể được chọn đầu tiên chiếm 75% của các phương trình và là một trong 10 số hạng đầu tiên chiếm 95% các phương trình thì có thể giả thiết một cách tin cậy rằng nhân tố này là quan trọng. Ngược lại nếu nhân tố được chọn là 1 trong 10 nhân tố đầu tiên của phương trình nhưng chỉ chiếm 10% thì nó tương đối không quan trọng. Cách này không áp dụng khi chỉ xét một phương trình. Thứ tự tương đối mà các nhân tố được chọn không chỉ ra tầm quan trọng của chúng trong phương trình cuối cùng. Thậm chí dù nhân tố có thể được chọn đầu tiên bởi thủ tục lựa chọn tiến, tầm quan trọng của các nhân tố cũng thay đổi khi nhân tố mới được đưa vào phương trình. Khi 10 hoặc 15 nhân tố được đưa vào phương trình thì ảnh hưởng của nhân tố đầu tiên có thể tương đối nhỏ so với các nhân tố khác của phương trình. Tuy nhiên thông thường, nhân tố được chọn đầu tiên là quan trọng trong phương trình cuối cùng và có thể được giữ lại nếu thủ tục từng bước bao gồm quá trình loại bỏ được sử dụng. 


Ngoài những cách tính thống kê được liệt kê ở trên, các chương trình hồi quy cho phép người sử dụng nhận được danh sách của các sai số thặng dư. Các sai số thặng dư đơn giản là hiệu số giữa số liệu quan trắc và các ước lượng từ phương trình hồi quy. Các sai số thặng dư có thể cho ta biết điều gì ? Lưu ý là chúng ta vừa sử dụng dạng hồi quy để khớp các đường thẳng với số liệu của chúng ta - nói cách khác là hồi quy tuyến tính. Tất cả các mối quan hệ có trong các phương trình đều là tuyến tính. Giả sử mối quan hệ giữa yếu tố dự báo và một trong các nhân tố không phải là tuyến tính mà được mô tả tốt hơn bởi một đường cong. Trong rất nhiều trường hợp, một nhân tố khác sẽ được đưa vào phương trình để giải thích cho tính phi tuyến này. Tuy nhiên rất có thể tính phi tuyến không được giải thích đầy đủ. Vậy thì chúng ta sẽ nhận ra những trường hợp không giải thích đầy đủ tính phi tuyến của các mối quan hệ giữa yếu tố và một hoặc nhiều nhân tố như thế nào? Một phương pháp là vẽ đồ thị của các sai số thặng dư quan hệ với các giá trị nhân tố đối với mỗi nhân tố trong phương trình. Tất nhiên, những đồ thị này có thể có tương quan bằng 0.0 bởi vì tương quan được dựa trên mối quan hệ tuyến tính và hồi quy vừa được giải thích cho tất cả những thông tin tuyến tính có thể có. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được kiểu phi tuyến trong 1 hoặc một vài đồ thị. 


Hình V-5: Đồ thị của nhân tố phi tuyến biểu diễn qua sai số thặng dư (a) và đồ thị của nhân tố tương ứng biểu diễn qua yếu tố (b).


Xem xét đồ thị trong hình V-5 (a). Trong đồ thị này phương trình đã dự báo vượt quá giá trị của yếu tố khi giá trị của nhân tố tương đối lớn hoặc tương đối nhỏ và dự báo nhỏ hơn giá trị của yếu tố khi giá trị của yếu tố nằm ở khoảng giữa. Chúng ta có thể nhận được kiểu đồ thị thặng dư này trong những trường hợp khi đồ thị đầu tiên của yếu tố đối với nhân tố trông giống như hình V-5 (b). (Lưu ý là số liệu trong (a) và (b) phù hợp chính xác (chỉ) khi nhân tố này được xem xét riêng biệt và không phù hợp khi xem xét cùng với các nhân tố khác). Trong những trường hợp như vậy, nhân tố đầu tiên có thể được biến đổi thành nhân tố thứ 2 để làm cho mối quan hệ với yếu tố tuyến tính hơn. Một cách lựa chọn là một vài nhân tố nhị phân sẽ được tạo ra từ nhân tố ban đầu. Các nhân tố ban đầu (liên tục) và các nhân tố nhị phân khi đó có thể được đưa vào làm các nhân tố cho chương trình hồi quy.


Hình V-6 (a) cũng biểu diễn mối quan hệ giữa các sai số thặng dư và nhân tố. Trong trường hợp này ta có thể nhận được mối quan hệ yếu tố - nhân tố ban đầu giống như hình V-6 (b). Hình này có thể biểu diễn, ví dụ mối quan hệ giữa thành phần phần trăm độ chiếu nắng có thể quan trắc và độ ẩm tương đối trung bình. Một sơ đồ tương tự có thể nhận được trong những trường hợp này với yếu tố nhị phân và một nhân tố liên tục (ví dụ như hình V-3). Trong những trường hợp như vậy, các nhân tố nhị phân thường được sử dụng để biểu diễn tính phi tuyến. Hồi quy logic cũng có thể được dùng để khớp cho mối quan hệ chính xác hơn. 

Hình V-6: Đồ thị của nhân tố phi tuyến biểu diễn qua sai số thặng dư (a) và đồ thị của nhân tố tương ứng biểu diễn qua yếu tố.


Tóm lại, những kết quả phát triển rất có ích để xác định xem những kỹ thuật được sử dụng trong phát triển các phương trình có tốt hay không và cho chúng ta những ý tưởng về cách cải thiện các phương trình. Việc kiểm tra khép kín những kết quả này có thể tránh cho chúng ta khỏi việc xác định vượt quá yếu tố và có thể cho phép chúng ta nhận ra những trường hợp không biểu diễn được các mối quan hệ phi tuyến chính xác bởi hồi quy. Tuy nhiên, các kết quả phát triển không thay thế cho những kết quả dựa trên số liệu độc lập khi ta cố gắng làm tăng độ chính xác cuả các phương trình thống kê.

F. Tài liệu tham khảo

Chương VI. Các mô hình thống kê - Phân tích phân biệt

A. Giới thiệu


Phân tích đa phân biệt (MDA) giống như hồi quy, là một kỹ thuật thống kê tuyến tính đa biến. Tên của phương pháp đã chỉ ra xu hướng là "Phân biệt". Nghĩa là các giá trị của nhân tố được dùng để phân biệt các hạng của yếu tố và phân tích phân biệt là một thủ tục trong đó các mối quan hệ sẽ làm cực đại hoá khả năng phân biệt các hạng này. MDA chỉ được sử dụng đối với các yếu tố phân hạng (xem định nghĩa của các biến phân hạng trong chương V, mục C) và đầu ra của nó là một tập hợp các dự báo xác suất của các hạng của yếu tố.


MDA là một thủ tục 2 bước thông thường. Bước thứ nhất là sử dụng một tập mẫu phụ thuộc để thu được một tập hợp "các hàm phân biệt". Đây là những liên kết tuyến tính của các nhân tố tạo ra cơ sở để xác định hạng của mỗi sự kiện. Khi kết thúc bước thứ nhất, người ta chỉ có một hệ các phương trình. Bước thứ 2 của quá trình là sử dụng các phương trình này để xác định xác suất xuất hiện của mỗi hạng của yếu tố dựa trên các giá trị đầu vào của các nhân tố.


Có thể thực hiện phân tích phân biệt chỉ trong một bước trong đó các dự báo xác suất của yếu tố được tạo ra trực tiếp từ các giá trị của nhân tố, nhưng phương pháp này ít được sử dụng hơn thủ tục 2 bước. Thủ tục MDA 2 bước chỉ hơi giống với quá trình kết hợp giữa phân tích thành phần chính (xem chương VII - mục F) và sau đó hồi quy. Phân tích thành phần chính tập trung vào những thông tin dự báo trong một vài nhân tố mới có quan hệ tuyến tính với các nhân tố ban đầu, sau đó nhân tố mới sẽ được đưa vào hồi quy. Tương tự trong MDA, các hàm phân biệt được chọn để nén thông tin phân biệt trong các nhân tố ban đầu vào trong một số biến mới có quan hệ tuyến tính với các biến cũ. Các biến mới sau đó được sử dụng để phát triển các qui luật xác định xác suất của mỗi phân hạng thành phần. Trong tất cả các trường hợp này, mục tiêu của bước phân tích đầu tiên là tập trung khả năng dự báo vào trong một số biến ít nhất có thể. Điều này làm giảm số biến trong phân tích. Đối với MDA, "khả năng dự báo" có nghĩa là khả năng phân biệt các hạng của yếu tố trên cơ sở các giá trị đầu vào của các nhân tố. 

B. Tương tự hình học 


Chúng ta bắt đầu bằng một bài toán đơn giản nhất. Hình VI-1 biểu diễn phân bố lý thuyết của vận tốc thẳng đứng mực 700 mb. 


Hình VI-1: Phân bố tần số của vận tốc thẳng đứng đối với tập mẫu của các sự kiện không mưa (bên trái, với trung bình (1) và tập mẫu của các sự kiện có mưa (bên phải, với trung bình (2).

Trên hình vẽ biểu diễn 2 phân bố. Một phân bố ở bên trái với giá trị trung bình âm biểu diễn cho các trường hợp không có mưa; phân bố ở bên phải có giá trị trung bình dương biểu diễn cho các trường hợp có mưa. Giả sử chúng ta được cho một giá trị khác của vận tốc thẳng đứng và muốn quyết định xem giá trị này có đưa đến mưa hay không. Vấn đề của MDA là xác định các mối quan hệ để thực hiện điều này theo cách đáng tin cậy nhất có thể khi biết trước tập hợp số liệu phát triển cụ thể. Tất nhiên nếu giá trị vận tốc thẳng đứng mới gần bằng các giá trị trung bình của 2 phân bố, thì thật khó quyết định. Sẽ khó khăn hơn nếu như giá trị này nằm trong khu vực giao nhau của 2 phân bố - khu vực tối trong hình VI-1. Nếu có một nhân tố mà 2 phân bố không giao nhau thì việc phân biệt sẽ dễ dàng và đáng tin cậy hơn. Có 2 cách để cực tiểu hoá phần giao nhau là tìm các nhân tố sao cho 2 phân bố này cách nhau một khoảng cách lớn (hay chính xác hơn là các trung bình cách xa nhau) và tìm các nhân tố để "độ mở rộng" hoặc phương sai trong 2 phân bố là nhỏ. Những phác thảo trong hình VI-2a và 2b minh hoạ cho những điểm này.

Hình VI-2a: Minh hoạ ảnh hưởng của việc tách xa các giá trị trung bình đến kích cỡ của phần giao nhau trong các phân bố. Cả ví dụ bên phải và bên trái đều có cùng phương sai trong mỗi nhóm.

Hình VI-2b: Minh hoạ ảnh hưởng của phương sai tập mẫu đến phần giao nhau. Sự tách biệt của các giá trị trung bình là như nhau trong các ví dụ bên phải và bên trái.


 Bây giờ chúng ta có thể xem xét một trường hợp trong đó có nhiều hơn một nhân tố dự báo. Giả sử một tập mẫu có chứa một vài quan trắc (phân tích) của độ ẩm tương đối, vận tốc thẳng đứng và các quan trắc tương ứng của giáng thủy. Nếu tất cả các trường hợp không xảy ra giáng thủy được nhóm thành hạng thứ 1 và tất cả các trường hợp có giáng thủy được nhóm thành hạng thứ 2 thì giá trị của các nhân tố có thể được biểu diễn bằng các dấu chấm đối với hạng 1 và dấu nhân đối với  với hạng 1 và dấu nhân đối với ồ thị điểm thu được có thể giống như hình VI-3.


Hình VI-3: Biểu diễn sơ đồ của đồ thị chấm điểm của độ ẩm tương đối biểu diễn qua vận tốc thẳng đứng đối với các trường hợp không mưa (dấu chấm) và các trường hợp có mưa (dấu nhân). Các elip bao quanh các thành phần phần trăm của các sự kiện trong mỗi hạng. Dấu chấm lớn và dấu nhân lớn chỉ trung bình hạng của 2 biến.


Các elip trong hình vẽ bao quanh các thành phần phần trăm riêng biệt của các sự kiện. Các đường bao quanh (centile) sẽ trở thành các elip hoàn hảo nếu số liệu được phân bố chuẩn trong các hạng. Nếu các điểm số liệu được chiếu một cách hình thức lên từng trục thì rõ ràng là khu vực giao nhau tương đối lớn, như được chỉ ra bởi những điểm đánh dấu trên các trục, và phương sai trong từng nhóm ("độ mở rộng" của các điểm số liệu) cũng có thể tương đối lớn. Nếu một đường thẳng được vẽ song song với đường thẳng nối 2 giá trị trung bình của 2 hạng thì rõ ràng là hình chiếu của các điểm số liệu lên đường thẳng này có thể tạo ra các phân bố của từng nhóm nhọn hơn (sharper) và làm cực tiểu phần giao nhau. Với chỉ một nhân tố được biểu diễn trong hình VI-1 thì không có sự lựa chọn nào - phần giao nhau được xác định bằng phân bố của số liệu và người ta phải chọn nhân tố "tốt nhất" để cực tiểu hoá phần giao nhau. Với 2 nhân tố thì có một sự lựa chọn: Người ta có thể sử dụng 2 nhân tố ở dạng ban đầu của chúng hoặc có thể kết hợp chúng theo cách tuyến tính sao cho các giá trị trung bình của các phân bố cách xa nhau và sự phân tán trong từng nhóm được cực tiểu hoá. Đây là mục đích của bước thứ nhất trong MDA - xác định các quan hệ tuyến tính của các nhân tố trong đó khả năng phân biệt đạt cực đại. Tất nhiên nó cũng có ích nếu các nhân tố ban đầu cung cấp khả năng phân biệt tốt; đó sẽ là nhiệm vụ của kỹ thuật chọn nhân tố được mô tả dưới đây.


Tương tự hình thức chỉ có thể được mở rộng đến một mức độ nào đó. Nếu có 3 phân hạng thì có thể tìm được 2 đường thẳng có chung các tiêu chuẩn về cực đại hoá độ phân chia các nhóm và cực tiểu hoá sự phân tán trong từng nhóm. Trong hình VI-4 là một trường hợp thường thấy trong đó có một đường thẳng phân chia các nhóm hiệu quả hơn các đường khác. 


Hình VI-4: Biểu diễn sơ đồ của sự định hướng hàm phân biệt đối với trường hợp 3 nhóm- 2 nhân tố.


Tương tự hình học có thể dự đoán được các đặc trưng của các hàm phân biệt một cách khá rõ ràng: chúng là các liên kết tuyến tính của các nhân tố làm cực đại hoá sự phân chia các nhóm và cực tiểu hoá sự phân tán trong mỗi nhóm. Thực tế thì tỷ số phân tán giữa các nhóm/ trong mỗi nhóm đạt cực đại. Hầu hết khả năng dự báo đều tập trung vào một hoặc hai hàm phân biệt đầu tiên. Có thể tìm được hàm phân biệt tổng quát (G-1) nhóm trong đó G là số nhóm. Nếu số các nhân tố rất nhỏ thì số lượng hàm phân biệt sẽ bị giới hạn bởi số các nhân tố nếu nó nhỏ hơn G-1. Các hàm phân biệt độc lập theo nghĩa thống kê nhưng chúng không trực giao. Điều này có nghĩa là các giá trị của một hàm phân biệt (đối với tập mẫu phụ thuộc) không liên quan đến các giá trị của hàm phân biệt khác nhưng những đường thẳng trong được vẽ trong đồ thị có thể không vuông góc với nhau.


Hình VI-5: Đồ thị chấm điểm của độ che phủ mây trung bình 6 giờ là hàm của nhiệt độ điểm sương mực 850 mb và xoáy tương đối kéo theo. Các ô vuông là sự kiện hạng 1 (trời quang), các dấu cộng là các sự kiện hạng 2 (lượng mây bằng 1-5/10), các hình thoi là các sự kiện hạng 3 (lượng mây bằng 6-9/10) và các tam giác là các sự kiện hạng 4 (trời u ám). Các dấu chấm lớn biểu diễn trung bình các nhóm. Các đường thẳng là 3 hàm phân biệt.


Hình VI-5 biểu diễn một ví dụ của phân tích phân biệt dựa trên số liệu khí tượng thực tế của lượng mây quan trắc trong bốn hạng được vẽ như là hàm của nhiệt độ điểm sương mực 850mb và xoáy tương đối kéo theo (geostrophic) liên quan với nó. Những chấm lớn biểu diễn các trung bình của 4 hạng. Như được chỉ ra ở trên, phân biệt tốt nhất khi các trung bình các hạng khác biệt nhau một lượng lớn và khi độ phân tán (phương sai) toàn phần trong các hạng đạt cực tiểu. Do đó ta có thể hy vọng hàm phân biệt đầu tiên sẽ là một đường thẳng đi qua các trung bình của 4 nhóm. Đối với đường thẳng như vậy, sự khác biệt của 4 trung bình của 4 nhóm sẽ lớn nhất. Trong thực tế, hàm đầu tiên chỉ gần đi qua các trung bình, đòi hỏi để cực tiểu hoá độ phân tán trong mỗi nhóm cũng tác động đến hướng của đường thẳng nhưng khó nhận thấy được tác động này trên đồ thị.


Trong ví dụ có 3 hàm phân biệt, nhỏ hơn số lượng nhóm một đơn vị. Có thể nhận thấy rằng hàm thứ 3 gần vuông góc với đường thẳng nối các trung bình các nhóm và có lẽ ít có khả năng quan hệ với nó. Lưu ý rằng trong ví dụ này, các phương trình đối với các hàm phân biệt chứa 6 nhân tố. Mô tả bằng hình học thì số liệu được chiếu lên mặt phẳng được biểu diễn bằng 2 nhân tố đầu tiên.


Phân tích này có vai trò quan trọng trong khí tượng. Lượng mây càng nhiều (hình tam giác) gắn liền với điểm sương mực 850mb càng cao và xoáy tương đối kéo theo càng mạnh. Nhân tố điểm sương mực 850mb trong thực tế tách biệt khá rõ ràng so với các giá trị trung bình. Điều này thể hiện một thực tế khí hậu là đối với trạm có những số liệu này, hiện tượng trời quang thường gắn liền với những (bùng phát) outbreak cực lạnh và khô kèm theo những giá trị điểm sương rất thấp. Tất nhiên, nó cũng thể hiện một thực tế là lượng mây nhiều hơn có xu hướng liên quan với những điểm sương cao bởi vì khi điểm sương cao, cơ hội để điểm sương gần với nhiệt độ cũng tăng lên.

C. Bước 1-Tính các hàm phân biệt


Ta đã thấy trong chương V, một trong những ma trận cần thiết để tính toán trong hồi quy tuyến tính đa biến là Sxx, đó là tổng các ma trận tích bình phương và tích chéo của các nhân tố. Trong MDA, cần có 2 tổng của các ma trận tích bình phương và tích chéo, là ma trận “trong một nhóm” và ma trận “giữa các nhóm”. Mỗi ma trận chứa tổng của các tích bình phương và tích chéo như được định nghĩa trong mục này. Những ký hiệu và xử lý khép kín sau đây là của Miller (1962).


Giả sử có 2 nhóm (hạng) toàn diện và loại trừ lẫn nhau của một yếu tố. Cũng giả thiết rằng có ng quan trắc rơi vào nhóm g trong tập mẫu phụ thuộc. Khi đó, tổng các quan trắc (kích thước của tập mẫu phụ thuộc) là:

...........

Giả sử có P nhân tố x1, x2, ..., xp. Cần định nghĩa 4 tổng sau:

(1) Tổng các độ lệch bình phương trong các nhóm:

..........

trong đó:

k là chỉ số của các quan trắc riêng lẻ trong một nhóm

g là chỉ số nhóm

p là chỉ số của nhân tố

“.” có nghĩa là trung bình được tính bằng tổng trên toàn bộ các chỉ số không có mặt, k chạy từ 1 đến ng ; g chạy từ 1 đến G và p chạy từ 1 đến P. SSW(xp) biểu diễn độ lệch bình phương của các quan trắc riêng lẻ so với trung bình nhóm, được lấy tổng trên toàn bộ các nhóm và tính riêng cho từng nhân tố.

(2) Tổng của các độ lệch bình phương giữa các trung bình nhóm và trung bình tổng quát:

..........

Đối với mỗi nhân tố, đây là độ lệch bình phương giữa trung bình của các quan trắc trong nhóm với trung bình toàn phần của tất cả các quan trắc, được lấy trọng số theo số lượng quan trắc trong nhóm. Tổng lại được lấy trên toàn bộ các nhóm.

(3) Tổng của các tích chéo trong một nhóm

..........

Đây là phương sai của nhân tố thứ p và thứ q được tính trong nhóm, sau đó được tính tổng trên tất cả các nhóm.

(4) Tổng của các tích chéo giữa các trung bình nhóm và trung bình tổng quát

..........

Đây là phương sai của các trung bình trong từng nhóm của nhân tố p và q được lấy trọng số bởi kích thước mẫu của nhóm ng được tính tổng trên tất cả các nhóm.


Ma trận trong từng nhóm W có thể có dạng sau:

...............

và ma trận giữa các nhóm B:

..............

Tất cả các ma trận đều là ma trận đối xứng P x P chiều. Những ma trận này có thể được lấy tổng để cho ta ma trận Sxx được dùng trong hồi quy, Sxx = W + B trong đó Sxx là tổng của các ma trận bình phương và tích chéo của các nhân tố đối với toàn bộ tập số liệu.


Giá trị lớn nhất đạt được trong phân tích là tỷ số phân tán giữa các nhóm và trong từng nhóm được cho bởi tỷ số ma trận W-1B. Để thực hiện điều này cần thủ tục là:

(1) Định dạng vectơ cột V của các hệ số chưa biết của các biến nhân tố trong hàm phân biệt.

(2) Nhân cả B và W với V

(3) Tính vi phân từng phần của phân số kết quả theo các thành phần của V và cho các vi phân từng phần này bằng 0.

(4) Các giá trị riêng (nghiệm đặc trưng) (j trước hết phải tìm được bằng cách sử dụng phương trình định thức:

................

(5) Sau đó vectơ chưa biết Vj có thể tìm được từ phương trình ma trận:

...............

Số vectơ riêng tìm được phụ thuộc vào hạng của ma trận W-1B sẽ có giá trị ( số nhân tố p. Phụ thuộc vào hạn chế này, số lượng các giá trị riêng sẽ bằng (G-1), nhỏ hơn số nhóm một đơn vị. Do trong ví dụ của chúng ta ít khi nào có nhiều hơn 6 nhóm và ta cũng chỉ xem xét đến số lượng như vậy nên đây thường là yếu tố giới hạn. Mỗi giá trị riêng sẽ có một vectơ riêng Vj. Hàm phân biệt quan hệ với (j và Vj là:

Yj = v1jx1 + v2jx2 + ... + vpjxp
trong đó v1, v2, ..., vp là các hệ số của P nhân tố của hàm phân biệt thứ j.


Chỉ có một vectơ riêng ứng với mỗi giá trị riêng. Vectơ này đơn giản là một chuỗi các hệ số của các nhân tố ban đầu đã tạo ra liên kết tuyến tính của các nhân tố được xem là hàm phân biệt. Do đó, độ dài của vectơ này bằng số nhân tố được dùng trong phân tích. Ví dụ, giả sử chúng ta thử dự báo loại giáng thủy sử dụng các nhân tố độ dày và nhiệt độ mực 850 mb. Có 2 nhóm, các trường hợp có mưa và các trường hợp có tuyết và 2 nhân tố. Do đó, phân tích chỉ có thể tạo ra một hàm phân biệt, vì vậy một giá trị riêng và một vectơ riêng. Vectơ riêng sẽ chứa 2 giá trị, là các hệ số của 2 nhân tố:

y = b1x1 + b2x2
trong đó y là hàm phân biệt, x1 là độ dày lớp 1000-500 mb đối với ví dụ này, x2 là nhiệt độ mực 850 mb và b1, b2 là các hệ số hoặc các trọng số của 2 nhân tố.


Bây giờ vấn đề đơn giản là lấy tất cả các giá trị ban đầu của x1 và x2 trong tập mẫu phụ thuộc, áp dụng biểu thức trên và tính giá trị của y. Thủ tục này thường được gọi là “biến đổi số liệu về không gian hàm phân biệt”. Khi thực hiện điều này, có một tập số liệu hoàn toàn mới mà các giá trị riêng lẻ của nó đều được kết hợp có trọng số với những giá trị số liệu ban đầu.


Theo nghĩa tương tự hình học được xem xét ở trên, hàm phân biệt là một đường nào đó (không phải là một đường cụ thể vì không có giá trị điểm cắt Y) được định hướng theo cách tốt nhất để phân biệt giữa các nhóm. Số liệu được chuyển đổi là các giá trị đơn giản trên đường này.


Đến thời điểm này có vẻ như không có thêm chút thuận lợi nào hơn theo nghĩa dự báo group membership của một quan trắc độc lập so với lúc ban đầu. Tất cả những việc được thực hiện là để chuyển tập các giá trị của nhân tố cũ vào một tập (nhỏ hơn) của các giá trị nhân tố mới. Các hàm phân biệt bây giờ trở thành các nhân tố được dùng để xác định các tiêu chuẩn quyết định mỗi quan trắc sẽ thuộc về nhóm nào.


Các giá trị số thực sự của các giá trị riêng rất có ích vì chúng truyền một lượng thông tin tương đối liên quan với tầm quan trọng hoặc khả năng của các hàm phân biệt có liên quan để phân biệt giữa các nhóm. Ví dụ, nếu một giá trị riêng bằng 0.256 và một giá trị khác bằng 0.005 thì hàm phân biệt đầu tiên chứa nhiều thông tin dự báo hơn hàm thứ 2. Trong trường hợp này, người ta có thể cũng khá thoả mãn với việc sử dụng chỉ một hàm khi phân tích. Đây là một ưu điểm quan trọng trong việc thực hiện phân tích các vectơ riêng - giảm số chiều của bài toán. Nghĩa là thông tin phân biệt có trong một vài nhân tố có thể được tập trung trong một số lượng nhỏ các hàm phân biệt.


Hình VI-5 có lẽ chỉ ra rằng thông tin phân biệt trong 2 nhân tố được biểu diễn được phân chia cho 2 hàm đầu tiên trong khi hàm thứ 3 đóng góp ít hơn nhiều. Điều này là do các trung bình nhóm gần trùng nhau khi chiếu lên đường thứ 3. Tuy nhiên, trong trường hợp này có nhiều hơn 2 nhân tố và có lẽ những nhân tố khác không được biểu diễn trên đồ thị đóng góp thông tin phân biệt của chúng thông qua phương trình thứ 3. Tuy vậy, các giá trị riêng luôn được sắp xếp theo độ lớn của chúng và đôi khi có thể giới hạn số lượng các hàm được sử dụng trong dự báo.


Tóm lại, lợi ích của các hàm phân biệt xác định (bước 1) là khả năng phân biệt (dự báo) có thể tập trung trong một số lượng tương đối nhỏ của các nhân tố mới là tổ hợp tuyến tính của các nhân tố cũ. Theo cách này, người ta có thể tăng khả năng dự báo của một số lượng lớn các nhân tố nhưng cũng có những bất tiện trong thực nghiệm khi có một số ít các nhân tố hơn. Nếu các sự kiện được phân chia thành các hạng với phương pháp phi tham số (được trình bày dưới đây) thì có những ghi nhận (savings) đáng kể trong bộ số liệu lưu trữ và cố gắng tính toán có thể, với sự giảm 2 đến 3 lần số lượng các nhân tố khi tập mẫu tương đối lớn, ví dụ ( 500 sự kiện. Những phương pháp phi tham số này đòi hỏi tập số liệu phụ thuộc được sử dụng trong thủ tục phân loại tại mỗi thời điểm phải tạo ra dự báo. Sử dụng số liệu sau khi chuyển vào không gian phân biệt có hiệu quả hơn sử dụng tất cả các giá trị của nhân tố ban đầu.

D. Bước 2 - Xác suất của các hạng thành phần


Sau khi thu được các hàm phân biệt, bước tiếp theo trong phân tích là phát triển các thủ tục ước lượng các xác suất xuất hiện của mỗi hạng của yếu tố dựa trên các giá trị của nhân tố. Do các hàm phân biệt được chọn để làm cực đại hoá khả năng phân biệt của các nhân tố nên chúng có thể được dùng trong các ước lượng xác suất. Thủ tục chung khi đó bao gồm việc chuyển tập hợp đầu vào của các giá trị nhân tố thành giá trị của các hàm phân biệt đơn giản bằng cách áp dụng các phương trình hàm phân biệt. Các giá trị được chuyển sang sau đó được sử dụng trong ước lượng các xác suất.


Có 2 cách chung để nhận được các xác suất là phương pháp phi tham số và phương pháp tham số.

1. Các phương pháp phi tham số

Hình VI-6 là một ví dụ giả thuyết về dạng của tập số liệu phụ thuộc sau khi chuyển sang không gian phân biệt. Số liệu được vẽ như hàm của 2 hàm phân biệt đầu tiên và luôn xảy ra trường hợp hàm đầu tiên sẽ tách biệt 3 hạng tốt nhất. Ví dụ, hai hàm có thể là kết hợp tuyến tính của độ dày lớp từ 1000-850 mb và độ dày lớp từ 850-700 mb và hạng thứ 3 của yếu tố có thể là lượng giáng thủy lỏng, giáng thủy băng (freezing) và giáng thủy rắn (frozen). Về mặt vật lý, các trường hợp giáng thủy lỏng có thể liên quan với các giá trị độ dày tổng cộng lớn và giáng thủy rắn liên quan với giá trị độ dày nhỏ do đó các hệ số của 2 nhân tố này có thể dương và các hạng này có thể được phân chia tốt. Giáng thủy băng đòi hỏi có nghịch nhiệt; nó có thể được phân biệt tốt bằng giá trị độ dày lớp 850-700mn lớn và lớp 850-1000 nhỏ. Vậy, hàm thứ 2 có thể có hệ số dương đối với độ dày bên trên và hệ số âm cho lớp dưới sao cho các giá trị lớn của hàm đó có thể phân chia hiệu quả các trường hợp mưa băng với các trường hợp khác. Quan hệ này được biểu diễn dưới dạng đồ thị trong hình sau.

Hình VI-6: Sơ đồ của số liệu kiểu giáng thủy được vẽ như là hàm của 2 hàm phân biệt đầu tiên. Các trường hợp mưa là các chấm, các trường hợp tuyết là các dấu nhân và các trường hợp giáng thủy đóng băng là các tam giác. Hàm đầu tiên (trục nằm ngang) phân chia 3 nhóm tốt nhất trên tổng thể nhưng hạng giữa (đóng băng) bị che hoàn toàn bởi 2 hạng còn lại. Hàm thứ 2 phân chia tốt các trường hợp đóng băng khỏi 2 hạng còn lại. Sơ đồ này cũng chỉ ra cách một tập con các điểm lân cận điểm của tập mẫu có thể sử dụng để ước lượng các xác suất như thế nào. Trong trường hợp này, vùng lân cận chứa 8 sự kiện mưa, một sự kiện tuyết và một sự kiện mưa đóng băng cho các xác suất bằng 80%, 10% và 10% tương ứng đối với 3 hạng.

Giả sử một vài giá trị nhân tố độc lập mới trở nên quan trọng và chúng ta muốn sử dụng chúng để dự báo xác suất của các loại giáng thủy. Phương pháp đơn giản bằng trực giác là có thể tính các giá trị của 2 hàm từ các giá trị nhân tố ban đầu, sau đó tính khoảng cách của các điểm mới trong không gian phân biệt tới mỗi điểm trong tập mẫu phụ thuộc như được minh hoạ trong sơ đồ. Các khoảng cách tính được sau đó có thể được sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất, “lân cận” có thể được xác định bằng cách chọn khoảng cách cực đại và các xác suất có thể được cho bằng tỷ lệ giữa các điểm thuộc tập mẫu phụ thuộc liên kết với mỗi hạng rơi vào trong vùng lân cận. Vùng lân cận phải được chọn một cách cẩn thận. Nó phải đủ lớn để có được tập mẫu đại diện cho các điểm từ mỗi hạng thành phần để nhận được ước lượng đáng tin của các xác suất và cũng không nên quá lớn, hoặc các kết quả sẽ trở nên quá trơn; sự duy nhất về vị trí của điểm thuộc tập mẫu độc lập sẽ bị mất. Lưu ý rằng việc tính toán khoảng cách như được dự tính ở đây và trong hình vẽ sẽ ấn định một cách hiệu quả bằng trọng số của mỗi hàm phân biệt được sử dụng. Điều này không cần thiết vì khả năng phân biệt tập trung hầu hết trong hàm đầu tiên, giảm đi trong hàm thứ 2, ... Một cách điều chỉnh khách quan đối với tầm quan trọng tương đối của các hàm là lấy trọng số khoảng cách theo độ lớn của các giá trị riêng. Đây là thủ tục được đưa ra khi sử dụng vùng lân cận.

Thủ tục này được gọi là phương pháp phi tham số vì nó không tạo ra một giả thiết nào về phân bố của tập số liệu phụ thuộc. Đây là một ưu điểm của nó vì người ta không phải bận tâm xem tập số liệu phụ thuộc có trùng với một phân bố cụ thể nào đó hay không. Bất lợi của phương pháp phi tham số chỉ là vấn đề thực hành. Để thực hiện được thủ tục nêu trên, cần luôn có sẵn số liệu phụ thuộc đối với mỗi ước lượng các xác suất. Đặc biệt, nếu chỉ đòi hỏi các giá trị hàm phân bố thì hiện nay điều này không quá khó đối với dung lượng của các máy tính hiện đại. Một tập mẫu điển hình với 500 trường hợp dẫn tới đòi hỏi trữ lượng là 1500 giá trị số liệu đối với bài toán 4 hạng (3 hàm phân biệt) cùng với một số lượng nhỏ các hệ số của các hàm phân biệt. Trừ khi có một số lượng quá lớn các phương trình viết cho rất nhiều trạm và nhiều thời điểm dự báo khác nhau thì điều này trở nên quá nặng nề. Thời gian tính toán để tạo ra dự báo cũng chỉ tương đối lớn mặc dù phải tính tất cả các khoảng cách và sắp xếp chúng.

Trước đây, nguyên nhân mà phương pháp phi tham số này không được sử dụng rộng rãi trong nghiệp vụ là do hạn chế của trữ lượng và khả năng của máy tính. Bây giờ, điều này không phải là một hạn chế nghiêm trọng như trước đây nữa, do đó phương pháp phi tham số nên được sử dụng rộng rãi trong tương lai.

2. Phương pháp tham số


Để tránh việc phải lưu trữ số liệu độc lập cho những ứng dụng sau này, có thể giả sử chúng khớp với một phân bố cụ thể nào đó, ta ước lượng các tham số (trung bình và phương sai) của phân bố đó từ số liệu và sau đó lưu những tham số này lại. Điều này giảm phần lớn đòi hỏi về dung lượng và công việc tính toán do tập số liệu phụ thuộc được thay bằng các ước lượng của các tham số của phân bố của nó và các xác suất nhận được trực tiếp từ phân bố giả thiết. Phương pháp này gọi là phương pháp tham số bởi vì tập mẫu phụ thuộc được thay bằng tập các tham số của phân bố giả thiết. Giả thiết này áp dụng hạn chế cho số liệu phụ thuộc sau khi chuyển vào không gian hàm phân biệt bởi vì đó là những số liệu được dùng để định nghĩa xác suất.


Phương pháp tham số thường được sử dụng trong MDA khí tượng được Miller trình bày (1962). Các giả thiết là:

(1) Số liệu trong các nhóm có phân bố chuẩn và

(2) Các nhóm đều có độ phân tán như nhau

Điều này có nghĩa là độ lệch (phương sai) chuẩn của các giá trị hàm phân biệt tập mẫu phụ thuộc trong mọi nhóm phải như nhau nhưng không phải mọi nhóm đều phải có cùng tần số xuất hiện trong toàn tập mẫu. Ví dụ, bài toán dự báo có mưa - không mưa điển hình nói chung có thể dẫn tới một tình trạng trong đó các trường hợp không mưa có tần số lớn hơn các trường hợp mưa trong tập mẫu (ngoại trừ nơi có rất nhiều mưa). Điều này có thể chấp nhận được miễn là độ lệch chuẩn của các nhân tố bằng nhau trong các trường hợp có mưa cũng như trong các trường hợp không mưa. Một ví dụ khác, nếu MDA được dùng để dự báo tổng lượng giáng thủy trong mỗi hạng, các hạng thường thể hiện tổng lượng cao nhất có tần số thấp nhất và ngược lại. Một lần nữa, điều này cũng không quan trọng trong phân tích miễn là các phương sai trong cả 4 nhóm đều bằng nhau.


Hình VI-7 là một ví dụ của phân bố tần số trong đó hạng 1 xuất hiện nhiều hơn hạng 2 nhưng phương sai bằng nhau. 

Hình VI-7: Sơ đồ 2 phân bố trong đó các phương sai gần bằng nhau nhưng kích cỡ, và do đó xác suất priori khác nhau.

Có rất nhiều loại kiểm nghiệm khảo sát tính đúng đắn của giả thiết số liệu khớp với phân bố chuẩn nhưng trong thực tế, các kiểm nghiệm này thường không được thực hiện. Thực nghiệm chỉ ra rằng giả thiết tương đối thô theo nghĩa là các độ lệch lớn so với chuẩn trong mỗi nhóm không nhất thiết dẫn đến các sai số lớn trong các xác suất ước lượng. Nếu biết một phân bố lý thuyết khác khớp với số liệu hơn phân bố chuẩn thì nó có thể dễ dàng được sử dụng trong ước lượng các xác suất.


Việc tính xác suất gắn liền với việc sử dụng lý thuyết Bayes. Giả sử lý thuyết Bayes xác định:

Xác suất sau (posteriori) của một nhóm thành phần =

...............

Điều này có nghĩa là xác suất của nhóm thành phần được cho trước các giá trị nhân tố (posteriori) có thể được tính theo xác suất priori của nhóm thành phần (các tần số xuất hiện tương đối trong tập mẫu phụ thuộc) và rất có khả năng là một quan trắc cụ thể nào đó sẽ thuộc vào một nhóm nào đó dựa trên các giá trị nhân tố. Thuật ngữ “priori” luôn để chỉ khái niệm đã biết trước khi áp dụng kỹ thuật thống kê, trong trường hợp này là tần số xuất hiện trong tập mẫu phụ thuộc; “posteriori” chỉ tác động của thông tin bổ sung đối với các xác suất. Trong trường hợp này, thông tin bổ sung là các giá trị nhân tố. Nếu không có giá trị nhân tố thì điều tốt nhất ta có thể làm để dự báo xác suất xuất hiện của các nhóm có thể là sử dụng các tần số trong tập mẫu phụ thuộc vào mọi lúc. Các giá trị nhân tố cho ta những thông tin mà thông qua MDA sẽ dẫn đến việc truyền được nhiều hơn các ước lượng của xác suất.


Về mặt toán học, quy tắc Bayes là:

...............

y lại là các giá trị hàm phân biệt, có k giá trị của y và đều được sử dụng trong phân tích. Chúng được tính từ các giá trị nhân tố và các phương trình hàm phân biệt. Giống như phần trước, có G nhóm. Các xác suất priori của G nhóm là qg, g = 1,2, ..., G. Như được xác định ở trên, chúng đơn giản là các tần số xuất hiện của các nhóm trong tập mẫu phụ thuộc.


Ký hiệu xác suất P (y1, y2, ..., yk | g) là xác suất xuất hiện của các giá trị y1, y2, ..., yk cụ thể của các hàm phân biệt được tính từ các giá trị nhân tố, gắn liền với nhóm thứ g. Vì giả thiết đã biết phân bố của mỗi nhóm (ví dụ là phân bố chuẩn), có thể tính các xác suất này từ các phân bố. Phương trình đối với phân bố chuẩn đa biến có thể viết là:

...............

trong đó y là vectơ của (k) giá trị hàm phân bố, ( là ma trận phân tán trong từng nhóm đối với số liệu phụ thuộc trong không gian phân biệt và 

 là vectơ của các giá trị trung bình của các hàm phân biệt đối với nhóm g. Cũng có k giá trị trung bình của k hàm phân biệt và chúng được ước lượng từ tập số liệu phụ thuộc. Phân bố chuẩn đa biến đơn giản là phân bố chuẩn theo một số chiều trong đó phương sai được thay bằng ma trận phân tán trong từng nhóm và trung bình thay bằng vectơ của các trung bình.


Hình VI-8: Minh họa cho việc sử dụng các giá trị hàm phân biệt trong tính toán các xác suất theo quy tắc Bayes. Các xác suất đối với các điểm a và b được tính theo quy tắc Bayes và phân bố chuẩn.


Ví dụ, giả sử ta có bài toán 2 nhóm với 1 hàm phân biệt y (sẽ phân biệt trường hợp có mưa và không mưa). Trong hình VI-8, các đường cong chuẩn biểu diễn các phân bố của số liệu phụ thuộc theo hàm phân biệt. Một quan trắc độc lập có thể được biểu diễn bởi điểm a. Sau đó có thể ước lượng biểu thức Bayes. Do điểm a rất gần với trung bình của nhóm 1, nhưng nó không thuộc nhóm này. Đối với ví dụ này:

.............

Do điểm a cách xa trung bình của nhóm 2 nên P(y=a | g=2) << P(y=a | g=1). Do đó P(y=a | g=1) sẽ gần bằng 1. Mặt khác, nếu giá trị nhân tố được biểu diễn bằng điểm b thì 2 nhóm sẽ gần như cùng xảy ra và quy tắc Bayes sẽ cho xác suất gần bằng 0.5 đối với cả 2 nhóm. Các xác suất nhận được từ phân bố chuẩn một biến.

Hình VI-8. Minh hoạ cho việc sử dụng các giá trị hàm phân biệt để tính các xác suất từ quy tắc Bayes. Các xác suất đối với các điểm a và b được tính từ quy tắc Bayes và phân bố chuẩn.


Nói chung thường có nhiều hơn một hàm phân biệt, trong đó phân bố được giả thiết là phân bố chuẩn đa biến được cho ở trên. Tóm lại, những điều kiện sau cần có để cho phép tính được các xác suất bằng phương pháp tham số:

(1) Các hệ số hàm phân biệt. Đây là P x k ma trận, mỗi ma trận có P nhân tố và đối với mỗi ma trận sẽ sử dụng k phương trình trong phân tích.

(2) Nghịch đảo của ma trận trong một nhóm đối với số liệu phụ thuộc được chuyển đổi. Đây sẽ là k x k ma trận của các tổng của các tích bình phương và tích chéo đối với các hàm phân biệt.

(3) Trung bình của các hàm phân biệt đối với tất cả các hạng, được tính từ số liệu phụ thuộc. Đây là k x G ma trận, mỗi một trong số k phương trình và một trong số G nhóm có một giá trị khác nhau.

(4) Các tần số xuất hiện trong tập mẫu phụ thuộc (xác suất periori). Có G tần số này, mỗi tần số thuộc về một nhóm.


Do đó, những đòi hỏi về dung lượng lớn hơn so với đòi hỏi đối với hồi quy (bao gồm REEP), trong đó chỉ cần chứa các hệ số của các phương trình nhưng ít hơn nhiều so với sự cần thiết của thủ tục phi tham số. Đối với một bài toán điển hình có 4 phân hạng, 6 nhân tố và 3 hàm phân biệt, phải chứa 43 giá trị so với 28 giá trị của REEP. Với những máy tính hiện đại, đây không phải là sai biệt quan trọng.

E. Kiểm nghiệm thống kê trong MDA


Kiểm nghiệm lý thuyết trong các ứng dụng MDA rất đầy đủ với những vấn đề giống như trong hồi quy. Có thể tương đối dễ nhận ra những đóng góp thống kê của những kết quả này nhưng sự đóng góp thống kê rõ ràng không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào rằng các phương trình cũng sẽ hữu ích trong dự báo khí tượng. Một vấn đề thông thường nữa là các kiểm nghiệm thống kê đòi hỏi phải biết số bậc tự do trong các tập số liệu kiểm nghiệm mà trong những ứng dụng khí tượng nó thường nhỏ hơn nhiều so với kích thước mẫu do tương quan theo không gian và thời gian trong tập mẫu. Không dễ dàng xác định được chính xác bậc tự do bằng bao nhiêu để áp dụng cho một kiểm nghiệm chính xác. Tuy nhiên, "thống kê kiểm nghiệm" thường được sử dụng để đưa ra nhận xét chung về độ khớp và có thể được dùng theo nghĩa cạnh tranh. Chúng có thể cũng được dùng trong các thủ tục screening.


Thực sự chỉ có một loại kiểm nghiệm thích hợp cho MDA. Chúng ta muốn biết hàm phân biệt có thể biểu diễn được sự phân chia thích hợp của các nhóm hữu ích như thế nào. Có 2 yếu tố là sự phân biệt của các trung bình nhóm và sự phân tán trong từng nhóm. Yếu tố quan trọng nhất là sự phân biệt của các trung bình nhóm. Một số kiểm nghiệm được thực hiện trên cơ sở này bởi vì nếu các trung bình nhóm không phân biệt nhau thích hợp thì các nhóm có thể không được phân biệt. Độ phân tán trong từng nhóm là quan trọng theo quan điểm "độ tin cậy". Đối với 2 trường hợp này, chỗ nào các trung bình nhóm được phân biệt tốt như nhau thì nhân tố tốt hơn sẽ là nhân tố mà đối với nó sự phân tán trong từng nhóm là nhỏ nhất. Sự phân tán trong từng nhóm càng lớn thì khu vực giao nhau giữa các nhóm càng lớn đối với cùng sự phân biệt của các trung bình. Tất cả các kiểm nghiệm đều tìm kiếm sự xác định khả năng của hàm phân biệt theo các khái niệm được mô tả trong đoạn viết này.


Do các kiểm nghiệm định lượng thực sự không thường xuyên được thực hiện đối với những lý do nêu trên nên xem xét này bị hạn chế, nó chỉ mô tả được 2 thống kê kiểm nghiệm thường được sử dụng nhất. Các kiểm nghiệm bao gồm các thống kê này có thể được biểu thức hoá theo cách chuẩn như được trình bày trong chương IX trên kiểm nghiệm lý thuyết nếu ai đó quan tâm.

1. Kiểm nghiệm Mahalanobis D2

Đôi khi được gọi là khoảng cách Mahalanobis hoặc T2 của Hotelling, kiểm nghiệm thống kê này mô tả sự phân biệt của các trung bình nhóm đưa vào để tính phương sai trong từng nhóm. Nó thực hiện cùng một hàm trong phân tích đa biến giống như kiểm nghiệm - t (kiểm nghiệm  Student) thực hiện đối với sự phân chia các trung bình trong phân tích một biến. Thống kê kiểm nghiệm là:

..............

đối với P nhân tố, G nhóm và kích thước tập mẫu tổng cộng N; W và B là các ma trận trong một nhóm và giữa các nhóm như được định nghĩa trong mục C. Vết của ma trận bằng tổng các phần tử đường chéo của nó. Như thường lệ, giả thiết rằng các sự kiện của tập mẫu phụ thuộc là độc lập. Nếu số liệu trong các nhóm có phân bố chuẩn thì đối với N lớn, D2p thống kê được ước lượng theo phân bố khi-bình phương với P(G-1) bậc tự do.


Các giá trị thống kê lớn là tốt nhất. Chúng xảy ra khi:

(1) Tập mẫu lớn (N lớn)

(2) Số nhóm nhỏ (G nhỏ). Sự phân chia các nhóm sẽ đơn giản hơn nếu có ít nhóm hơn cần phân chia.

(3) Số nhân tố nhỏ (P nhỏ). Giống như trong hồi quy, quá nhiều nhân tố có thể dẫn tới quá khớp số liệu.

(4) Các giá trị trung bình được phân biệt tốt (vết của B lớn) và độ phân tán trong toàn nhóm nhỏ (vết của W-1B ) lớn.

2. Tiêu chuẩn Wilks


Tiêu chuẩn thống kê này được dùng để xác định khả năng phân biệt được tất cả G nhóm của P nhân tố tốt như thế nào. Nó tương tự với tỷ số phương sai trong thống kê một biến. Nó cũng dùng các định thức của các ma trận phân tán trong từng nhóm và giữa các nhóm như sau:

...............

Dạng thường được sử dụng của tiêu chuẩn thống kê này là:

........

và tiêu chuẩn thống kê này thường được xem là có phân bố khi-bình phương với P(G-1) bậc tự do đối với N lớn.

F. Chọn nhân tố trong MDA


Chọn nhân tố là một phần quan trọng của MDA cũng như trong hồi quy do luốn có sự biến đổi lớn của các biến khí tượng. Tất nhiên, chọn nhân tố bắt đầu bằng pha "prescreening" khi các hiểu biết về khí tượng được sử dụng để quyết định nhân tố nào là tốt nhất để đưa vào phương trình. Các yếu tố được xem xét trong prescreening có những đặc điểm sau:

(1) Quan hệ vật lý với yếu tố dự báo. Trong MDA, điều này có nghĩa là nhân tố có thể cung cấp một cơ sở tốt để phân chia các hạng của yếu tố.

(2) Độ tin cậy của nhân tố. Điều này có nghĩa là không nên có quá nhiều biến không liên quan đến nhân tố; đối với những điều kiện thời tiết tương tự, nên dùng lặp lại nhiều lần các giá trị của nhân tố.

(3) Có giá trị trong nghiệp vụ. Nếu kỹ thuật được dùng trong dự báo thời gian thực, các giá trị nhân tố phải có sẵn trong thời gian thực.


Các thủ tục screening khách quan có sẵn để dùng trong MDA rất giống với các thủ tục được dùng trong phân tích hồi quy. Đối với tất cả các thủ tục screening đều đòi hỏi “kiểm nghiệm thống kê”. Kiểm nghiệm thống kê này có thể đo được độ mạnh của nhân tố đối với mục đích đã định. Các giá trị của kiểm nghiệm thống kê sau đó có thể nhận được và so sánh được với giá trị chuẩn tuyệt đối để xác định xem nhân tố đó có nên dùng hay không hoặc chúng có thể so sánh với các giá trị trước đó của cùng kiểm nghiệm thống kê để xem có thay đổi đáng kể nào khi một nhân tố mới được thêm vào hay không. Phần lớn chúng ta thích cách tiếp cận thứ 2 hơn bởi vì khó xác định một giá trị tuyệt đối của thống kê kiểm nghiệm có thể được dùng tại mọi thời điểm để quyết định nhân tố có nên được dùng hay không.


Kiểm nghiệm thống kê thường được sử dụng trong MDA là khoảng cách Mahalanobis như được trình bày ở trên. Nó xác định được khả năng phân biệt toàn phần của các nhân tố trong kiểm nghiệm. Các thủ tục screening hầu hết thường được sử dụng là “lựa chọn tiến”, được nói đến như “screening” trong chương hồi quy và “từng bước tiến”. Dạng thứ 2 cũng giống như dạng thứ nhất ngoại trừ khi mỗi nhân tố được chọn, mọi nhân tố trong phương trình sẽ được ước lượng lại và mỗi nhân tố khi được ước lượng lại sẽ được coi là nhân tố cuối cùng tham gia vào phương trình để xét xem nó đóng góp vào sự phân biệt bằng bao nhiêu. Lựa chọn tiến được sử dụng thường xuyên hơn, có thể chỉ bởi nó đơn giản hơn một chút và tương đối tốt. Các bước như sau:

(1) Tính thống kê Mahalanobis đối với tất cả các nhân tố tham gia. Lựa chọn nhân tố dự báo đầu tiên là nhân tố có giá trị lớn nhất.

(2) Tính lại thống kê Mahalobis với tất cả các nhân tố dự báo kết hợp với nhân tố dự báo đầu tiên. Nhân tố dự báo thứ hai là nhân tố làm tăng giá trị Mahalanobis nhiều nhất.

(3) Lặp lại bước 2 cho 3, 4,... nhân tố dự báo cho tới khi không còn nhân tố nào làm tăng giá trị Mahalanobis một lượng đáng kể, ví dụ bằng 5%.

Giá trị phần trăm ngưỡng có thể được đặt bằng một giá trị hợp lý nào đó. Những giá trị cao hơn thì chọn được ít nhân tố dự báo hơn, giá trị thấp hơn thì chọn được nhiều nhân tố dự báo hơn. Việc sử dụng số gia phần trăm trong thống kê kiểm nghiệm như là một tiêu chuẩn ngưỡng là một cách đơn giản để ngừng việc lựa chọn. Dù sao, nó đảm bảo rằng ít nhất một nhân tố dự báo sẽ được lựa chọn dù không có nhân tố nào “đáng kể”. Vì lý do này, có thể có lý hơn nếu thực hiện thêm một số kiểm nghiệm thống kê chặt chẽ hơn trên phương trình cuối cùng. Số các nhân tố được lựa chọn bị ảnh hưởng không chỉ bởi tiêu chuẩn ngưỡng mà còn bởi kích cỡ mẫu, do đó nó được tính đến trong thống kê Mahalanobis. Nếu kích cỡ mẫu nhỏ sẽ làm tăng tiêu chuẩn ngưỡng để tránh việc phải chọn quá nhiều nhân tố. Các thực nghiệm của chúng ta dự đoán rằng 150 sự kiện độc lập là đủ để thoả mãn mức 5% trong thủ tục MDA. 

Một cách đánh giá phương pháp chọn nhân tố là vẽ thống kê Mahalanobis như một hàm của số nhân tố. Hình VI-9 là một ví dụ.

Hình VI-9: Đồ thị thống kê Mahalanobis là hàm của số các nhân tố trong các phương trình phân biệt đối với chu trình screening điển hình.

 Thông thường, độ tăng lên của giá trị Mahalanobis giảm khi thêm vào một số nhân tố, và điểm dừng tốt nhất là ngay sau khi đạt được độ tăng lớn đầu tiên của giá trị thống kê. Trong hình VI-9, bất kỳ chỗ nào cũng có thể có từ 3 đến 7 nhân tố. Ngừng quá sớm có thể làm cho thông tin phân biệt bị mất và ngừng quá muộn tạo nên sự khớp tốt đối với số liệu phụ thuộc nhưng giảm độ tin cậy trong số liệu độc lập. Đây là vấn đề quá khớp cũng đã từng gặp trong hồi quy. Đó là vấn đề quan trọng, đặc biệt đối với bộ số liệu nhỏ và nó chỉ thể hiện bằng hiệu suất thấp trong số liệu độc lập.

G. Mối quan hệ giữa MDA và REEP

    REEP và MDA có những điểm chung sau:

(1) Chúng đều được thiết lập để tạo ra các dự báo xác suất.

(2) Đối với trường hợp 2 hạng, chúng tương đương nhau. Các hệ số trong phương trình REEP đơn chỉ khác một hằng số so với các hệ số tương ứng trong phương trình phân biệt.

(3) Chúng đều là các kỹ thuật tuyến tính.

    REEP và MDA có những khác biệt sau:

(1) REEP là thủ tục đơn giản hơn, trừ khi các phương trình bị ép buộc phải có cùng một số nhân tố. Trong trường hợp đó, các chương trình đặc biệt phải được viết để xử lý số liệu.

(2) Các giả thiết khác nhau. Phân bố chuẩn trong các nhóm được giả thiết cho MDA tham số; đối với REEP, hàm phân bố xác suất được giả thiết là tuyến tính theo các nhân tố.

(3) Những giá trị nhân tố cực trị gây ra những dự báo xác suất vượt khỏi biên trong REEP; trong MDA, chúng có thể làm cho xác suất xuất hiện của một trong các nhóm đạt tới 100%. Khi chuẩn hoá lại xác suất trong REEP, kết quả tương tự như MDA.

(4) Dựa trên các kiểm nghiệm, MDA tạo ra các dự báo tốt hơn (sharper) REEP; nghĩa là MDA gần như dự báo các xác suất gần 0 và 100%. Điều này rất có ích khi xác định các trường hợp cảnh báo; tuy nhiên, độ tin cậy của các dự báo phải được giám sát cẩn thận.

Chương VII. Chuẩn bị các tập số liệu khí tượng

 làm đầu vào cho các mô hình thống kê

A.Giới thiệu


Hầu hết các phần mềm tính toán quá trình thống kê đều muốn số liệu được nhập vào dưới dạng ma trận. Các cột của ma trận biểu diễn các biến khí tượng được xử lý, bao gồm cả nhân tố và yếu tố, và các hàng của ma trận biểu diễn các sự kiện. Mỗi sự kiện bao gồm một quan trắc của yếu tố và tất cả các nhân tố. Kích thước mẫu được xác đinh bằng số hàng (sự kiện) của ma trận.


Thỉnh thoảng ma trận được tạo ra có nhiều hơn một yếu tố. Điều này thường có lợi khi mục đích là sử dụng cùng một bộ các nhân tố để dự báo nhiều hơn một yếu tố. Chương trình thống kê có thể chạy nhiều lần hơn với một biến khác được thiết lập như một nhân tố tại mỗi thời điểm.


Quá trình thiết lập ma trận số liệu bao gồm việc làm phù hợp các quan trắc của yếu tố với các giá trị của nhân tố “tương ứng”, nghĩa là tập hợp số liệu để xác định các sự kiện. Số liệu của yếu tố gần như luôn luôn được lấy từ các quan trắc các yếu tố thời tiết; số liệu của các nhân tố có thể có nhiều nguồn gốc khác nhau. Trong chương này sẽ xem xét cách xác định yếu tố và các nguồn gốc của các biến nhân tố. Các nhân tố được dùng phải được lựa chọn cẩn thận. Tiêu chuẩn chủ yếu để chọn các nhân tố có khả năng bao gồm: (a) có mối quan hệ đã biết hoặc được công nhận đối với nhân tố và (b) sự có sẵn của số liệu, không chỉ đối với các tập mẫu phát triển và kiểm nghiệm mà còn đối với ứng dụng nghiệp vụ. Những tiêu chuẩn khác sẽ được xét sau.

B. Các loại biến của yếu tố


Số liệu của yếu tố luôn lấy từ các quan trắc khí tượng nhưng chúng thường bị biến đổi hoặc xử lý theo một cách nào đó trước khi được thêm vào ma trận số liệu. Đối với các mục đích phát triển các kỹ thuật thống kê, rất thuận tiện khi xem xét 3 loại yếu tố : liên tục, hạng và bị biến đổi.

Yếu tố liên tục - Yếu tố liên tục (hoặc gần liên tục) là nhân tố có thể nhận (hầu như) bất kỳ một giá trị nào đó trong khoảng biến đổi các giá trị có nghĩa của nó. Ví dụ, nhiệt độ có thể nhận bất kỳ một giá trị nào nhưng thường là một giá trị ở gần giá trị có sẵn nhất hoặc chỉ sai khác một phần mười độ C. Kỹ thuật dự báo thống kê đối với yếu tố này có thể tạo ra các giá trị cụ thể và nói chung là liên tục trong khoảng quan trắc của yếu tố. Các yếu tố thời tiết mặt đất, nhiệt độ bầu khô, nhiệt độ điểm sương, tốc độ gió và các thành phần tốc độ gió hầu như đều được dùng như các biến liên tục.

Yếu tố phân hạng - Yếu tố phân hạng là yếu tố chỉ có thể nhận một tập hợp các giá trị cụ thể (nhỏ). Biến thời tiết như vậy có thể xuất hiện một cách tự nhiên, có thể quan trắc được theo cách đó thậm chí khi biến cơ bản là liên tục, hoặc có thể được xử lý từ các biến liên tục. Ví dụ, tổng lượng mây có thể được quan trắc trong 4 hạng: trời quang, mây rải rác, broken và trời u ám. Tương tự, độ cao chân mây, mặc dù cơ bản được coi như một biến tựa liên tục, có thể được xử lý sao cho yếu tố có thể nhận chỉ một vài giá trị rời rạc, một trong các giá trị đó có thể biểu diễn độ cao khoảng 200 đến 500 feet.

Yếu tố bị biến đổi - Thuật ngữ yếu tố bị biến đổi để chỉ yếu tố có giá trị đã bị biến đổi từ quan trắc ban đầu. Có một số nguyên nhân để biến đổi số liệu yếu tố dự báo trước khi tạo ra số liệu để đưa vào ma trận.

Biến đổi một biến liên tục thành biến phân hạng - Ví dụ, người ta quyết định lượng mây được dự báo trong 4 hạng: trời quang (0 hoặc 1/10), mây rải rác (2 đến 5/10), broken (5 đến 9/10) và trời u ám (10/10 hoặc trời tối tăm). Tổng lượng mây có thể quan trắc được giá trị bằng 11 sẽ được thay bằng 4 biến nhị phân biểu diễn cho 4 hạng. Quan trắc độ phủ mây bằng 5/10 có thể thay bằng 4 giá trị (0,1,0,0) 5/10 rơi vào hạng "rải rác". Tất cả các quan trắc của yếu tố có thể được biến đổi theo cách này, sau đó đưa vào ma trận số liệu làm 4 biến yếu tố dự báo mới.

Thay đổi phân bố của yếu tố - Thông thường, điều này có nghĩa là biến đổi yếu tố sao cho nó có phân bố gần hơn với phân bố chuẩn. Một ví dụ là tổng lượng giáng thủy. Tại rất nhiều vị trí, lượng giáng thủy có phân bố rất đối xứng lệch. Phân bố có thể được đưa về dạng chuẩn hơn bằng cách căn bậc ba các giá trị số liệu. Một số phương pháp thống kê cho hiệu suất tốt hơn trên số liệu có phân bố gần với chuẩn.

Đạt được độ khớp phi tuyến riêng - Nếu biết trước rằng các nhân tố có quan hệ tuyến tính với bình phương yếu tố thì các kỹ thuật thống kê tuyến tính sẽ cho độ khớp tốt hơn nếu yếu tố được bình phương trước khi nhận được phương trình.

Xác định yếu tố theo các yêu cầu nghiệp vụ - Ví dụ, số liệu từng giờ có thể có sẵn để dự báo lượng mây, nhưng người sử dụng sản phẩm có thể cần biết lượng mây trung bình trong cả buổi chiều hoặc buổi tối. Trong ví dụ này, có thể cần tính trung bình 6 quan trắc mây liên tiếp cách nhau 1 tiếng để tạo ra yếu tố mới là "lượng mây trung bình 6 tiếng". Nếu người sử dụng sản phẩm muốn cực tiểu hoá giá trị của yếu tố trong thời gian có hiệu lực (ví dụ cực tiểu hoá tầm nhìn xa trong 6 giờ), các quan trắc có thể được xử lý bằng cách chọn giá trị thấp nhất của mỗi tập giá trị trong thời gian có hiệu lực. Cuối cùng, nếu có mạng quy mô phân giải tinh của các điểm quan trắc thì trung bình các quan trắc trên toàn khu vực có thể được tính nếu yêu cầu yếu tố là đại diện của khu vực đó.


Hơn nữa, xem xét giả thiết rằng nguồn gốc chủ yếu của số liệu của yếu tố là các quan trắc điểm của các yếu tố thời tiết mặt đất có giá trị đúng nhất định trong quá khứ. Xu hướng hiện nay hướng tới sử dụng số liệu vệ tinh làm số liệu bổ sung cho mạng chuyên nghiệp (regular) của các quan trắc thời tiết hứa hẹn một nguồn có giá trị khác của số liệu yếu tố chưa hoàn toàn được sử dụng. Có một số khả năng là:

Số liệu ra đa - Số liệu ra đa có thể được sử dụng hiệu quả để bổ sung cho các quan trắc lượng giáng thủy, đặc biệt khi lượng giáng thủy luôn là mưa rào và có thể bị mất đi tại một vài điểm trong mạng quan trắc. Ngoại trừ dung lượng toàn bộ của số liệu, các vấn đề chính là các phản hồi lan truyền nhiễu loạn và dị thường, tất cả đều phải được loại bỏ đi để tạo ra bộ số liệu “sạch”.

Số liệu vệ tinh - Số liệu vệ tinh cho khả năng phủ không gian gần liên tục của một yếu tố thời tiết nào đó ví dụ như độ phủ mây. Một lần nữa, do dung lượng số liệu quá lớn, số liệu có thể được rút gọn lại theo một cách nào đó trước khi chúng có thể được sử dụng hiệu quả làm thông tin của yếu tố. Trong thập kỷ tới, những ước lượng nhận được từ vệ tinh của gió mặt đất trên khu vực đại dương sẽ là một nguồn thông tin quan trọng để bổ sung số liệu cho những khu vực có ít quan trắc.

Số liệu sét - Số liệu sét từ mạng của các bộ tìm định hướng cung cấp độ phủ thời gian và không gian liên tục của độ hoạt động của bão. Trong thập kỷ trước, mạng được đặt trong nghiệp vụ trên toàn cầu với rất nhiều phạm vi hoạt động khác nhau. Số liệu sét nói chung thường được sử dụng độc lập và cả bổ sung cho số liệu ra đa trong khi xác định trạng thái ban đầu và độ tăng cường của đối lưu, đường đi của các ổ riêng lẻ hoặc các đường và vị trí của đối lưu xảy ra nhưng không tìm được (resolved) bởi ra đa. Có thể dễ dàng tham khảo và rút gọn số liệu lại trên các nút lưới có độ phân giải khác nhau để sử dụng làm thông tin của yếu tố.

C. Quyết định loại yếu tố như thế nào


Có 3 loại thông tin được đưa vào để quyết định xem sẽ đối xử với một yếu tố cụ thể như một biến liên tục hay phân hạng là: yếu tố thời tiết, phân bố hoặc các quan trắc (khí hậu) của yếu tố đó và các yêu cầu của người sử dụng đối với sản phẩm dự báo. Ba yếu tố này có quan hệ nội tại với nhau và phải được xem xét cùng nhau để quyết định được loại yếu tố tối ưu.


Một trong số các yếu tố thời tiết được quan trắc tại mặt đất, chỉ có 2 yếu tố thường được đối xử như các biến liên tục là nhiệt độ và gió. Chúng được đối xử như biến liên tục chủ yếu bởi vì phân bố của chúng trơn một cách hợp lý và người sử dụng thường mong muốn có các dự báo riêng biệt và định lượng của gió và nhiệt độ. Nhiệt độ bao gồm nhiệt độ cực đại và cực tiểu, nhiệt độ tại một thời điểm cụ thể (đôi khi được gọi là "nhiệt độ spot (dấu, đốm)" và nhiệt độ điểm sương.


Gió là một trường hợp đặc biệt; đó là một đại lượng vec tơ. Hướng và tốc độ gió thường được dự báo bởi sự kết hợp của 3 nhân tố có quan hệ với nhau là thành phần gió tây (U), thành phần gió nam (V) và tốc độ gió (S). Các thành phần U và V thường được sử dụng để xác định hướng và tốc độ gió là dự báo trực tiếp. U và V cũng có thể được dùng để xác định tốc độ gió nhưng có thể ước lượng tốc độ gió tính trung bình sẽ nhỏ hơn khi so với tốc độ gió nhận được trực tiếp. Hơn nữa, hướng gió là biến tuần hoàn, rất khó để gắn với hầu hết các thủ tục thống kê.


Một vài yếu tố thời tiết cũng có thể được coi là liên tục hoặc biến hạng. Quyết định cách đối xử với một yếu tố cụ thể nào thường dựa trên những xem xét phân bố và những yêu cầu của người sử dụng. Các yếu tố thời tiết loại này bao gồm độ cao chân mây, tầm nhìn xa, tổng lượng giáng thủy và tổng lượng mây. Nếu các yếu tố này được dự báo theo hạng, chúng phải được chuyển về các biến nhị phân bằng cách sử dụng các giá trị ngưỡng để xác định các hạng. Các ngưỡng được chọn hầu như theo các yêu cầu của người sử dụng nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thống kê.


Ví dụ, các độ cao chân mây được quan trắc cách nhau từng khoảng 100 foot (30m). Phân bố được mô tả trong hình VII-1 rất đối xứng lệch, với những giá trị không nằm trong giới hạn là những xuất hiện nói chung là rất lớn. Hơn nữa, những giá trị ngoài giới hạn không có một giá trị số trực tiếp và để khớp những giá trị này một cách trực tiếp như một biến liên tục, người ta có thể phải đặt một giá trị bằng số cho hạng "ngoài giới hạn". Đây là một lý do rất quan trọng để phân hạng yếu tố này.

Hình VII-1: Phân bố tần số của độ cao chân mây cho Sân bay quốc tế Pearson (Toronto, Ontario). Mặc dù danh nghĩa là biến liên tục với độ phân giải 30m nhưng rất nhiều giá trị của độ cao chân mây không được ghi lại.


Sau khi quyết định cách đối xử với biến chân mây là biến phân hạng, cần phải xác định xem các biên của hạng (các ngưỡng) nên được cho bằng bao nhiêu. Do những ứng dụng các dự báo chân mây trước đây đều ở trong công nghiệp hàng không và do những ứng dụng này đã có các ngưỡng nghiệp vụ của riêng chúng nên có thể dễ dàng chọn những ngưỡng này. Thông thường, đây là quá trình thực nghiệm nhưng những xem xét thống kê sẽ điều chỉnh lại một lần nữa. Đối với sự phát triển của các phương trình ổn định, phải có số liệu đủ lớn cho mỗi hạng. Đối với chân mây, kích thước mẫu là một vấn đề khi các hạng nhỏ hơn và hiếm hơn. Công nghiệp hàng không cũng có các ngưỡng nghiệp vụ trong các khoảng nhỏ hơn. Sự thoả hiệp thông thường là thiết lập các hạng nếu cần để duy trì các tập mẫu đủ lớn trong khi liên tục sử dụng các giá trị đủ lớn của các yếu tố làm các ngưỡng trong nghiệp vụ. Hình VII-2 là một phiên bản sau khi số liệu trong hình VII-1 được phân hạng.


Hình VII-2: Tương tự như hình VII-1 nhưng được vẽ sau quá trình phân hạng theo các yêu cầu của công nghiệp hàng không. Phân bố trơn hơn nhưng lệch hơn.


Tầm nhìn xa có phân bố tương tự như độ cao chân mây, cũng có các hạng không phải là số và nằm ngoài giới hạn. Những giá trị quan trắc thực tế của tầm nhìn xa thường bị ảnh hưởng bởi khoảng cách từ các trạm của đối tượng đã biết và do đó có thể hữu ích hơn để thay đổi tất cả các giá trị của tầm nhìn xa trên một ngưỡng cho trước đối với giá trị ngoài giới hạn. Các hạng của tầm nhìn xa có thể được chọn tương tự như các hạng của độ cao chân mây thông qua sự kết hợp của các ngưỡng ứng dụng và các xem xét thống kê.


Tổng lượng giáng thủy cũng có phân bố bất đối xứng lớn với cực đại có giá trị thấp. Nó cũng dễ dàng hơn để khớp trực tiếp với các phương pháp thống kê so với độ cao chân mây và tầm nhìn xa bởi vì nó là một biến liên tục, được giới hạn tại các giá trị biên nhỏ hơn và không có giá trị nào không phải là số. Tuy nhiên, mối quan hệ vật lý với hầu hết các nhân tố có sẵn thay đổi trên toàn bộ khoảng biến đổi của yếu tố nhưng đặc biệt giữa "không mưa" và "có mưa". Hơn nữa, với phân bố như vậy thì hầu hết các sự kiện quan trọng cũng sẽ là các sự kiện hiếm hơn, nghĩa là các trường hợp giáng thủy và khả năng lũ cao. Nếu số liệu được khớp trực tiếp thì mỗi sự kiện sẽ tham gia vào phương trình với các trọng số như nhau và các sự kiện hiếm có thể không nhận được trọng số xứng đáng. Những cách tránh điều này bao gồm các phương pháp thống kê có trọng số và phân hạng. Phương pháp phân hạng thường được chọn do đơn giản hơn.


Yêu cầu sử dụng đối với các dự báo lượng giáng thủy không được xác định, liên kết hoặc chuẩn hoá rõ ràng bằng yêu cầu đối với các yếu tố sử dụng trong hàng không. Do đó, những xem xét thống kê tương đối quan trọng hơn. Ví dụ, các phân hạng được chọn để phân chia toàn bộ tập mẫu thành những phần khá đều nhau. Chúng có thể cũng được biến đổi từ trạm này sang trạm khác, phụ thuộc vào phân bố và các yêu cầu địa phương đối với dự báo.


Trong chương III, lượng mây thường có phân bố dạng chữ U. Những phân bố nhị phương (bimodal) như vậy sẽ gây khó khăn trong thao tác hồi quy trực tiếp bởi vì giá trị trung bình tương ứng với cực tiểu tương đối của phân bố. Xu hướng của các phương trình hồi quy để dự báo "hướng về trung bình" sẽ dẫn tới việc làm tăng một lượng tương đối lớn các sai số moderate (vừa phải, ôn hoà) với phân bố dạng chữ U của yếu tố. Lượng mây được báo không lớn hơn giá trị khác biệt 11 (so với giá trị 0 đến 10/10 độ phủ bầu trời) và bị giới hạn bởi cả 2 biên này. Hàng không dân dụng (aviation community) phân biệt 4 hạng đối với độ phủ bầu trời - trời quang, mây rải rác, broken và trời u ám.


Một số yếu tố thời tiết vốn đã không phải là số và do đó nên được đối xử như biến hạng. Những biến này bao gồm loại giáng thủy và sự xuất hiện của thời tiết ngăn cản tầm nhìn xa. Các loại giáng thủy thường được phân hạng theo pha (lỏng hoặc rắn) và hơn nữa, sự phân chia bằng đặc trưng cũng có thể được thực hiện - ví dụ, phân chia lượng mưa liên tục của mưa rào. Một trong những vấn đề quan trọng trong một số khu vực là mưa băng (freezing) và những viên đá nhỏ (mưa đá : frozen). Đây là những hiện tượng hiếm, thể hiện những nguy cơ quan trọng đối với hàng không và các hoạt động giao thông trên mặt đất. Chúng ta khó thao tác đối với những hiện tượng này bởi vì chúng ít xảy ra và bởi vì khó quan trắc một cách đủ chi tiết cấu trúc đặc biệt của tầng khí quyển trên cao trong khi cần phải biết các điều kiện cần cho sự xuất hiện của chúng. Tuy nhiên, giáng thủy băng cũng đã đủ quan trọng nên hạng thứ 3 thường được xác định cho sự kiện này.


Thời tiết ngăn cản tầm nhìn xa bao gồm sương, sự xuất hiện giáng thủy, sương mù, sấm sét, bụi và bão cát - trong thực tế, là một yếu tố thời tiết nào đó có thể truyền đi được bằng cách sử dụng mã chuẩn. Mỗi yếu tố này vốn đã là một hạng (nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra tại một thời điểm cụ thể) và thường là biến nhị phân (chỉ là có hoặc không). Đối với dự báo thống kê thành công, việc quan trọng là phải đảm bảo rằng có đủ sự xuất hiện của những yếu tố này để có được một tập mẫu biểu diễn các điều kiện thuận lợi.

D. Nguồn gốc các nhân tố


Như được xem xét ở trên, ma trận số liệu được nhập vào kỹ thuật phát triển thống kê chứa 1 hoặc một vài yếu tố và thường là một tập hợp lớn các nhân tố. Trong khi số trường hợp có sẵn để chọn yếu tố bị hạn chế tới một số tương đối ít biến cần có trong dự báo khí tượng thì số trường hợp để chọn lựa và xử lý các nhân tố lại lớn hơn rất nhiều và có lẽ là không có giới hạn. Do nguồn thông tin của nhân tố được liên kết chặt chẽ với các phương pháp thống kê được sử dụng nên những thông tin khác của nhân tố sẽ được xem xét trong một vài chương khác.

Có 3 nguyên tắc cơ bản thống trị sự lựa chọn nhân tố:

Mối quan hệ vật lý với yếu tố - Chỉ những nhân tố có tương quan khác 0 đối với yếu tố mới được chọn. Một điều luôn quan trọng là các nhân tố được sử dụng trong các phương trình thống kê có thể phù hợp (defendable) trên cơ sở vật lý. Nếu không, sẽ khó khăn để tạo ra những dự báo thống kê thích hợp cho các nhà dự báo cần sử dụng chúng. Hiểu biết về các quan hệ vật lý giữa các nhân tố và yếu tố sẽ tạo thuận lợi cho nhà khí tượng thống kê trên phương diện thống kê thuần tuý trong khi lựa chọn nhân tố. Chúng ta nên sử dụng những hiểu biết này.

Sẵn có nhân tố - Nếu phương trình dự báo thống kê được sử dụng trong nghiệp vụ, phải luôn có sẵn các nhân tố cần để tạo ra các dự báo.

Khả năng dự báo - Nếu bản thân các nhân tố được dùng trong các phương trình thống kê được dự báo bằng các mô hình số (xem mục 3 dưới đây), chúng cũng phải có sẵn trong dạng đã được dự báo với độ tin cậy đủ lớn để chạy tốt trong các hệ thống thống kê. Khả năng dự báo là một vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các phương trình perfect prog được mô tả trong chương X.

      Có 3 nguồn nhân tố: các quan trắc và các biến nhận được từ quan trắc, các số hạng khí hậu và đầu ra của mô hình số. Chúng sẽ được trình bày trong các đoạn viết sau đây.

1. Số liệu quan trắc

Theo lý thuyết thì số liệu quan trắc có thể được sử dụng như số liệu của nhân tố. Số liệu quan trắc là số liệu “thực” và có thể là những đại diện chính xác của các biến được đo tại các thời điểm cụ thể và tại các vị trí đặc biệt. Nói chung, các quan trắc mặt đất hầu như được sử dụng như các nhân tố “không đổi”, nghĩa là xác định giá trị của cùng một yếu tố thời tiết tại thời điểm ban đầu hay tại thời điểm trước đó. Khi các quan trắc tầng không khí trên cao được sử dụng, chúng hầu như thường làm nhân tố cho các biến mặt đất.

Trong phương pháp dự báo thống kê cho nhiệt độ cực đại, một nhân tố có thể được dùng là nhiệt độ cực đại của ngày hôm trước tại cùng trạm đó. Một nhân tố như vậy biểu diễn tương quan chuỗi có mặt trong hầu hết các chuỗi thời gian khí tượng và có thể được sử dụng hữu ích bất cứ khi nào biết rằng nhiệt độ cực đại ngày hôm trước có đóng góp thông tin vào nhiệt độ cực đại của hôm nay nhiều hơn so với thông tin có trong các nhân tố khác.

Quá trình bình lưu có thể được mô phỏng một cách thống kê bằng những quan trắc thành phần từ các trạm đầu nguồn (upstream) (theo khí hậu) trong các phương trình. Nếu hướng gió thịnh hành là gió tây, nhiệt độ cực đại của ngày hôm trước đối với trạm ở phía tây của trạm yếu tố có thể được sử dụng làm nhân tố cho nhiệt độ cực đại.

Số liệu không khí trên cao quan trắc thường tiện lợi hơn khi sử dụng ở dạng đã được phân tích trên ô lưới. Tất nhiên, đây là dạng đã xử lý của số liệu và hầu hết các thủ tục phân tích đều có ảnh hưởng làm trơn số liệu đầu vào, đặc biệt đối với các biến có gradient ngang lớn và sharp (đột ngột). Do các điểm lưới thông thường không trùng hợp với các vị trí của các trạm yếu tố nên bước nội suy thường được dùng để đưa các nhân tố về vị trí yếu tố. Không hoàn toàn cần thiết nội suy; đôi khi các giá trị nhân tố tại những điểm lưới lân cận thường được sử dụng trực tiếp trong khi phát triển phương trình.

2. Các nhân tố khí hậu

Đối với một số yếu tố thời tiết, có thể biểu diễn các biến đổi khí hậu bằng trung bình các hàm số học giống nhau về bản chất với biến đổi khí hậu của yếu tố.

Nhiệt độ có chu kỳ khí hậu hàng năm gần giống với sóng hình sin với cực đại vào mùa hè và cực tiểu vào mùa đông. Điều này thường được biểu diễn bằng hàm sin/cosin của ngày trong năm. Một hằng số có thể được cộng vào hay trừ đi để làm cho pha của hàm sin và cos phù hợp với chu kỳ nhiệt độ; khi cả hàm sin và cos đều có trong phương trình, không cần hằng số đó nữa bởi vì chúng xác định cả pha và biên độ. Hình VII-3 biểu diễn ví dụ của biến đổi hàng năm của nhiệt độ.

Hình VII-3: Các ví dụ về biến đổi mùa của nhiệt độ tại Montreal, Quebec. Số liệu là các chuẩn từ 1951-1980.

Tốc độ gió tại rất nhiều trạm có chu kỳ năm mạnh ở những nơi gió ban ngày mạnh hơn so với ban đêm. Điều này có thể biểu diễn được bởi một dạng sóng hình sin bị cắt nào đó. Hình VII-4 biểu diễn ví dụ của biến đổi ngày của tốc độ gió.

Hình VII-4: Các ví dụ về biến đổi ngày của tốc độ gió tại Winipeg, Manitoba đối với 3 mùa. Mùa “chuyển tiếp” là kết hợp số liệu mùa thu và mùa xuân.

Sự có mặt của nhân tố khí hậu là một phần đặc biệt quan trọng khi tập số liệu được tạo ra từ các sự kiện với những chế độ khí hậu khác nhau hoặc các phần khác nhau của chu kỳ hàng năm. Những nhân tố này phục vụ cho mục đích giải thích phần biến đổi trong yếu tố gây ra do những biến đổi khí hậu. Nói cách khác, nếu có thể tách tập số liệu để khử các biến đổi khí hậu thì những nhân tố này có thể không cần thiết.

Những biến đổi khí hậu có thể được tính đến trong cách gián tiếp hơn bằng cách biểu diễn số liệu của nhân tố và yếu tố như độ lệch khỏi trung bình nhiều năm. Nghĩa là yếu tố trở thành chuẩn sai hay độ lệch khỏi chuẩn của yếu tố thời tiết. Khó khăn chính đối với kỹ thuật này là xác định độ phân giải của số liệu khí hậu được dùng để tính chuẩn sai. Ví dụ, nếu sử dụng nhiệt độ trung bình ngày thì độ tin cậy của giá trị khí hậu quá nhỏ để xác định chuẩn sai đáng tin. Nhiệt độ trung bình tháng hoặc trung bình mùa cho quan hệ ổn định hơn nhưng biểu diễn biến đổi khí hậu ít cụ thể hơn.

Nói chung, xác định lại yếu tố là chuẩn sai có thể là một cách tốt để tránh việc tách số liệu khỏi tính mùa (có thể làm cho tập mẫu quá nhỏ) và là sự lựa chọn thích hợp miến là quá trình vật lý dẫn tới chuẩn sai không thay đổi một cách hệ thống trên toàn bộ tập số liệu.

3. Đầu ra của mô hình

Nguồn thông tin đầy đủ nhất của nhân tố từ đầu ra của các mô hình số hoá khí quyển còn lâu nữa mới đạt được. Đầu ra của mô hình thường ở dạng nút lưới; các biến được biểu diễn trên mạng lưới bao gồm các điểm trong không gian 3 chiều trong từng thời điểm cụ thể. Các biến đầu ra của mô hình được sử dụng để phát triển kỹ thuật thống kê luôn gần với các yếu tố khí quyển trên cao nhưng các dự báo của các yếu tố thời tiết mặt đất cũng được sử dụng ngày càng nhiều. Những dự báo này thường được gọi là "đầu ra mô hình trực tiếp".

Đầu ra của mô hình nói chung có 2 dạng, các biến cơ bản và các biến nhận được.

Các biến cơ bản - Các biến cơ bản là các biến có sẵn trực tiếp từ mô hình. Chúng bao gồm các độ cao địa thế vị, nhiệt độ, các biến ẩm, gió, vận tốc thẳng đứng, phân kỳ, xoáy và các đại lượng khác có sẵn tại giai đoạn đầu ra của mô hình. Dạng chính xác của những biến này phụ thuộc vào mô hình. Ví dụ, ẩm có thể có sẵn ở dạng độ ẩm riêng, độ ẩm tương đối, độ hụt điểm sương, áp suất hơi, ... tất cả đều chứa cùng một loại thông tin cơ bản. Mỗi đại lượng có thể tính được từ các đại lượng còn lại bằng cách sử dụng các nguyên lý nhiệt động lực và các thông tin khác từ mô hình.

Biến cơ bản thường có sẵn tại các mực áp suất chuẩn hoặc chỉ tại các mực đầu ra của mô hình thường được dùng trong hệ tọa độ địa hình (sigma). Nếu đầu ra được nội suy về các mực chuẩn thì việc sử dụng sẽ tiện lợi hơn nhưng không cần thiết phải thực hiện việc này. Việc quan trọng là phải hiểu được bản chất của nội suy theo phương thẳng đứng, đặc biệt là số liệu ở mực thấp được xử lý như thế nào. Tọa độ sigma theo địa hình trong mô hình có thể hơi khác với địa hình thật, đặc biệt trong các khu vực núi. Mực thấp nhất của mô hình có thể cách xa mực biển và phép ngoại suy có thể cần thiết để tạo ra các giá trị của các biến mô hình tại mực biển hoặc tại các trạm thung lũng có độ cao thấp. Việc thực hiện điều này biến đổi tuỳ theo mô hình nhưng nó quan trọng cần phải biết khi đánh giá những tiện lợi có thể có của các nhân tố đầu ra tại mực thấp của mô hình.

Các biến nhận được - các biến nhận được là những biến tính được từ đầu ra của mô hình cơ bản. Do đầu ra của mô hình được biểu diễn trên các lưới thông thường nên có cơ hội đáng kể để tính các nhân tố mới bằng cách sử dụng các dạng khác nhau của gradient ngang và thẳng đứng. Có vô số cách chọn đối với điều này; việc quan trọng là dạng nào được lựa chọn và đảm bảo là các nhân tố được tính sẽ có mối quan hệ vật lý với yếu tố. Các ví dụ của các biến nhận được bao gồm các chỉ số ổn định, các số hạng bình lưu, độ đứt gió ngang và thẳng đứng, các chỉ số vô thứ nguyên ví dụ như số Richardson và các đại lượng được tính trung bình khác. Nếu mô hình không cung cấp xoáy và phân kỳ trực tiếp thì nó cũng có thể nhận được (qua tính toán).

E. Phân chia và tổng hợp số liệu


Mục đích chung của việc chuẩn bị số liệu đối với quá trình thống kê là tạo ra tập số liệu đủ lớn để đưa ra mối quan hệ thống kê ổn định, nói chung là đồng nhất và có chứa các nhân tố có những quan hệ vật lý tuyến tính mạnh và tốt nhất với yếu tố. Yêu cầu đối với tính đồng nhất là mối quan hệ giữa các nhân tố và các yếu tố có thể là một hằng số thích hợp trên toàn tập số liệu. Trong những xem xét sau đây, giả sử chúng ta bắt đầu với chuỗi thời gian số liệu của các nhân tố và yếu tố có tại từng trạm, sau đó tiến hành phân chia hay kết hợp tùy yêu cầu của bài toán.

1. Phân chia (Stratification)


Phân chia là một phương tiện thông thường để đạt được độ đồng nhất lớn nhất trong tập số liệu. Các tập số liệu được phân chia theo quy luật hoặc các quy luật xác định quá trình chia nhỏ tập số liệu. Một số quy luật được phát biểu như sau:

a. Phân chia theo thời gian
Kiểu phân chia thông thường là dựa trên cơ sở của các chu kỳ thiên văn, bao gồm phân chia theo mùa và theo ngày (theo thời gian trong ngày). Sự biến đổi giữa các mùa càng lớn thì số nhóm cần phân chia theo mùa càng cần phải lớn để đạt được độ đồng nhất phù hợp. Trong những ứng dụng tại Bắc Mỹ, thường chia thành 4 nhóm nếu có tập số liệu đủ lớn hoặc chia thành 2 nhóm nếu tập số liệu nhỏ. Phân chia theo ngày được xem là một cách điều tiết các biến đổi trong ngày trong các mối quan hệ. Một ví dụ thông thường về phân chia theo ngày là tách biệt số liệu có tại 0000 UTC với ra khỏi số liệu có tại 1200 UTC. Phân chia sẽ tốt hơn nếu tập số liệu đủ lớn.

b. Phân chia theo kiểu thời tiết

Liên quan với các phương pháp tương tự, phương pháp phân chia theo kiểu thời tiết bao gồm việc xác định các quy luật để tách các sự kiện trong tập mẫu thành các kiểu thời tiết khác nhau. Các kiểu thời tiết thường được định nghĩa theo phân bố của áp suất hoặc độ cao và được xác định trên một khu vực. Ví dụ, người ta có thể muốn tách biệt các trường hợp hoàn lưu xoáy thuận và hoàn lưu xoáy nghịch. Hoặc người ta muốn phân chia các trường hợp có front về và các trường hợp không có front về. Phân chia kiểu thời tiết nhanh dẫn tới một số lớn các hạng và thường khó nhận được sự đồng nhất đầy đủ theo cách này mà không làm cho tập mẫu quá nhỏ. Nói cách khác, đó là phương tiện phân chia số liệu tiện lợi hơn so với phân chia theo lịch (ngày) vì các hình thế thời tiết không phù hợp có thể được phân lớp theo các đặc trưng mùa mà chúng biểu diễn. Ví dụ, các thủ tục phân chia kiểu thời tiết có thể xác định bão tuyết mùa đông sớm cùng với những hiện tượng khác trong mùa đông nếu nó thực sự xuất hiện trong mùa thu.


Việc ứng dụng các phương trình đã phát triển sau khi phân loại kiểu thời tiết đòi hỏi những hiểu biết trước đó về hạng của thời tiết sao cho các phương trình hiệu chỉnh có thể được sử dụng. Điều này ám chỉ rằng hạng thời tiết phải được phân loại chính xác và đáng tin cậy, ngược lại ta có thể sẽ dùng các phương trình sai. Phân chia kiểu thời tiết, hấp dẫn vì dựa trên các cơ sở vật lý, thường không được dùng trong thực nghiệm. Nguyên nhân là sự bất ổn định và sự khó khăn liên quan đến phân loại khách quan các kiểu thời tiết và chi phí phụ để xác định kiểu thời tiết đối với mỗi ứng dụng của các phương trình.

c. Phân chia theo yếu tố

Đôi khi phân chia tập số liệu dựa trên bản thân yếu tố lại rất thích hợp, ví dụ, khi cần dự báo một khoảng biến đổi cụ thể của các giá trị của nhân tố. Khi thực hiện điều này luôn dẫn tới dự báo "điều kiện" vì dự báo chỉ áp dụng cho một tập con của các giá trị yếu tố. Một ví dụ chung nhất thuộc loại này là yếu tố "xác suất có điều kiện của loại giáng thủy". Khi kỹ thuật để dự báo pha giáng thủy được phát triển (lỏng hoặc đóng băng) thì chỉ những trường hợp khi giáng thủy xuất hiện là có mặt trong tập mẫu và những trường hợp không có giáng thủy sẽ bị loại ra. Kết quả là phương trình chỉ áp dụng cho các trường hợp có giáng thủy.


Phân chia dựa trên yếu tố có lợi đặc biệt khi vật lý của bài toán biến đổi trên một khoảng của yếu tố. Ví dụ, các quá trình phân biệt trường hợp có giáng thủy với các trường hợp không có giáng thủy có thể khá khác so với quá trình xác định lượng mưa rơi bằng bao nhiêu. Như vậy, có thể nhận được những kết quả tốt hơn bằng cách phát triển các mối quan hệ trong tập mẫu trong đó chỉ chứa các trường hợp có giáng thủy và sử dụng phương pháp tách để xác định có thể có giáng thủy hay không. Thủ tục như vậy có thể được áp dụng trong dự báo trước hết là có mưa hay không, sau đó xác định dựa trên cơ sở đó xem có áp dụng các phương trình xác định lượng mưa bằng bao nhiêu hay không. Dự báo thứ 2 luôn là dự báo điều kiện bởi vì tập số liệu con được dùng để xác định phương trình. Ví dụ, "Nếu có mưa thì ta nhận được 10.5 mm trong 24 giờ".


Một lý do khác để phân loại dựa trên yếu tố là để phát triển mối quan hệ cho tập mẫu con bao gồm những giá trị quan trọng của yếu tố. Ví dụ, có thể cần biết xem gió sẽ bằng 25 hay 30 kt hơn là nó có có nhỏ hơn 10 kt hay không. Nếu tập mẫu có sẵn bị thống trị bởi các trường hợp gió nhẹ thì các phương pháp thống kê sẽ có xu hướng chú trọng đến những trường hợp đó trong thủ tục khớp. Các phương trình phát triển đưa ra những lưu ý bổ sung cho những trường hợp này trong phát triển chỉ khi có các trường hợp gió mạnh hơn. Tất nhiên, người ta sẽ kết thúc vấn đề xác định xem gió sẽ mạnh hay yếu trước khi sử dụng các phương trình cụ thể.

2. Tổng hợp (compositing)


Tổng hợp số liệu có nghĩa là kết hợp các tập số liệu để tạo ra một tập số liệu lớn hơn làm đầu vào cho kỹ thuật thống kê. Mục đích thông thường của tổng hợp là tạo ra kích thước mẫu sao cho làm ổn định các phương trình có thể được phát triển. Tổng hợp là một ý tưởng tốt khi:

Sự đồng nhất của số liệu có thể được duy trì trên một tập mẫu lớn. Nghĩa là, các tập hợp số liệu được kết hợp là các tương tự khí hậu và mối quan hệ giữa các nhân tố và yếu tố là hằng số thích hợp trên toàn bộ tập số liệu tổng hợp.

Yếu tố chứa các giá trị hiếm, chúng quan trọng để có được mối quan hệ thống kê ổn định. Ví dụ, tổng hợp gần như luôn cần để dự báo giáng thủy đóng băng vì nó là một hiện tượng hiếm.

Yếu tố không bị ảnh hưởng mạnh bởi các hiệu ứng địa phương. Điều này nói chung có nghĩa là tổng hợp tốt đối với các yếu tố bị điều khiển bởi các quá trình tầng khí quyển giữa (ví dụ như giáng thủy) hơn là đối với các nhân tố mặt đất (ví dụ như gió) bị ảnh hưởng bởi gió thung lũng (local channelling), gió sườn dốc, gió đất biển,...


Một dạng tổng hợp được dùng thường xuyên là kết hợp (pooling) số liệu trên một vài trạm trong một khu vực. Điều này được thực hiện bằng cách phân loại các nhóm trạm có khí hậu tương tự nhau. Tính đồng nhất theo yếu tố có thể được duy trì bằng cách biểu diễn tất cả số liệu bằng độ lệch khỏi giá trị trung bình của các trạm. Từ triển vọng thống kê, điều này gần như tương đương với việc bao gồm những phép lặp khác nhau của cùng một thử nghiệm trong tập mẫu, do đó tập mẫu sẽ chứa các tập đa quan trắc tại cùng một thời điểm. Với sự liên tục theo không gian của hầu hết các số liệu khí tượng, số bậc tự do (xem chương III, mục F) trong tập mẫu có thể không tăng lên đáng kể sau khi tổng hợp. Tóm lại, với một tập số liệu được tổng hợp, số bậc tự do không chỉ bị giới hạn bởi tương quan theo chuỗi các sự kiện mà còn bởi tương quan theo không gian của các sự kiện.

F. Xử lý các nhân tố


Chọn và xử lý các nhân tố là một trong những bước quan trọng nhất của quá trình phát triển một kỹ thuật thống kê. Đó cũng là một bước mà nhà khí tượng có thể sử dụng những hiểu biết của mình và sáng tạo trong việc hình thành các quan hệ. Mục đích của chọn và xử lý nhân tố là nhận được một tập hợp các nhân tố có thể có những đặc điểm sau:

Trọn vẹn (complete) - Nghĩa là nhà khí tượng có thể giải thích được phương sai của yếu tố càng nhiều càng tốt.

Không quá lớn - Tập hợp nhân tố càng lớn thì quá trình screening thống kê càng lâu. Nói cách khác, tập số liệu càng nhỏ thì khả năng các nhân tố quan trọng sẽ bị loại ra khỏi tập số liệu càng lớn. Tuy nhiên, "ném mọi thứ vào trong giỏ" (ôm đồm mọi thứ) là một thủ thuật thiếu linh động không nên dùng để thay thế cho hiểu biết của nhà khí tượng.

Kết hợp của các biến độc lập một cách thích hợp - Nói chung không sử dụng cách kết hợp các biến có tương quan cao vì chúng có ít cơ hội chứa các thông tin độc lập về yếu tố. Ví dụ, các trường độ cao quan hệ với nhau theo phương thẳng đứng. Do đó, thường không cần chọn độ cao 850, 700 và 500 mb vào tập hợp các nhân tố khi một trong số các nhân tố này đã có thể biểu diễn mối quan hệ với yếu tố giống như các nhân tố còn lại.

Có quan hệ tuyến tính với yếu tố (đối với kỹ thuật thống kê tuyến tính) - Biến đổi các nhân tố sao cho mối quan hệ là tuyến tính có thể tạo ra một độ lệch khá lớn trong độ khớp nhận được. Ví dụ, Với x nằm giữa 1 và 20, tương quan tuyến tính giữa x và exp(x) chỉ bằng 0.5. Nếu quan hệ thực với yếu tố là hàm mũ thì tương quan có thể tăng lên đáng kể bằng cách sử dụng hàm exp cho nhân tố.


Lựa chọn nhân tố có thể bao gồm một số bước lặp. Do các biến khí tượng thường có tương quan lớn theo không gian và thời gian nên thường cần phải thực hiện một vài thử nghiệm để tìm ra tập hợp tốt nhất của các nhân tố để áp dụng cho chương trình screening thống kê. Điểm bắt đầu luôn là dạng cơ bản của nhân tố được nói đến trong chương này, bao gồm các quan trắc, các phân tích và số liệu đầu ra của mô hình. Từ điểm này, có một số kiểu xử lý nhân tố được áp dụng: (a) nội suy, (b)sai phân theo không gian và/hoặc thời gian, (c) trung bình theo không gian và/hoặc thời gian, (d) biến đổi phi tuyến, (e) tạo thành biến nhị phân, (f) kết hợp các nhân tố và (g) các hàm trực giao kinh nghiệm. Mỗi kiểu có một mục đích riêng:

Nội suy được thực hiện để làm cho một vị trí nào đó trong không gian và/hoặc thời gian phù hợp với yếu tố. Nội suy tuyến tính 2 chiều (2 chiều ngang) là dễ nhất và thường đủ để phát triển thống kê, nhưng nội suy trùng phương và lát mỏng (spline) cũng được sử dụng. Một số phương pháp nội suy cũng có tác dụng làm trơn và năng lực của nó phụ thuộc vào số điểm lưới được dùng trong nội suy. Cũng cần phải biết các đặc trưng của phép nội suy được sử dụng và hiểu được tác động của nó đối với nhân tố. Người ta cũng phải biết loại nào đã được dùng trong phát triển để tránh đưa các sai số vào tính toán các nhân tố khi phương trình được áp dụng cho bộ số liệu độc lập.

Sai phân không gian và thời gian được sử dụng để biểu diễn quá trình vật lý như bình lưu và độ ổn định. Ví dụ, trong nhiều khu vực thuộc Bắc Mỹ, sự xuất hiện của giáng thủy liên quan với sự di chuyển tới của front nóng hoặc front lạnh (có thể được biểu diễn bằng bình lưu nhiệt, hoặc có thể bằng biến đổi 12 giờ của nhiệt độ tại một điểm cụ thể).

Trung bình theo không gian và thời gian thường được dùng để làm trơn các nhiễu trong nhân tố hoặc làm phù hợp quy mô của chúng với yếu tố. Ví dụ, trung bình theo phương thẳng đứng của độ ẩm rất có thể quan hệ với sự xuất hiện giáng thủy hoặc tổng lượng giáng thủy hơn là các biến ẩm tại một mực riêng biệt. Nếu yếu tố là lượng mây trung bình trong 6 giờ thì có thể cũng tính được trung bình cho rất nhiều nhân tố khác trong 6 giờ.

Biến đổi phi tuyến được sử dụng để "tuyến tính hoá" mối quan hệ giữa các nhân tố và yếu tố. Ngoài các hàm mũ, hàm lượng giác và các biến đổi liên tục khác, người ta cũng có thể thay thế một nhân tố bởi một biến liên tục piecewise. Ví dụ, các giá trị độ xoáy tương đối lớn hơn 0 có thể quan hệ tuyến tính với tổng lượng mưa. Tuy nhiên, các giá trị nhỏ hơn 0 lại không thể hiện mối quan hệ tương tự với lượng mưa. Do đó, biến piecewise được tạo ra từ một hằng số (0) đối với độ xoáy ( 0 và bằng độ xoáy tương đối đối với các giá trị lớn hơn 0 có thể cho mối quan hệ tốt hơn với tổng lượng mưa.

Các biến nhị phân cũng được dùng để tạo ra sự phù hợp tốt hơn giữa nhân tố và yếu tố. Chúng là một loại đặc biệt của biến đổi phi tuyến khi các nhân tố bị thay thế bằng hàm từng bước (step-function). Giá trị nhân tố bị biến đổi trong mẫu từng bước từ 0 đến 1 tại giá trị ngưỡng cho trước. Các nhân tố nhị phân nhận giá trị 0 hoặc 1 đối với n nhận giá trị 0 hoặc 1 đối với an đầu. (Xem lại các biến nhị phân trong chương V, mục C).

Các nhân tố tổng hợp là một cách khác để tăng sự phù hợp giữa nhân tố và yếu tố. Ví dụ, trong khí tượng, độ giảm áp nghĩa là độ chênh lệch giữa áp suất thấp hiện thời so với áp suất cao hơn trước đó. Do vậy, nhân tố là tích của áp suất và khuynh hướng khí áp có thể mang lại nhiều thông tin hơn cho dự báo giáng thủy hoặc gió so với bản thân từng nhân tố riêng lẻ. Các nhân tố nhị phân cũng có thể được nhân lên để mô phỏng phép “và” lôgíc. Nghĩa là nhân tố tích sẽ là “bật” chỉ khi cả 2 nhân tố thành phần đều “bật”. (“on”)

Các hàm trực giao kinh nghiệm (EOFS) - là các kết hợp tuyến tính của các nhân tố, hoặc khái quát hơn là các biểu diễn hàm của số liệu trên một khu vực. Chúng cố gắng biểu diễn dấu hiệu khí tượng trong số liệu và tách nó ra khỏi nhiễu và tập trung dấu hiệu vào trong một số ít nhất (một vài) nhân tố độc lập có thể được. Do đó, các EOF cố gắng tập trung thông tin dự báo vào trong một tập hợp nhân tố nhỏ hơn. Phân tích dẫn tới EOF cũng được biết đến như phân tích thành phần chính và phân tích vectơ riêng/ giá trị riêng.


Hầu hết các phép biến đổi trong thực tế đều là kết hợp một vài phương pháp nói trên. Nội suy trong không gian về vị trí của quan trắc của yếu tố rất cần sau khi thực hiện quá trình khác trên số liệu lưới. Do thực hiện sai phân trên số liệu lưới dễ hơn nên nó luôn được thực hiện trước bước nội suy. Người ta cũng có thể nghĩ đến việc tạo ra các nhân tố nhị phân từ các nhân tố vừa được sai phân hoặc biến đổi phi tuyến.

G. Tổng kết - Thủ tục chuẩn bị số liệu


Các phương pháp chuẩn bị số liệu được tổng kết lại trong sơ đồ khối trong hình VII-5. Đây là một gợi ý chung về cách chuẩn bị số liệu. Tất nhiên, rất nhiều quyết định khác phải được tạo ra gắn với việc chuẩn bị số liệu. Sơ đồ dự đoán rằng xử lý số liệu có thể xảy ra không chỉ trong giai đoạn đầu trong quá trình chuẩn bị. Tuỳ thuộc vào từng ứng dụng mà kết quả có thể tốt hơn nếu tạo ra một tập hợp nhân tố đầy đủ trước khi phân chia hay kết hợp, nhưng vẫn thường có những cơ hội tốt để kiểm nghiệm những nhân tố mới được tạo ra với chương trình screening thống kê, sau đó sẽ loại bỏ những nhân tố không được chọn. Tạo ra các nhân tố sau khi kết hợp hoặc phân chia cũng cho phép điều chỉnh tập hợp nhân tố phù hợp với một mùa cá biệt (ví dụ phân chia theo mùa) hoặc phù hợp với một tập số liệu cá biệt thực sự được cung cấp cho chương trình phát triển.


Hình VII-5: Sơ đồ khối khái quát chỉ ra các bước bao gồm và một số quyết định cần để chuẩn bị tập số liệu khí tượng cho chương trình thống kê.

Thủ tục lặp nhận được các nhân tố, kiểm nghiệm bằng chương trình screening và loại bỏ nhân tố tồi nhất, bổ sung nhân tố khác sao cho duy trì số lượng nhân tố ở mức hợp lý, trong khi vẫn đảm bảo cung cấp một tập hợp thích đáng. Khi thời gian tính toán là quan trọng thì sẽ đáng giá khi loại trừ sớm các nhân tố vô ích trong quá trình. Một vài quyết định trong hình VII-5 rất rõ ràng. Ví dụ, một tập hợp dữ liệu không đồng nhất không tự nó có nghĩa là có thể tiến hành phân chia; mẫu có thể quá nhỏ để có thể phân chia. Những quyết định phân chia và kết hợp gần như luôn là sự thoả hiệp giữa kích cỡ và tính đồng nhất của mẫu.

Chương X. Những phương pháp sử dụng để phát triển phương trình

A. Giới thiệu

Chúng ta đã thảo luận tương đối chi tiết về hai mô hình thống kê có thể được sử dụng để tạo ra những phương trình cho một hệ thống dự báo (phân tích hồi quy và phân tích phân biệt) và cách làm thế nào để thể hiện kết quả thu được từ những mô hình thống kê này. Chúng ta cũng thảo luận về đầu vào cho những mô hình này, đó là số liệu yếu tố và số liệu nhân tố. Dù sao, chúng ta cũng chưa bao giờ thực sự nói về cách chúng ta sẽ áp dụng những mô hình đó cho số liệu khí tượng của chúng ta để thu được các phương trình dự báo thống kê. Phương pháp dự báo được sử dụng để nhận được các phương trình phân tích hồi quy hoặc phân biệt phụ thuộc vào sự có sẵn của số liệu quan trắc và số liệu dự báo của mô hình động lực, tại cả thời điểm phát triển và tại thời điểm khi các dự báo nghiệp vụ được tạo ra. Trong chương này, chúng ta xem xét 3 dạng tiếp cận cơ bản đối với phát triển phương trình và dạng biến đổi do kết hợp của 2 trong số các tiếp cận này. Lưu ý rằng đối với tất cả các cách tiếp cận, biến yếu tố không phải là dự báo hiện của mô hình số. Thêm vào đó, chúng ta xem xét một vài phương pháp phát triển thường được dùng để cải thiện chất lượng của phương trình dự báo. Nói chung, các ví dụ cụ thể ở đây là hồi quy nhưng những phát biểu liên quan đến chúng thường cũng có thể áp dụng được cho phân tích phân biệt. Chương này sẽ tập trung vào phát triển các phương trình; có thể kết quả của những phương trình này sẽ cần được “hậu xử lý”, một khái niệm sẽ được xem xét trong chương XIV.

B. Các cách tiếp cận kinh điển, perfect prog và thống kê đầu ra mô hình (MOS) để phát triển phương trình.

1. Tiếp cận kinh điển
Tiếp cận kinh điển để phát triển phương trình giống với các phương pháp khách quan đã được sử dụng để dự báo thời tiết trong hàng nghìn năm qua. Nghĩa là chúng ta quan trắc các điều kiện thời tiết hiện tại hoặc vừa qua tại một điểm và thực hiện dự báo dựa trên những quan trắc này. Ví dụ có mây đen ở phần phía tây của bầu trời, ta có thể dự báo rằng vị trí của chúng ta sắp tới sẽ có thunderstorm. Hoặc nếu ta quan trắc được sự gia tăng dần dần của lượng mây cao trong ngày thì ta có thể dự báo rằng sẽ có mưa trong một vài ngày tới. Các tục ngữ cổ về thời tiết mặc dù không phải luôn luôn chính xác nhưng đều dựa trên các kỹ thuật kinh điển. Trong tục ngữ, quan trắc của một hiện tượng dẫn tới dự báo hiện tượng khác ví dụ, “red skies in the morning, sailors take warning; red skies at night, sailors delight”. Trong tục ngữ này, sự xuất hiện của bầu trời màu đỏ trong buổi sáng chỉ ra khả năng tăng cường của thời tiết có bão sau đó, trong khi bầu trời đỏ vào buổi tối chỉ khả năng có thời tiết tốt hôm sau. Mặc dù đã được sử dụng rất nhiều thế kỷ nay, phương pháp kinh điển vẫn là một công cụ có giá trị đối với dự báo hạn rất ngắn. Rất nhiều sơ đồ được phát triển để tạo thành các dự báo hạn từ 0 - 12 giờ dựa trên các điều kiện hiện thời. Ví dụ trong mùa hè, điểm sương buổi tối thường được dùng tại các trung tâm dự báo thời tiết địa phương để dự báo nhiệt độ cực tiểu sáng hôm sau.


Để phát triển các phương trình bằng phương pháp kinh điển, chúng ta cần các quan trắc của cả điều kiện thời tiết ban đầu và thời tiết hệ quả. Tất nhiên, các điều kiện thời tiết hệ quả là số liệu yếu tố trong khi các điều kiện ban đầu là số liệu nhân tố. Ví dụ, nếu ta muốn dự báo nhiệt độ cực tiểu sáng hôm sau dựa trên các quan trắc 7 giờ tối thì số liệu yếu tố có thể sẽ bao gồm các quan trắc nhiệt độ cực tiểu trong tập mẫu của chúng ta và các nhân tố có thể là các quan trắc tương ứng từ 7 giờ tối hôm trước. Sau khi phát triển phương trình liên kết hai tập hợp các quan trắc, ta có thể áp dụng cho mọi buổi tối để tạo ra dự báo cho sáng hôm sau. Trong ví dụ này, có một độ trễ khoảng 12 tiếng giữa thời điểm các quan trắc 7 giờ tối (nhân tố) và thời điểm gần đúng của nhiệt độ cực tiểu buổi sáng (yếu tố). Nếu ta muốn dự báo nhiệt độ cực đại ngày hôm sau từ quan trắc 7 giờ tối, độ trễ thời gian giữa các nhân tố và yếu tố có thể xấp xỉ 20 tiếng. Lưu ý rằng cách tiếp cận kinh điển không sử dụng các dự báo của mô hình số mà dựa hoàn toàn vào số liệu quan trắc. Trước khi có các mô hình số, các hệ thống thống kê nghiệp vụ chỉ giới hạn tới cách tiếp cận kinh điển. Độ chính xác của một dự báo cho trước nào đó dựa trên cách tiếp cận này phụ thuộc rất mạnh vào việc những thay đổi đáng kể có xuất hiện hay không trong khí quyển giữa thời điểm của các quan trắc nhân tố và thời điểm có dự báo cuối cùng. Thời gian dự báo càng lớn thì cơ hội để các biến đổi đáng kể xảy ra càng lớn. Bởi vậy, cách tiếp cận này tốt với các dự báo hạn ngắn và chỉ có giá trị giới hạn sau khoảng 24 giờ, với điều kiện là có sẵn các dự báo mô hình số tốt. Tuy nhiên, ở dạng tổng quát nhất, cách tiếp cận kinh điển cũng được sử dụng cho các dự báo mùa hạn rất dài trong đó nếu có thì chỉ một chút kỹ năng trong dự báo các mô hình số. Cuốn sách này ít chú trọng tới cách tiếp cận kinh điển, trừ chương XVII.

2. Tiếp cận perfect prog


Cách tiếp cận perfect prog (Klein và cộng sự, 1959) dựa trên giả thiết rằng các dự báo của mô hình số là “hoàn hảo”. Mặc dù chúng ta nhận ra rằng các mô hình số không phải là hoàn hảo, cách tiếp cận này sẽ cho chúng ta một ước lượng về một kết quả lý tưởng nếu như mô hình số là đúng. Các phương trình perfect prog đơn giản kết hợp (yếu tố) thời tiết quan trắc được với những biến khác quan trắc tại cùng thời điểm hoặc trước đó một thời gian ngắn của nhân tố với sự hạn chế quan trọng là các biến nhân tố phải là các dự báo từ các mô hình số. Ví dụ, chúng ta có thể nhận được phương trình hồi quy đơn giản để dự báo (yếu tố) nhiệt độ cực đại dựa trên các quan trắc đồng thời (coincident) của (nhân tố) độ dày lớp 1000-500 mb. Hình X-1 đưa ra phương trình 1 nhân tố kết hợp nhiệt độ cực đại quan trắc với độ dày lớp 1000-500 mb quan trắc đối với số liệu được vẽ.


Hình X-1: Phương trình hồi quy perfect prog liên kết nhiệt độ cực đại quan trắc với độ dày lớp 1000-500 mb quan trắc.

 Sau khi nhận được phương trình này, chúng ta có thể áp dụng để dự báo nhiệt độ cực đại tại một thời gian nhất định nào đó khi đã có sẵn dự báo độ dày lớp 1000-500 mb. Nếu chúng ta muốn dự báo nhiệt độ cực đại sớm hơn 144 giờ, chúng ta có thể đơn giản thay vào mô hình dự báo 144 giờ của độ dày lớp 1000-500 mb từ mô hình số. Các phương trình perfect prog nhận được rất nhiều lần đối với một thời điểm cụ thể trong ngày. Ví dụ, chúng ta có thể nhận được 1 phương trình dự báo nhiệt độ cực đại tại 0000 UTC. Sau đó chúng ta có thể dùng phương trình đó để làm cho tất cả các dự báo nhiệt độ hợp lý tại 0000 UTC không quan tâm tới thời điểm bắt đầu ban đầu của mô hình số hoặc thời gian dự báo. Ta có thể đơn giản thay các giá trị của các dự báo mô hình với những thời gian gần đúng vào trong các phương trình. Nói cách khác, nếu các đặc trưng ngày được bỏ qua hoặc nếu các nhân tố trong ngày được chọn, một phương trình có thể được phát triển và có thể áp dụng cho một thời điểm nào đó trong ngày (xem ví dụ trong chương XI, mục D).


Một thuận tiện của tiếp cận perfect prog so với tiếp cận kinh điển là mặc dù nó không đòi hỏi số liệu mô hình số để phát triển, nó có những thuận tiện về thông tin có sẵn từ các mô hình số khi phương trình được áp dụng trong nghiệp vụ. Một điều quan trọng là phải bảo đảm rằng các biến được dùng làm nhân tố khi phát triển các phương trình perfect prog phải có sẵn từ mô hình số. Vì vậy, mặc dù các phương trình perfect prog không được phát triển từ đầu ra của mô hình số, chúng ta phải giới hạn các nhân tố trong các phương trình sao cho các phương trình có thể áp dụng được trong nghiệp vụ.


Trong quá trình phát triển các phương trình perfect prog, các nhân tố được chọn và được lấy trọng số (theo các hệ số hồi quy) theo mối quan hệ giữa các quan trắc của các yếu tố và nhân tố. Tuy nhiên, tiếp cận perfect prog không giải thích cho sự không chính xác của các mô hình số trong dự báo các biến nhân tố. Chúng ta phải cẩn thận để không đưa vào chương trình phát triển thống kê các biến có quan trắc tương quan mạnh với yếu tố nhưng không phải là dự báo tốt của các mô hình số. Ví dụ do độ ẩm tương đối cao vào buổi chiều trong mùa hè nói chung chỉ xuất hiện trong các hiện tượng mưa, có lẽ có một mối tương quan mạnh giữa độ ẩm tương đối mặt đất cao vào buổi chiều và sự xuất hiện của giáng thủy. Phương trình perfect prog nhận được để dự báo sự xuất hiện của giáng thủy buổi chiều có thể chọn độ ẩm tương đối mặt đất làm nhân tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, các mô hình số có thể có rất ít kỹ năng trong dự báo độ ẩm tương đối mặt đất và do tham số hoá vật lý trong mô hình, có thể không bao giờ dự báo những giá trị cao vào buổi chiều trong mùa hè. Do vậy, phương trình có thể không thực hiện tốt khi số liệu mô hình được dùng trong phương trình. Như vậy, sự cẩn thận đáng kể phải được thực hiện khi quyết định xem nhân tố nào nên được tạo ra sẵn cho các phương trình perfect prog. Chỉ những nhân tố có mối quan hệ dự báo với yếu tố tương đương với những mối quan hệ quan trắc được của chúng với yếu tố nên được sử dụng. Do vấn đề này, các nhân tố được đưa vào mô hình thống kê trong quá trình phát triển perfect prog thường bị trễ thời gian nên chúng không thực sự xảy ra tại cùng thời điểm của yếu tố. Như một sự lựa chọn, các nhân tố (các quan trắc) có thể được dùng từ các trạm khác để giúp đạt được mối quan hệ nhân tố -yếu tố tốt.


Như đã chỉ ra trước đây, tiếp cận perfect prog không giải thích được sự bất ổn định hoặc sự không chính xác trong các dự báo mô hình số; cho trước cùng các giá trị nhân tố, tiếp cận này tạo ra cùng một dự báo thống kê tại bất kỳ thời gian dự báo nào. Do nó không giải thích được sự bất ổn định trong các dự báo mô hình, nó sẽ không hướng các dự báo về các giá trị chuẩn khí hậu hoặc các tần số khí hậu tương đối. Điều này nhiều khi là một bất tiện và sẽ dẫn tới những kết quả tồi khi các dự báo được đánh giá bằng một vài tiêu chuẩn (score), ví dụ như sai số bình phương trung bình (xem bảng IV-1 và mục B của chương XI). Do đó tiếp cận perfect prog thực hiện tốt nhất đối với các thời gian dự báo hạn ngắn khi các dự báo mô hình số là tốt nhất (hầu như gần hoàn hảo) và không tốt đối với những thời gian dự báo hạn dài hơn khi các mô hình số có độ chính xác kém nhất. Cũng lưu ý rằng tiếp cận perfect prog nói chung không cung cấp các dự báo xác xuất đáng tin cậy, ví dụ tần số tương đối quan trắc của các hạng xác xuất riêng lẻ không bằng tần số tương đối dự báo của những hạn này (xem chương VIII, mục C). Nếu cần các dự báo xác xuất đáng tin thì sẽ cần một số  sơ đồ để biến đổi (ví dụ hậu xử lý) các dự báo perfect prog để làm cho chúng đáng tin cậy.

3. Tiếp cận thống kê đầu ra mô hình


Ngược lại với cách tiếp cận kinh điển không sử dụng một kết quả dự báo mô hình số nào cả và tiếp cận perfect prog chỉ sử dụng đầu ra của mô hình số trong ứng dụng nghiệp vụ của các phương trình, cách tiếp cận thống kê đầu ra mô hình (MOS) (Glahn và Lowry, 1972) sử dụng các dự báo mô hình số cho cả quá trình phát triển và ứng dụng nghiệp vụ của các phương trình. Tuy nhiên, để sử dụng tiếp cận MOS, một tập hợp số liệu dự báo mô hình phải có sẵn để phát triển các phương trình. Điều này đòi hỏi rằng việc lưu trữ số liệu như vậy phải được bắt đầu ít nhất một năm trước quá trình phát triển mong đợi của các phương trình MOS. Và thường cần 2 hoặc 3 năm số liệu hơn là 1 năm.


Tiếp cận MOS liên kết quan trắc thời tiết (yếu tố) với các biến dự báo của mô hình số (nhân tố). Các nhân tố từ mô hình số thường là các dự báo hợp lệ gần như tại cùng một thời điểm với nhân tố. Ví dụ nếu chúng ta muốn dự báo nhiệt độ 24 giờ sau 0000 UTC, chúng ta có thể đưa vào chương trình phát triển thống kê các dự báo mô hình số hợp lệ khoảng 24 giờ sau 0000 UTC. Thông thường, các phương trình riêng lẻ được phát triển đối với mỗi thời gian dự báo. Nếu ta muốn dự báo nhiệt độ 48 giờ sau 0000 UTC, chúng ta có thể nhận được một phương trình khác; lúc này ta có thể đưa các dự báo của mô hình với thời gian dự báo khoảng 48 giờ làm các nhân tố. Ngoài các dự báo của mô hình, số liệu được quan trắc gần đây cũng có thể được dùng làm các nhân tố trong MOS. Tất nhiên, những số liệu quan trắc này có thể cần có sẵn cho nghiệp vụ khi các dự báo được tạo ra. (Lưu ý rằng đối với MOS, các nhân tố bị giới hạn tới đầu ra của mô hình; các quan trắc và các biến khác ví dụ như các chuẩn khí hậu có thể được dùng).


Cách tiếp cận MOS giải thích cho các sai số hệ thống toàn cục của mô hình số mà từ đó nhận được các phương trình. Do các sai số hệ thống này có xu hướng biến đổi theo chu kỳ và thời gian dự báo, một phương trình riêng biệt thường được phát triển cho mỗi chu kỳ cũng như mỗi thời gian dự báo; điều này cho phép tiếp cận MOS giải thích được các sai số trong các dự báo liên quan tới thời gian bắt đầu ban đầu của mô hình số (0000 hoặc 1200 UTC) và giảm độ chính xác của các dự báo mô hình theo độ tăng của thời gian dự báo. Không giống như perfect prog, cách tiếp cận MOS cũng kết hợp chặt chẽ độ bất ổn định của các dự báo mô hình số bằng cách điều chỉnh các dự báo thống kê về chuẩn khí hậu hoặc tần số tương đối khí hậu. Do đó ví dụ tập mẫu của các dự báo nhiệt độ MOS có độ lệch khỏi các giá trị chuẩn khí hậu nhỏ hơn so với các quan trắc coincident đặc biệt trong thời gian dự báo hạn dài. Xu hướng này hướng tới khí hậu xảy ra bởi một thực tế là những mối quan hệ yếu tố - nhân tố yếu hơn tại những thời gian dự báo dài hơn và do đó giải thích được một phần nhỏ hơn của phương sai (xem chương V, mục A).


Do tiếp cận MOS xét đến các đặc trưng riêng của mô hình mà từ đó nhận được các phương trình, những thay đổi đối với mô hình này có thể ảnh hưởng tới hiệu suất của các phương trình. Ví dụ nếu các dự báo độ dày lớp 1000-500 mb trong tập số liệu phát triển có khuynh hướng lạnh, các phương trình MOS sẽ bồi hoàn cho khuynh hướng lạnh và tạo ra những dự báo nhiệt độ không dốc. Tuy nhiên nếu mô hình số bị thay đổi sao cho không có khuynh hướng lạnh nào nữa trong các dự báo độ dày lớp 1000-500mb, các phương trình MOS vẫn sẽ cố gắng bồi hoàn cho khuynh hướng lạnh và sẽ tạn cho khuynh hướng lạnh và sẽ tạay đổi nào đó của mô hình sẽ ảnh hưởng, ít nhất là một phạm vi nhỏ, tới chất lượng của dự báo MOS. Sự thay đổi làm giảm sai số ngẫu nhiên trong đầu ra mô hình số nói chung có một ảnh hưởng nhỏ tới thể hiện của phương trình MOS trừ khi thay đổi lớn, trong trường hợp này các dự báo MOS có thể được cải thiện; những thay đổi làm biến đổi các sai số hệ thống của đầu ra mô hình số có thể có ảnh hưởng lớn và không mong muốn tới các dự báo được tạo ra bởi các phương trình MOS.

4. So sánh các cách tiếp cận kinh điển, perfect prog và MOS


Như đã nói trước đây, tiếp cận kinh điển hữu ích nhất cho hạn rất ngắn hoặc nếu không có sẵn số liệu dự báo mô hình số. Tiếp cận kinh điển tương đối dễ sử dụng vì nó thường chỉ đòi hỏi số liệu có sẵn mà không cần một thủ tục lưu trữ nào. Cả 2 tiếp cận perfect prog và MOS đều đòi hỏi số liệu dự báo mô hình số trong những ứng dụng nghiệp vụ của các phương trình. Tuy nhiên, do các phương trình perfect prog chỉ nhận được từ các quan trắc nên thường cần có sẵn tập số liệu dài hơn để nhận được các phương trình. Ngược lại, các phương trình MOS cần được phát triển từ một tập ổn định của số liệu dự báo mô hình số. Vì hầu hết các mô hình số đều tiến triển không đổi nên tập số liệu phát triển đối với các phương trình MOS có vẻ tương đối ngắn. Nếu mô hình số mà từ đó phát triển các phương trình MOS bị biến đổi đáng kể thì có thể xảy ra sự giảm kỹ năng và độ chính xác của các dự báo MOS. Nếu độ giảm này lớn thì cần phát triển lại các phương trình MOS nhưng điều này chỉ có thể xảy ra sau khi lựa chọn tập số liệu dự báo của mô hình mới (bị biến đổi). Các dự báo perfect prog thường không giảm khi mô hình bị biến đổi; nói chung, mô hình số được cải thiện sẽ cải thiện các dự báo. Các phương trình perfect prog cũng có thể áp dụng được cho mô hình số mới ngay lập tức, miễn là các nhân tố được sử dụng trong các phương trình là có sẵn từ mô hình mới. Giả thiết rằng có sẵn một tập hợp đủ lớn số liệu phát triển để nhận được các phương trình perfect prog và không có thay đổi nào của mô hình số trong tương lai gần, tiếp cận MOS có thể cho những kết quả tốt nhất khi được áp dụng vào nghiệp vụ.


Đối với dự báo xác suất, các phương trình perfect prog không cung cấp những xác suất đáng tin. Vì cần có những dự báo xác suất đáng tin nên cần một vài sơ đồ để tạo ra chúng. Các phương trình MOS lại tạo ra các xác suất đáng tin (miễn là mô hình số không trải qua một thay đổi lớn nào). Khi thời gian dự báo tăng lên, các phương trình MOS hướng các dự báo về các giá trị chuẩn khí hậu để giải thích cho sự bất ổn định của các dự báo của mô hình.


Nói chung, cần một số ít phương trình perfect prog hơn các phương trình MOS cho một hệ thống phát triển nghiệp vụ đầy đủ. Nghĩa là, perfect prog không đòi hỏi các phương trình riêng biệt cho các thời gian dự báo khác nhau trong khi MOS thường đòi hỏi điều này. Đây là một ưu điểm của perfect prog. Perfect prog cũng có thể áp dụng được cho bất kỳ một mô hình nào trong khi MOS thường chỉ áp dụng được cho các mô hình trong đó nó được phát triển. Đối với quá trình chạy quốc gia (country running) nhiều hơn một mô hình số, các mối quan hệ perfect prog có thể áp dụng được cho tất cả các mô hình nếu muốn.


Ví dụ cho các tiếp cận perfect prog và MOS, giả thiết rằng chúng ta muốn dự báo giá trị nhiệt độ cực đại 48 giờ sau 0000 UTC. Ngoài số liệu nhiệt độ cực đại và độ dày lớp quan trắc biểu diễn trong hình X-1, giả sử ta cũng có các dự báo mô hình số 48 giờ tại thời điểm gần với các quan trắc nhiệt độ cực đại. Tất nhiên, độ dày dự báo từ mô hình của chúng ta sẽ khác với độ dày quan trắc do sự không chính xác của các dự báo mô hình số. Giả thiết rằng sai số trung bình tuyệt đối của độ dày dự báo của mô hình là 30 m. Đối với mục đích của ví dụ này, ta sẽ cộng tuỳ ý 30 m vào một nửa số độ dày quan trắc trong tập mẫu của chúng ta và trừ đi 30 m đối với một nửa còn lại để tạo ra một tập số liệu có thể giống với các dự báo 48 giờ của độ dày lớp từ mô hình số. 


Hình X-2: Các phương trình hồi quy perfect prog (đường đậm) và MOS (đường gạch) liên kết nhiệt độ quan trắc cực đại với độ dày lớp 1000 - 500 mb quan trắc được (perfect prog) và độ dày lớp 1000 - 500 mb dự báo 48 giờ (MOS).

Hình X-2 biểu diễn đồ thị của số liệu phát triển đối với 2 tiếp cận MOS và perfect prog. Đối với mỗi nhiệt độ cực đại quan trắc, ta vẽ độ dày lớp quan trắc tại thời điểm gần đúng của dự báo (chấm đen) và độ dày lớp dự báo 48 giờ từ mô hình số (vòng tròn). Hình X-2 cũng biểu diễn các phương trình hồi quy có thể thu được từ độ dày quan trắc (đường đậm, tiếp cận perfect prog) và từ độ dày dự báo (đường gạch, tiếp cận MOS). Lưu ý rằng đối với một giá trị độ dày cho trước, ước lượng từ tiếp cận MOS (đường gạch) gần với giá trị trung bình từ phát triển hơn so với ước lượng từ tiếp cận perfect prog, tất nhiên trừ giao điểm với đường thẳng. Điều này do một thực tế là tiếp cận MOS bồi hoàn cho độ bất ổn định trong độ dày dự báo từ mô hình. Bất ổn định này cũng biểu hiện trong sự giảm phương sai được tạo ra từ mỗi đường hồi quy. Độ giảm phương sai đối với phương trình perfect prog là 0.87 trong khi độ giảm phương sai đối với phương trình MOS là 0.74. Đây là điều chúng ta mong muốn vì những nhiệt độ cực đại quan trắc có thể tương quan tốt với độ dày quan trắc hơn so với độ dày dự báo. Tuy nhiên, lưu ý rằng hiệu suất tương đối của 2 loại phương trình này trong số liệu phát triển không đặc biệt quan trọng. Để kiểm nghiệm phương trình perfect prog ta cần thay các giá trị độ dày từ dự báo của mô hình hơn là các giá trị quan trắc vào phương trình. Khi làm như vậy, ta sẽ gặp sự giảm độ chính xác đáng kể của các dự báo perfect prog do sự không chính xác trong số liệu dự báo mô hình số, đặc biệt trong thời gian dự báo dài hơn. Trong so sánh này, phương trình MOS liên quan chặt chẽ với độ bất ổn định của các dự báo mô hình và do đó, có thể nhận được sự giảm độ chính xác dự báo nhỏ hơn nhiều. Kiểm nghiệm thực sự của một tiếp cận nào đó phải được thực hiện với số liệu độc lập giống với việc đánh giá chất lượng số liệu sẽ thực hiện khi phương trình được áp dụng vào nghiệp vụ.


Đối với ví dụ trên, hãy kiểm nghiệm 2 phương trình trên bộ số liệu độc lập nào đó. Đối với mục đích của ví dụ này, ta đã chuẩn bị số liệu dự báo mô hình "độc lập" từ các quan trắc ban đầu bằng cách sử dụng phương pháp tương tự với phương pháp được dùng để tạo ra số liệu dự báo mô hình phụ thuộc. Chúng ta cho trước những số liệu này các đặc tính thống kê của các dự báo mô hình số phụ thuộc, nhưng ta cũng phải cẩn thận khi xác định các giá trị thực theo cách không làm dốc các kết quả. Một tập hợp lớn của số liệu độc lập thực sự có thể cho những kết quả tương đối giống nhau khi so sánh giữa các phương trình perfect prog và MOS. Để tạo ra các dự báo gắn với các phương trình này, đơn giản ta thay độ dày dự báo mô hình số vào trong mỗi phương trình. Bảng X-1 liệt kê các kết quả cho 2 loại phương trình khi kiểm nghiệm trên số liệu độc lập. 


Bảng X-1: Thống kê kiểm nghiệm đối với các phương trình perfect prog (P.P.) và MOS ví dụ khi được kiểm tra trên số liệu độc lập.

Lưu ý rằng, đối với số liệu độc lập ta đã chuẩn bị, các giá trị trung bình dự báo đối với cả 2 loại phương trình đều bằng các giá trị trung bình quan trắc. Độ lệch chuẩn của các dự báo perfect prog gần bằng độ lệch chuẩn của các quan trắc trong khi các dự báo MOS có độ lệch chuẩn nhỏ hơn. Như đã nói ở trên, độ lệch chuẩn nhỏ hơn này do trên thực tế, tiếp cận MOS giải thích được độ bất ổn định trong các dự báo mô hình bằng cách hướng các dự báo về giá trị trung bình. Bảng X-1 cũng biểu diễn các sai số trung bình phương và sai số trung bình tuyệt đối (xem bảng IV-1 và chương XI, mục B trình bày về các tiêu chuẩn này) của các dự báo MOS nhỏ hơn các sai số của các dự báo perfect prog chỉ ra rằng các dự báo MOS được thực hiện tốt hơn (theo nghĩa cực tiểu sai số) trên số liệu độc lập.


Tóm lại, tiếp cận kinh điển hữu ích nhất trong các trường hợp không có sẵn các dự báo mô hình số. Tiếp cận này cũng tốt để tạo ra các dự báo hạn rất ngắn (0-12 giờ). Tuy nhiên, nếu có sẵn đầu ra của mô hình số thì các tiếp cận perfect prog và MOS cung cấp những chỉ dẫn tốt hơn trên một vài giờ. Cả 2 cách tiếp cận perfect prog và MOS đều có thể cung cấp các chỉ dẫn thống kê tốt cho hạn 1 đến 2 ngày. Cho rằng có một tập hợp đủ lớn của đầu ra mô hình số ổn định và biết trước là mô hình số sẽ không bị biến đổi, tiếp cận MOS sẽ cung cấp các kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, nếu mô hình số bị thay đổi, hoặc cần được thay đổi theo cách làm biến đổi các sai số hệ thống, tiếp cận perfect prog có lẽ là tốt nhất. Mặc dù vậy, cũng cần phải lưu ý là tiếp cận MOS đã được sử dụng rất thành công cho các mô hình số phát triển trong những trường hợp sai số hệ thống duy trì gần như không đổi (Erickson và cộng sự, 1991). Những thảo luận và so sánh khác về MOS và perfect prog cũng có trong các tài liệu của Klein và Glahn (1974) và Glahn (1985).

5. Tiếp cận perfect prog biến đổi


Một cách tiếp cận khác được sử dụng thành công để tạo ra các dự báo thống kê là tiếp cận perfect prog biến đổi. Tiếp cận này kết hợp các khía cạnh khác nhau của tiếp cận perfect prog và MOS. Khi phát triển các phương trình perfect prog biến đổi, các dự báo mô hình số hạn rất ngắn (0-12 giờ) thường được dùng làm nhân tố hơn là các quan trắc. Trong thực tế, người ta phát triển các phương trình MOS hạn cực ngắn. Tuy nhiên, giống như tiếp cận perfect prog, chỉ nhận được một phương trình đối với mỗi thời điểm trong ngày. Trong quá trinh phát triển perfect prog biến đổi, các dự báo mô hình số được giả thiết là gần "hoàn hảo" và những mối quan hệ (phương trình) nhận được sẽ áp dụng cho một thời điểm dự báo nào đó. Tất nhiên, khi áp dụng những phương trình này, các thời điểm dự báo của các nhân tố bị biến đổi nhiều giống như sự biến đổi của các nhân tố đối với các phương trình perfect prog chuẩn. Mối quan hệ thời gian giữa yếu tố và các nhân tố được duy trì. Ví dụ, chúng ta nhận được một phương trình dự báo nhiệt độ cực đại giữa 0000 UTC và 1200 UTC dựa trên các dự báo độ dày của mô hình số cho 0600 UTC. Đối với sự phát triển này, ta có thể sử dụng đầu ra của mô hình số từ thời điểm chạy 0000 UTC của mô hình. Thời gian dự báo của yếu tố có thể bằng khoảng 12 giờ trong khi thời gian dự báo của nhân tố là 6 giờ trước thời gian muốn nhiệt độ cực tiểu xuất hiện. Nếu ta muốn sử dụng phương trình này để dự báo nhiệt độ cực tiểu có thể xuất hiện khoảng 132 giờ sau 0000 UTC, giá trị nhân tố của chúng ta phải là dự báo độ dày của mô hình số có tại 6 giờ trước 132 giờ, hay nói cách khác là dự báo 126 giờ.


Giống như tiếp cận MOS, tiếp cận perfect prog biến đổi không hạn chế tới các biến quan trắc chỉ ở thời điểm 0000 và 1200 UTC. Chúng ta cũng có thể sử dụng được các biến, ví dụ như vận tốc thẳng đứng, không quan trắc được nhưng có sẵn trong các mô hình số. Tương tự tiếp cận perfect prog, các dự báo được tạo ra bởi các phương trình perfect prog biến đổi không giải thích được độ bất ổn định của các dự báo mô hình số vượt quá các thời gian dự báo hạn cực ngắn được dùng trong quá trình phát triển. Do đó, các dự báo đối với thời gian dự báo hạn dài hơn không hướng về giá trị chuẩn khí hậu hay tần số tương đối trung bình khí hậu và tiếp cận perfect prog biến đổi không tạo ra các dự báo xác suất đáng tin.


Để sử dụng tiếp cận perfect prog biến đổi, phải có sẵn một tập hợp đủ lớn của đầu ra mô hình số hạn ngắn được sử dụng làm số liệu nhân tố để phát triển các phương trình. Những dự báo này nếu có thì chỉ có sai số hệ thống rất nhỏ. Lưu ý rằng mô hình được dùng trong phát triển các phương trình perfect prog biến đổi không phải là mô hình được dùng trong khi ứng dụng các phương trình. Tuy nhiên, các nhà phát triển phải đảm bảo rằng các nhân tố được dùng trong phát triển phương trình sẽ có sẵn khi phương trình được áp dụng vào nghiệp vụ. Tiếp cận perfect prog biến đổi hữu ích nhất trong những trường hợp mô hình số đang được phát triển.

C. Phương pháp phân chia và tổng hợp số liệu


Ta vừa trình bày một vài cách tiếp cận có thể sử dụng để nhận được các phương trình diễn giải thống kê, ta sẽ đưa ra một câu hỏi về kích cỡ của tập mẫu phát triển và xem xét một số phương pháp thường được dùng để làm tăng chất lượng của các phương trình vừa được phát triển. Thêm vào đó, ta sẽ đề cập đến các kỹ thuật phát triển có thể được dùng để tăng độ phù hợp theo không gian của các dự báo được tạo ra.


Mục đích cuối cùng của phát triển phương trình diễn giải thống kê là nhận được mối quan hệ (phương trình) "tốt nhất" có thể. Như đã nói trước đây, mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ thực hiện tốt nhất trên số liệu độc lập. Rõ ràng là, để thực hiện tốt trên số liệu độc lập, những phương trình của chúng ta phải nhận được từ tập số liệu mẫu giống (theo nghĩa các đặc tính thống kê) với số liệu độc lập. Tập mẫu phát triển cũng có thể chứa một khoảng đầy đủ các giá trị có thể xuất hiện khi các phương trình được áp dụng trong nghiệp vụ. Tuy nhiên, ta cũng phải nhớ rằng số liệu trong tập mẫu là đồng nhất, do vậy các quan hệ giữa yếu tố và các nhân tố là như nhau đối với các tập con khác nhau của tập mẫu phát triển.

1. Phân chia số liệu


Như đã nói trong chương VII, phân chia được sử dụng để cực đại hoá độ đồng nhất của tập mẫu phát triển bằng cách tách tập mẫu phát triển thành 2 hay nhiều tập con. Ví dụ, ta có thể cần phân chia số liệu nhiệt độ của chúng ta thành 24 tập con khác nhau theo thời gian trong ngày. Sự phân chia là cần thiết khi các tập con của tập số liệu mẫu hoàn chỉnh hoàn toàn phân biệt theo mối quan hệ giữa yếu tố và các nhân tố. Rõ ràng là mối quan hệ giữa nhiệt độ mặt đất và độ dày lớp 1000-500 mb khác nhau phụ thuộc vào thơì gian trong ngày vì nhiệt độ mặt đất thường biến đổi theo chu kỳ ngày đêm thậm chí khi độ dày lớp 1000-500 mb duy trì tương đối không đổi. Tương tự, bạn cũng có thể muốn nhiệt độ mặt đất lạnh hơn vào tháng 1 so với tháng 7 ở Bắc bán cầu với độ dày lớp 1000-500 mb như nhau. Chúng ta càng chia nhỏ số liệu thì càng làm cho tập mẫu phụ thuộc đồng nhất hơn. Tất nhiên, phải cân bằng giữa nhu cầu phân chia số liệu với nhu cầu có tập số liệu mẫu đủ lớn để bao gồm khoảng đầy đủ của các giá trị có thể cho cả nhân tố và yếu tố dự báo.


Phân chia ngày đơn giản dựa trên thời gian trong ngày. Như được trình bày ở trên, đối với nhiệt độ, ta có thể chia đơn giản số liệu thành một số tập con riêng biệt dựa trên các thời điểm quan trắc yếu tố. Đối với giáng thủy, yếu tố thường được quan trắc trong giai đoạn 6 hoặc 12 giờ ; mỗi giai đoạn trong 4 giai đoạn 6 giờ hoặc 2 giai đoạn 12 giờ trong ngày có thể là các dự báo riêng biệt. Nói chung, phân chia ngày cần thiết khi các biến yếu tố hoặc nhân tố bị tác động đáng kể bởi chu kỳ ngày đêm của Trái đất. Đối với tất cả các yếu tố thời tiết chính thì phân chia ngày là thích hợp.


Phân chia mùa dựa trên thời gian trong năm. Rõ ràng là chúng ta không  thể chia một năm thành 365 tập mẫu khác nhau dựa trên các ngày của năm mà cũng không cần thường xuyên gộp số liệu tháng 7 và số liệu tháng 12 vào cùng một tập mẫu. Trong trường hợp này, ta sẽ giải quyết bằng cách chia số liệu phát triển thành, có thể là 2, 4 hoặc 6 mùa khác nhau. Số lượng thành phần phân chia theo mùa có thể được dùng trong phát triển phụ thuộc vào biến thời tiết đang dự báo và kích cỡ của toàn bộ tập số liệu mẫu. Những ngày chính xác dùng để phân chia số liệu phụ thuộc vào vị trí của trạm và ảnh hưởng của biến đổi mùa tới yếu tố. Phân chia mùa nên tương ứng xấp xỉ với những biến đổi mùa trong cơ chế thời tiết bất cứ khi nào có thể.


Như xem xét ở trên, những tiếp cận phát triển nhất định thực chất đòi hỏi số liệu phải được phân chia. Đối với tiếp cận MOS, số liệu được phân chia theo thời điểm bắt đầu ban đầu của mô hình số và theo thời gian dự báo. Trong quá trình phát triển của các phương trình MOS, số liệu yếu tố được dùng ít nhất là 2 lần, một lần để phát triển các phương trình dựa trên số liệu mô hình số 0000 UTC và một lần để phát triển các phương trình dựa trên số liệu mô hình số 1200 UTC. Thêm vào đó, số liệu đó của yếu tố cũng có thể được dùng cho tất cả các thời điểm dự báo cách nhau 24 giờ. Ví dụ, cùng một tập hợp của số liệu yếu tố có thể được dùng để nhận được các dự báo 12, 36 và 60 giờ từ 1200 UTC và các dự báo 24 và 48 giờ từ 0000 UTC.


Chúng ta cũng có thể muốn phân chia số liệu dựa trên các biến thời tiết khác. Ví dụ, nếu muốn dự báo loại giáng thủy thì ta có thể giữ, nếu cần, trong tập mẫu phát triển chỉ những trường hợp có giáng thủy. Khi chúng ta phân chia dựa trên các biến hoặc hiện tượng thời tiết khác, các dự báo được cung cấp bởi phương trình là có điều kiện và chỉ có giá trị nếu biến hoặc hiện tượng thời tiết đạt được chỉ tiêu bắt đầu phân chia. Trong kiểu phân chia này, ta phải đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng mối quan hệ thống kê phát triển có thể áp dụng được cho nghiệp vụ.


Một ví dụ khác khi cần phân chia số liệu đã được xem xét trong chương VII. Mục đích cuối cùng của phân chia là nhận được tập số liệu mẫu đồng nhất nhưng ta cũng phải đảm bảo là có một lượng số liệu đáng kể trong mỗi tập con mà từ đó nhận được các phương trình ổn định.

2. Tổng hợp số liệu


Tổng hợp số liệu cũng đã được xem xét trong chương VII, là một quá trình ngược lại của phân chia. Tổng hợp đơn giản nghĩa là kết hợp một hoặc nhiều tập số liệu nhỏ để nhận được tập số liệu lớn hơn. Tổng hợp thường được dùng trong các trường hợp không có lượng số liệu đủ lớn trong các tập mẫu nhỏ hơn để phát triển các phương trình ổn định. Tuy nhiên, để phát triển được các phương trình ổn định cung cấp các kết quả tốt thì phải duy trì sự đồng nhất của số liệu. Trước khi tổng  hợp số liệu phải đảm bảo là mối quan hệ nhân tố - yếu tố là như nhau đối với mỗi tập mẫu nhỏ được kết hợp với nhau.


ứng dụng thông thường của tổng hợp là nhóm số liệu của 2 hay nhiều trạm thành tập mẫu kết hợp. Tập mẫu kết hợp sau đó được sử dụng để phát triển một phương trình cho nhóm. Các phương trình nhận được đối với các nhóm của các trạm thường được gọi là các phương trình khu vực hoá (regionalized equation). Tuy nhiên, bằng cách kết hợp số liệu của 2 hay nhiều trạm, phương trình nhận được sẽ không giải thích đầy đủ cho các đặc trưng riêng của từng trạm. Nói chung, sự giảm độ chính xác nhỏ này vẫn lớn hơn phần được bù lại do độ chính xác tăng lên khi kích thước mẫu lớn hơn. Thêm vào đó, các nhân tố tại từng trạm riêng biệt, ví dụ như độ cao của trạm và các giá trị chuẩn khí hậu, có thể được đưa vào danh sách các nhân tố có thể để giải thích cho các yếu tố địa phương. Tuy nhiên, nếu độ giảm chính xác toàn cục gây ra bởi các yếu tố môi trường địa phương (địa hình địa phương, sự có mặt của các thực thể nước lân cận (nearby bodies of water), các loại và lượng phủ thực vật,...) lớn hơn độ chính xác được tăng lên do kích thước mẫu lớn hơn thì số liệu có thể không được kết hợp. Thông thường, các phương trình đối với các biến thời tiết như lượng mây và giáng thủy được sử dụng từ quá trình phát triển khu vực hoá. Tuy vậy, các biến như nhiệt độ và gió lại thường bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố môi trường địa phương, do đó số liệu đối với các biến này thường không được kết hợp. Đối với những biến này, mối quan hệ nhân tố-yếu tố biến đổi đối với mỗi trạm. Các phương trình được phát triển không sử dụng kết hợp thường được gọi là các phương trình trạm đơn do chúng chỉ áp dụng được cho từng trạm một.


Một vài phương pháp khác cũng thường được sử dụng để xác định xem trạm nào có trong khu vực. Như đã nói ở trên, tiêu chuẩn quan trọng nhất dựa trên mối quan hệ nhân tố - yếu tố. Rõ ràng là chúng ta không muốn đánh giá mối quan hệ này cho tất cả các trạm và các nhân tố trong tập mẫu của chúng ta, do đó chúng ta có thể giới hạn phân tích này về một hoặc 2 yếu tố quan trọng nhất. Giả sử rằng chúng ta nhận được một phương trình để dự báo phần trăm của độ chiếu nắng có thể và chúng ta muốn gộp số liệu để phát triển các phương trình khu vực hoá. Cũng giả thiết rằng chúng ta đã xác định trước là độ ẩm tương đối trong bình lớp 1000-500 mb là một nhân tố rất quan trọng. Bây giờ ta cần xác định các mối quan hệ nhân tố - yếu tố cho 2 biến này. Để làm điều này ta có thể phát triển một phương trình hồi quy đơn giản (một nhân tố) cho từng trạm trong tập mẫu, liên hệ độ chiếu nắng quan trắc với độ ẩm tương đối trung bình. Sau đó ta có thể so sánh các hằng số với các hệ số hồi quy cho mỗi trạm. Nếu 2 trạm có những hằng số và hệ số khác nhau, chúng có thể được kết hợp lại. Nếu các hằng số và hệ số khá khác nhau thì số liệu đối với mỗi trạm cũng nên được kết hợp lại. Tuy nhiên, lưu ý là chúng ta có thể bù cho những khác biệt giữa các hằng số bằng cách sử dụng các nhân tố tại các trạm riêng biệt. Vẽ các hệ số và các hằng số hồi quy trên các bản đồ giúp xác định tốt các khu vực. Lưu ý rằng khi nhận được các hằng số và hệ số, ta giả thiết rằng ta có một tập số liệu đủ lớn tại mỗi trạm để nhận được các phương trình một nhân tố ổn định. Đối với những phát triển sử dụng tiếp cận MOS, đặc biệt đối với các hiện tượng hiếm, có thể không có một tập số liệu mẫu đủ lớn. Nếu không có sẵn một tập hợp đủ lớn số liệu các nhân tố và yếu tố thì thủ tục sẽ cho các kết quả vô nghĩa.


Đối với các yếu tố nhị phân, một phương pháp khác thường được dùng để xác định xem 2 hay một số trạm có thể được kết hợp. Một lần nữa phương pháp này giả thiết rằng chúng ta đã xác định được nhân tố quan trọng nhất. Trước hết, ta chia số liệu thành các hạng dựa trên giá trị của nhân tố. Sau đó, đối với mỗi hạng, ta xác định hiện tượng yếu tố xảy ra bao lâu một lần (tần số tương đối). Những tính toán này sẽ cho chúng ta tần số xuất hiện tương đối có điều kiện của yếu tố đối với mỗi hạng của nhân tố. Các tần số riêng biệt có thể được xác định cho mỗi trạm được kết hợp. Sau đó, đối với mỗi trạm ta có thể so sánh các tần số xuất hiện đối với mỗi hạng với các tần số tại các trạm khác. Ví dụ, nếu ta nhận được xác suất của các phương trình giáng thủy (PoP) và nhân tố quan trọng nhất là độ ẩm tương đối trung bình lớp 1000-500 mb, ta có thể chia số liệu độ ẩm đối với mỗi trạm thành 4 hạng (0 đến 25 phần trăm, 25 đến 50 phần trăm, 50 đến 75 phần trăm và 75 đến 100 phần trăm) và xác định tần số tương đối có điều kiện của giáng thủy đối với mỗi hạng. Sau đó ta có thể so sánh các tần số xuất hiện và xác định các trạm giống nhau. Bảng X-2 đưa ra ví dụ về các tần số tương đối có điều kiện của 4 trạm khác nhau. 


Bảng X-2: Các tần số tương đối có điều kiện của giáng thủy dựa trên 4 hạng của độ ẩm tương đối trung bình.

Nếu các tần số đối với mỗi một trong số 4 hạng tại một trạm cụ thể giống với tần số của 4 hạng tương ứng tại các trạm khác (như đối với trạm W và Y) thì các mối quan hệ yếu tố - nhân tố là như nhau và các trạm này có thể được kết hợp. Nếu 4 tần số đối với một trạm cụ thể khác đáng kể so với các trạm khác (như trạm X) thì số liệu không nên kết hợp. Nếu 1 trong 4 hạng đối với một trạm nào đó sai khác cùng một lượng so với các trạm khác (như trong trạm Z) thì các nhân tố riêng tại trạm có thể giải thích được cho những khác biệt. Trong ví dụ này, trạm W và Y và có thể cả trạm Z có thể được kết hợp. Tuy nhiên, trạm X không được gộp vào khu vực.


Tương quan giữa yếu tố và nhân tố quan trọng nhất đôi khi cũng được dùng để mô tả các khu vực. Tuy nhiên, tương quan chỉ cho ta biết 2 biến tương quan với nhau tốt đến đâu chứ không cho biết đó là tương quan gì. Hai trạm có thể có cùng giá trị tương quan giữa số liệu yếu tố và nhân tố tương ứng nhưng mối quan hệ có thể khác khá nhiều. Ví dụ, giả thiết rằng có 2 trạm cạnh nhau, một trạm trên đỉnh núi và một ở gần thung lũng. Chúng ta cũng sẽ giả thiết rằng số liệu cho cả hai trạm có tương quan giữa yếu tố và nhân tố như nhau. Do độ phân giải ô lưới của mô hình số  có thể lớn hơn một cách đáng kể so với khoảng cách giữa 2 trạm nên các giá trị của các nhân tố ở 2 trạm về cơ bản là giống nhau. Vì số liệu yếu tố ở những địa điểm này tương đối khác nhau nên mối quan hệ yếu tố - nhân tố ở 2 địa điểm này cũng tương đối khác nhau. Vì tương quan không chỉ rõ mối quan hệ yếu tố - nhân tố nên có thể sẽ bị nhầm lẫn khi mô tả các vùng.


Giá trị trung bình khí hậu hay tần số trung bình tương đối của yếu tố cũng được sử dụng để xác định các vùng. Cũng như đối với tương quan, các giá trị này không thực sự chỉ ra cho chúng ta nếu mối liên hệ yếu tố - nhân tố có giống nhau tại hai trạm nào đó hay không. Hai trạm, một ở phía bắc của dãy núi và một ở phía nam có thể có tần số trung bình tương đối của lượng mưa giống nhau, nhưng mối quan hệ giữa lượng mưa quan sát được và thành phần bắc - nam của gió có thể hoàn toàn trái ngược ở hai trạm. Mặc dù sự so sánh giá trị khí hậu trung bình đôi khi có thể bị lầm lẫn nhưng những giá trị này kết hợp với thông tin về đặc trưng địa lý và địa hình của một khu vực nói chung được sử dụng một cách thành công để mô tả các vùng. Một ưu điểm của cách tiếp cận này là những số liệu quan trắc cần để tính giá trị trung bình thường có sẵn trong một thời gian dài lưu trữ.


Địa hình và địa lý của các trạm có thể được sử dụng để xác định các vùng. Phương pháp này có ưu điểm là không đòi hỏi số liệu lịch sử. Tuy nhiên, do phương pháp không dựa trên số liệu yếu tố và nhân tố nên có khả năng xấu là mối quan hệ yếu tố - nhân tố sẽ khác nhau trong 1 vùng được chọn theo cách này.


Tóm lại, phương pháp tốt nhất ghép các vùng để thu được một tập mẫu lớn hơn đòi hỏi chúng ta phải xác định mối liên hệ thống kê giữa yếu tố với một hoặc nhiều nhân tố quan trọng cho mỗi trạm của chúng ta, và sử dụng mối quan hệ cùng với thông tin khí hậu và địa hình để xác định biên của các vùng. Tuy vậy, phương pháp này cũng đòi hỏi chúng ta phải có đủ số liệu để làm điều đó. Nếu chúng ta thiếu số liệu, hiểu biết về giá trị trung bình khí hậu và khí hậu synop của vùng có thể đưa tới các kết quả tốt. Tương quan giữa các yếu tố và các nhân tố ở mỗi trạm có thể cũng hữu ích cho việc xác định những khác biệt giữa các trạm.


Sau khi số liệu đã được kết hợp, chương trình phát triển thống kê coi số liệu của tất cả các trạm như là của một trạm. Kỹ thuật này cũng nâng cao sự phù hợp khí tượng của dự báo trong vùng phát triển, vì những dự báo cho tất cả các trạm trong vùng được tạo từ một phương trình. Tất nhiên, khi phương trình được áp dụng, giá trị của các nhân tố của mỗi trạm sẽ khác nhau vì những dự báo mô hình số cho mỗi trạm sẽ khác nhau.


Ngoài ưu điểm kích cỡ của tập mẫu được tăng lên và sự phù hợp được nâng cao còn có các ưu điểm khác của việc phát triển các phương trình khu vực hoá. Nếu chúng ta phát triển các phương trình khu vực hoá, chúng ta sẽ có ít phương trình hơn để phát triển và lưu trữ khi sử dụng. Ưu điểm khác của phương trình khu vực hoá là chúng ta có thể làm cho những khu vực này (nơi mà ta không thể kiểm tra do thiếu số liệu) tương tự với các trạm đã có ở trong vùng. Nếu, sau đó, chúng ta muốn dự báo cho những trạm được thêm vào, chúng ta có thể làm điều đó mà không cần phát triển phương trình cho những trạm mới. Chúng ta chỉ đơn giản cần thu thập những dự báo mô hình số cho những vị trí của trạm mới và thay những giá trị này vào phương trình.

D. Phát triển đồng thời


Trong xem xét trước đây về việc kết hợp số liệu, chúng ta đã nói rằng các dự báo được tạo ra cho một trạm cụ thể có vẻ phù hợp về khí tượng với những dự báo cho các trạm khác trong cùng một vùng được kết hợp. Nghĩa là, chúng ta có thể thấy những sự khác nhau lớn trong dự báo cho 2 trạm trong khu vực chỉ khi có những khác biệt lớn hoặc đáng kể trong các giá trị của nhân tố đối với những trạm đó (trong trường hợp các nhân tố nhị phân, sự khác biệt đáng kể có thể là khác biệt nhỏ trong biến liên tục cơ bản). Sự phù hợp về khí tượng giữa các biến thời tiết khác nhau mà chúng ta muốn dự báo cũng rất quan trọng. Ví dụ, ta muốn nhiệt độ cực tiểu dự báo không lớn hơn nhiệt độ cực đại dự báo trong ngày và điểm sương dự báo không lớn hơn nhiệt độ dự báo tại cùng thời điểm. Chúng ta cũng không muốn dự báo độ cao chân mây thấp khi dự báo lượng mây rải rác. Mặc dù những dự báo không phù hợp về khí tượng có thể cung cấp một số thông tin, chúng vẫn thường gây ra những rắc rối và gây bối rối cho các nhà dự báo. Có một vài phương pháp để giảm số lượng sự không phù hợp dự báo. Chúng ta vừa xem xét cách các phương trình khu vực có thể cải thiện sự phù hợp về không gian của dự báo. Một phương pháp khác là kiểm tra các biến thời tiết khác nhau sau khi các dự báo được tạo ra và nếu cần thì thay đổi các giá trị sao cho chúng phù hợp. Đây là kỹ thuật hậu xử lý và đã được xem xét trong chương XIV. Phương pháp thứ 3 tạo ra các phương trình đối với nhiều hơn một biến tại cùng thời điểm. Phương pháp này được gọi là phát triển đồng thời.


Khi 2 phương trình nhận được đồng thời thì có sẵn một bộ số liệu nhân tố cho cả 2 phương trình. Tuy nhiên, số liệu yếu tố cho 2 biến thời tiết được thực hiện riêng lẻ bởi thủ tục hồi quy. Đối với phát triển đồng thời, quá trình chọn lọc ban đầu lựa chọn biến nhân tố tương quan tốt nhất với cả 2 yếu tố. Sau khi được chọn cho 1 phương trình, thủ tục hồi quy đưa biến nhân tố vào trong phương trình khác. Thủ tục chọn lọc sau đó sẽ chọn nhân tố mà khi được kết hợp với nhân tố đầu tiên sẽ tạo ra số gia lớn nhất trong độ giảm toàn phần của phương sai cho mỗi phương trình và sau đó lại đưa nhân tố này vào phương trình khác. Quá trình tiếp tục đến khi gặp tiêu chuẩn ngừng. Các phương trình kết cục sẽ chứa cùng một số các nhân tố mặc dù có các hệ số khác nhau. Lưu ý rằng thủ tục này không đảm bảo sự phù hợp khí tượng. Tuy nhiên, những cơ hội đối với các dự báo không phù hợp nhỏ hơn nhiều so với khi các phương trình  nhận được riêng lẻ và chứa các nhân tố khác nhau.


Phát triển đồng thời cũng có thể được dùng để cải thiện sự phù hợp về thời gian cho các dự báo. Ví dụ, giả sử chúng ta nhận được các phương trình để dự báo nhiệt độ từng giờ trong một ngày. Nếu chúng ta nhận được tất cả các phương trình đồng thời, chúng ta có thể sẽ làm tăng các cơ hội mà các dự báo của chúng ta có xu hướng ngày đêm trơn hơn. Một ví dụ khác, nếu chúng ta nhận được xác suất của các phương trình giáng thủy (PoP) cho chu kỳ dự báo 12 giờ và cho hai chu kỳ dự báo 6 giờ nằm trong khoảng thời gian 12 giờ đó, chúng ta sẽ làm giảm các cơ hội mà một trong các PoP 6 giờ sẽ lớn hơn PoP 12 giờ bằng cách nhận được 3 phương trình đồng thời. Lưu ý rằng ví dụ cuối cùng chỉ ra cách phân chia, kết hợp và phát triển đồng thời, có thể được dùng trong cùng một quá trình phát triển như thế nào. Trước hết, thời gian PoP 6 giờ được phân chia theo thời gian trong ngày. Một phương trình khác sẽ được phát triển đối với 6 giờ đầu tiên của chu kỳ 12 giờ và đối với 6 giờ thứ hai của chu kỳ 12 giờ. Tiếp theo, do các phương trình khu vực hoá nói chung thực hiện tốt nhất đối với PoP, số liệu cho một nhóm các trạm có lẽ sẽ được kết hợp lại để tạo ra một tập mẫu phát triển lớn hơn. Cuối cùng, hai phương trình 6 giờ sẽ nhận được đồng thời với phương trình 12 giờ để làm tăng độ phù hợp của các dự báo.

E. Tài liệu tham khảo

Chương XIV. Dự báo thống kê hậu xử lý

A. Giới thiệu


Kỹ thuật dự báo thống kê được sử dụng có thể là hồi quy, MDA hoặc một phương pháp nào đó, cách tiếp cận có thể là perfect prog, cổ điển hoặc MOS, đầu ra của nó là các dự báo trong cả 2 dạng liên tục và xác suất của các yếu tố thời tiết. Trước khi các dự báo yếu tố thời tiết thống kê được gắn với các sản phẩm dự báo thời tiết nghiệp vụ mà sau đó sẽ cung cấp cho người sử dụng, chúng cần được đưa vào xử lý theo một hoặc nhiều cách. Hậu xử lý giới thiệu một phương pháp hệ thống nhằm biến đổi kết quả đầu ra của kỹ thuật dự báo thời tiết trước khi kết quả đó được đưa đến cho người sử dụng. Thuật ngữ này không có nghĩa quá trình xử lý sản phẩm đầu ra được thực hiện bởi nhà dự báo thời tiết khi họ giải thích các sản phẩm mà chỉ là các loại xử lý khác nhau được thực hiện trước khi chúng được đưa đến tay nhà dự báo.


Có ít nhất 4 lý do chính đối với các nhà dự báo thống kê hậu xử lý và chương này sẽ được tổ chức tương ứng với những lý do đó. Những lý do bao gồm:


Chọn loại “tốt nhất”: Các sản phẩm chỉ dẫn dự báo có dạng các dự báo xác suất thường được kết hợp với loại dự báo được dự đoán là “tốt nhất” nhận được từ các xác suất. Đây là một thực tế thường thấy, thực chất bao gồm việc chuyển các dự báo xác suất thành các dự báo hạng.


Hiệu chỉnh những giới hạn trong phương pháp thống kê: Điều này bao gồm các kỹ thuật ví dụ như kéo dãn và thu hẹp (được định nghĩa trong mục C.2) làm biến đổi các phân bố của các dự báo của yếu tố thời tiết. Các kỹ thuật, được tạo ra để calibrate các dự báo xác suất và để đảm bảo sự phù hợp khí tượng giữa các yếu tố khác nhau, dự báo từ các phương trình phát triển cũng khớp trong từng hạng.


Điều chỉnh các dự báo về mô hình đặc trưng: Có thể điều chỉnh về các dự báo MOS , ví dụ như như khi những thay đổi thứ yếu được tạo ra để mô hình số tác động đến các nhân tố mô hình, những thay đổi là không đáng kể để phải thiết lập lại các phương trình. Một ví dụ khác là điều chỉnh các phương trình perfect prog về mô hình đặc trưng. Loại này cũng bao gồm kiểu thủ tục lùi sai số (error feedback proceduce). Điều chỉnh về một mô hình và hiệu chỉnh giới hạn của các phương pháp thống kê thường được thực hiện trong cùng một bước và sẽ được xét cùng nhau trong mục C.


Dự báo kết hợp: Với giả thiết các dự báo khác nhau của cùng một yếu tố có đóng góp ít nhất là một chút thông tin vào dự báo của nó thì sự kết hợp các dự báo từ các nguồn khác nhau có thể tạo ra dự báo tốt hơn các dự báo từ những nguồn đơn lẻ.


Trong chương này sẽ xem xét một trong các quá trình hậu xử lý và sẽ đưa một vài ví dụ minh hoạ.

B. Chọn loại tốt nhất

1. Tại sao chọn chỉ chọn một loại?


Có vẻ thừa và không cần thiết khi xem xét tất cả các vấn đề của việc thu được ước lượng tốt nhất có thể có của xác suất xuất hiện các hạng của yếu tố bằng cách sử dụng các công cụ thống kê phức tạp, chỉ cần đưa chúng về dự báo hạng như sau đây. Có một vài lý do để thực hiện điều này, tất cả đều thu được từ thực nghiệm:


(1) Đối với rất nhiều yếu tố, sản phẩm dự báo cuối cùng - sản phẩm mà nhà dự báo phải cung cấp - được phân hạng. Sự phân hạng của các dự báo xác suất đưa ra các quá trình giải thích từng bước gần với sản phẩm cuối cùng hơn.


(2) Khi các dự báo thống kê được tạo ra cho nhiều trạm, nhiều yếu tố và nhiều thời gian dự báo thì một lượng lớn các xác suất riêng biệt có thể được tạo ra tại một thời điểm. Các nhà dự báo có thể không có thời gian để đánh giá chúng. Miễn là việc chấp nhận loại “tốt nhất” là một cách để giảm khối lượng công việc.


(3) Các dự báo xác suất được tạo ra từ các kỹ thuật thống kê có quan hệ với khí hậu của các hạng được biểu diễn trong tập mẫu phụ thuộc. Do người sử dụng các dự báo nói chung không biết những điều này nên có thể cần một chỉ dẫn khách quan để giúp “calibrate” cho người sử dụng giải thích các xác suất liên quan với khí hậu. Ví dụ, dự báo viên đưa ra quyết định với xác suất bằng 70% khi tần số tương đối theo khí hậu của sự kiện bằng 5% có thể khác so với khi tần số này bằng 50%.

2. “Tốt nhất” theo nghĩa gì?


Quá trình chọn được loại tốt nhất tạo ra được quyết định là hạng nào sẽ xảy ra khi biết trước dự báo xác suất. Lý thuyết quyết định bản thân là một nhánh chính của thống kê và những xem xét đầy đủ vượt quá phạm vi của những nghiên cứu ở đây. Trong chương này cũng như chương XII và XIII sẽ xem xét những khía cạnh liên quan với sự lựa chọn loại và một số thông tin khác liên quan đến tính duy nhất của các dự báo được trình bày trong chương XIX.


Xem xét lại hình VI-1. Hình này biểu diễn phân bố của các trường hợp không mưa và có mưa như là các hàm của các giá trị của nhân tố đơn lẻ là vận tốc thẳng đứng mực 700mb. Cũng có thể vẽ lại hình này theo cách khác. Giả sử, thay vì biểu diễn tần số xuất hiện của các hạng riêng lẻ, ta biểu diễn thành phần phần trăm của các sự kiện tổng cộng đối với mỗi giá trị của nhân tố thuộc 2 hạng. Ví dụ, trong một tập mẫu đủ lớn, giá trị vận tốc thẳng đứng bằng - 1mb/giây có thể liên quan đến 10 sự kiện trong đó 2 sự kiện liên quan với giáng thủy và 8 sự kiện thì không. Đối với tất cả các giá trị của nhân tố, mỗi đường cong tần số của một hạng có thể giống hình XIV-1. Lưu ý rằng đối với tất cả các giá trị của nhân tố, tổng của 2 tần số phải bằng 1.0 vì 2 hạng đã toàn diện và loại trừ lẫn nhau. Khu vực giao nhau trong hình VI-1 là khu vực (bị gạch chéo) ở đó không thể nói hạng nào sẽ xảy ra khi biết trước một giá trị cụ thể của nhân tố. Khu vực này tương ứng với khu vực có xác suất khác cả 0 và 100% như trên hình XIV-1.


Hình XIV-1: Phác hoạ phân bố tần số tương đối của các sự kiện mưa và không mưa là hàm của nhân tố vận tốc thẳng đứng đơn lẻ.


Bây giờ, giả sử ta có một giá trị cụ thể của một nhân tố hoặc một giá trị của xác suất của hạng 2 (mưa). Trên cơ sở nào chúng ta có thể quyết định xem dự báo thuộc hạng nào? Rõ ràng là, nếu giá trị của nhân tố nằm ngoài khoảng giao nhau thì không có vấn đề gì vì xác suất (được ước lượng) có liên quan bằng 100% đối với một trong các hạng. Tuy nhiên, khi nó nằm trong khu vực giao nhau, quyết định kém rõ ràng hơn.


Thủ thuật quyết định rõ ràng là một quy tắc được kết hợp với việc chọn loại được biểu diễn theo xác suất hoặc theo giá trị của một hay nhiều nhân tố. Ví dụ, "Dự báo là có mưa nếu xác suất mưa lớn hơn 30%" hoặc "Dự báo là có mưa nếu vận tốc thẳng đứng dương". Mỗi thủ thuật được thực hiện bằng một quyết định (ví dụ dự báo mưa) hoặc một điều kiện (ví dụ nếu xác suất lớn hơn 30%). Điều kiện có chứa ngưỡng, trong ví dụ của chúng ta có thể biểu diễn tương đương theo các xác suất hoặc theo giá trị nhân tố. Trong các ứng dụng dự báo thống kê, các xác suất của các hạng được xác định từ một số nhân tố bằng kỹ thuật dự báo và thủ thuật quyết định dựa trên những xác suất này. Trong ví dụ một nhân tố, thủ thuật quyết định dựa ngay trên một nhân tố đơn nhưng điều này không sử dụng được cho trường hợp đa nhân tố.


Sự lựa chọn thủ thuật quyết định phụ thuộc vào từng trường hợp. Nơi nào có sự nghi ngờ (nơi có sự giao nhau của phân bố xác suất của các hạng) thì có thể có sai số dù thủ thuật được chọn là gì. Nếu quy luật là dự báo mưa khi vận tốc thẳng đứng dương và ngược lại, dự báo không mưa nếu vận tốc thẳng đứng âm thì một số lần dự báo sẽ bị sai. Có 2 loại sai số. Chúng được mô tả trong hình XIV-2, là một bản sao của hình VI-1, có đưa ra một vài ngưỡng của tập mẫu.


Hình XIV-2: Minh hoạ sự ảnh hưởng của việc lựa chọn giá trị ngưỡng lên xác suất của 2 loại sai số đối với trường hợp một nhân tố. Z là giá trị ngưỡng được chọn và kích thước của vùng bị gạch chéo chỉ ra độ lớn tương đối của các xác suất sai số.


Giả sử chọn ngưỡng vận tốc thẳng đứng bằng 0 cho dự báo mưa; đối với tất cả các giá trị dương đều dự báo mưa và tất cả các giá trị âm đều báo là không mưa. Khu vực bị bôi đen trong phân bố hạng 1 ở bên phải của ngưỡng biểu diễn xác suất của một loại sai số. Khu vực bị bôi đen này bao gồm tất cả các trường hợp không mưa gắn liền với vận tốc thẳng đứng dương. Đối với những trường hợp này quy luật đã cho "dự báo mưa đối với tất cả các vận tốc thẳng đứng dương" ta có thể dự báo là mưa trong khi không xảy ra mưa. Ngược lại, khu vực bị gạch chéo của phân bố hạng 2 ở bên trái của ngưỡng biểu diễn một loại sai số khác: các trường hợp có mưa liên quan với vận tốc thẳng đứng âm. Nếu xem mưa là một hiện tượng "nguy hiểm" thì loại sai số thứ nhất được gọi là cảnh báo sai còn loại sai số thứ 2 là hiện tượng sai. Những khái niệm này được xem xét kỹ hơn trong chương XIII, mục C.3 trong phần xác định các hiện tượng xảy ra. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy từ đồ thị là khi giá trị ngưỡng dịch về bên trái (như được biểu diễn ở phần bên phải của hình XIV-2), mưa sẽ được dự báo tương đối thường xuyên hơn, và xác suất sai hiện tượng giảm đi. Tuy nhiên, khu vực phân bố không mưa ở bên phải tăng lên và xác suất cảnh báo sai cũng tăng. Người ta có thể chấp nhận một thủ thuật như vậy nếu nó rất quan trọng để không bỏ sót hiện tượng mưa. Ngược lại, nếu chi phí do cảnh báo sai rất cao và số lượng cảnh báo sai phải được giảm cực tiểu thì có thể nâng ngưỡng lên trên giá trị 0. Tất nhiên, điều này làm tăng số hiện tượng sai trong khi làm giảm số cảnh báo sai.


Khi ứng dụng của các dự báo xác suất có thể được phân loại một cách rõ ràng và chi phí liên quan đến những cảnh báo sai và hiện tượng sai có thể đánh giá được ít nhất là ở mức độ thô nhất thì thông thông tin này có thể được dùng để thiết lập các ngưỡng và các thủ thuật quyết định. Hơn nữa, trong các ứng dụng cho khí tượng, người sử dụng là một dự báo viên khác hoặc một nhóm các ngành công nghiệp (industry) nhạy cảm đối với thời tiết, tất cả đều có các đặc trưng nghiệp vụ khác nhau. Trong những trường hợp hầu như phổ biến đối với các trung tâm dự báo thời tiết quốc gia như vậy, các ngưỡng thường được xác định sao cho cực đại hoá một hoặc một số các đặc trưng hiệu suất dự báo hơn là cực tiểu hoá các chi phí quản lý đối với từng ngành công nghiệp nhạy cảm với thời tiết này. Miller và Best (1979) đã trình bày một cách xem xét khá tổng quát về các thủ thuật quyết định làm cực đại hoá hiệu suất dự báo theo một hoặc nhiều đại lượng khác nhau. Sau đây là phần tóm tắt của cac ý tưởng của các tác giả đó.


Một quy luật chung cho việc xác định xác suất ngưỡng p* đối với trường hợp 2 hạng có thể viết như sau:

P* = FR ( 0.5 - C ) + C

trong đó C là tần số khí hậu của sự kiện, R là tương quan giữa dự báo và quan trắc F là yếu tố được chọn để tạo ra hiệu suất mong muốn. Bốn trường hợp riêng được Miller và Best (1979) liệt kê như sau:

Mô hình xác suất cực đại: Đây là quy luật quyết định đơn giản nhất và được cho trước p* = 0.5. Trong phương trình tổng quát có thể thu được kết quả này bằng cách cho F=R=1. Đối với trường hợp 2 phân hạng thì xác suất ngưỡng được cho bằng 0.5. Được xem như một quy luật quyết định tổng quát đối với một số hạng bất kỳ, điều này có nghĩa là "Chọn hạng có xác suất cao nhất". Mô hình xác suất cực đại làm cực đại sự hiệu chỉnh phần trăm trên tất cả các dự báo nhưng thực hiện bằng cách chấp nhận các hạng chung và có xu hướng bỏ qua các giá trị ít xảy ra.

Mô hình khí hậu (Gringorten): Đối với trường hợp 2 hạng, nghĩa là p* = C, nhận được bằng cách cho F=0 trong phương trình trên. Quy luật quyết định tổng quát tương đương là :"Chọn hạng có hiệu số giữa xác suất dự báo và tần số khí hậu có giá trị dương cao nhất". Thủ thuật này có đặc điểm dự báo vượt quá các hiện tượng hiếm hoặc ít xảy ra nhưng sai số cảnh báo sẽ tăng lên.

Phương pháp độ dốc đơn vị: Phương pháp này được tạo ra để thiết lập các xác suất ngưỡng sao cho mỗi hạng được dự báo một cách gần đúng tại cùng một tần số với tần số quan trắc được. Theo phương trình trên, điều này có thể thu được bằng cách cho F=1. Do đó, p* = R( 0.5 - C ) + C. Hiệu suất của phương pháp này nằm giữa các cực trị được trình bày trong 2 phương pháp xác suất cực đại và phương pháp khí hậu ở trên. Phương pháp này được tạo ra cho cả trường hợp dự báo vượt hoặc dưới cực trị hoặc hiện tượng hiếm.

Mô hình cảnh báo cực đại: nhận được bằng cách cho F một giá trị nằm giữa 0 và 1. Giá trị gần đúng phụ thuộc vào từng tập số liệu cụ thể. Mục đích là cho phép dự báo vượt quá các hiện tượng hiếm để phục vụ cho tính chất cảnh báo trong dự báo nhưng để hạn chế việc dự báo vượt quá các cực trị của mô hình khí hậu. Giá trị của F được chọn để làm cực đại hóa sự cảnh báo trong mỗi ứng dụng và có thể được xác định bằng thực nghiệm.

C. Hiệu chỉnh các đặc trưng không mong muốn của phương pháp thống kê và điều chỉnh dự báo

1. Giới thiệu


Trong các chương trước đã xem xét các đặc trưng của các mô hình thống kê khác nhau và các phương pháp hệ thống như MOS và perfect prog. Tất cả các phương pháp đều có những đặc trưng tốt và cả những đặc trưng không mong muốn biến đổi tuỳ theo ứng dụng và yếu tố dự báo. Kỹ thuật hậu xử lý có thể được dùng để biến đổi các dự báo và cố gắng để hiệu chỉnh các đặc trưng không mong muốn.


Để thực hiện điều này, người ta thường (nhưng không phải luôn luôn) sử dụng một tập mẫu độc lập. Cần có tập mẫu độc lập để đánh giá chất lượng các đặc trưng của dự báo được hiệu chỉnh. Ví dụ nếu muốn tạo ra dự báo không có dốc (unbiased) thì tập mẫu độc lập sẽ được dùng để ước lượng độ dốc. Nếu các dự báo xác suất muốn được tạo ra đáng tin cậy hơn thì tập mẫu độc lập sẽ được dùng để tính bảng độ tin cậy để dự đoán độ lớn và bản chất (nature) của hiệu chỉnh cần thiết.


Tác động quan trọng của việc dùng tập mẫu độc lập là việc hiệu chỉnh sẽ điều chỉnh dự báo về tập mẫu. Do đó, một điều quan trọng là tập mẫu độc lập phải đủ lớn và cũng là đại diện của các đặc trưng quần thể mà các dự báo được điều chỉnh về. Ví dụ, nếu mô hình bị thay đổi một chút thì tập mẫu điều chỉnh độc lập có thể được lấy từ một phiên bản mới của mô hình và đủ lớn để biểu diễn các đặc trưng của nó một cách chính xác.


Sự hiệu chỉnh đối với những thiếu sót của phương pháp thống kê và điều chỉnh về một mô hình cụ thể là 2 mục tiêu của quá trình hậu xử lý nhưng không hoàn toàn tách biệt nhau. Thực tế, chúng thường được thực hiện trong một bước. Ví dụ, giả sử một tập hợp các phương trình perfect prog được phát triển đối với dự báo giáng thủy. Tập mẫu độc lập của các quan trắc có thể được dùng để hiệu chỉnh phân bố của các dự báo hoặc hiệu chỉnh độ dốc khi áp dụng các phương trình. Đó có thể là cách hiệu chỉnh đơn thuần đối với phương pháp thống kê vì chỉ có một bộ số liệu được dùng vừa làm số liệu độc lập vừa để phát triển. Tuy nhiên, nếu đầu ra của mô hình được dùng để tạo ra các giá trị của nhân tố trong tập mẫu độc lập thì nó vừa có thể hiệu chỉnh các giới hạn thống kê vừa điều chỉnh được về mô hình.

2. Kéo dãn (Inflation), thu hẹp (deflation) và hiệu chỉnh độ dốc 

a. Kéo dãn


Kéo dãn là một cách biến đổi phân bố của các dự báo theo cách làm tăng tần số của các dự báo tại các cực trị của phân bố. Nghĩa là, kéo dãn có tác dụng đẩy các giá trị dự báo của yếu tố ra xa khỏi trung bình của phân bố. Điều này thường được áp dụng cho đầu ra của các kỹ thuật hồi quy vì các phương pháp hồi quy có xu hướng dự báo bảo toàn (hướng về giá trị trung bình) làm cho phân bố của dự báo hẹp hơn phân bố của các quan trắc của yếu tố. Kéo dãn được dùng để làm cho phân bố của dự báo phù hợp với phân bố của quan trắc của yếu tố thời tiết. Điều này đặc biệt quan trọng khi cần phải đảm bảo dự báo được các cực trị của phân bố. Ví dụ, hiện tượng gió mạnh tương đối quan trọng hơn các hiện tượng gió nhẹ khác.


Khuynh hướng của các phương trình hồi quy dự báo hướng về giá trị trung bình có thể liên quan trực tiếp đến hệ số tương quan đa biến (hay độ giảm phương sai) đối với phương trình - hệ số tương quan càng nhỏ (độ giảm phương sai càng nhỏ) các dự báo càng bảo toàn. (Trong chương V đã chỉ ra rằng phương sai của các dự báo là phương sai của các quan trắc nhân với độ giảm của phương sai). Một ẩn ý của điều này là dự báo MOS trở nên bảo toàn hơn khi thời gian dự báo tăng lên thường là những đối tượng (candidate) tốt cho kéo dãn. Ví dụ, trong trường hợp gió mạnh, những dự báo MOS hạn ngắn có thể trong thực tế dự báo gió mạnh vì độ giảm phương sai lớn đối với hạn ngắn nhưng khi thời gian dự báo tăng lên, tốc độ gió có xu hướng trở về tốc độ khí hậu. Xu hướng trở về chuẩn có thể là duy nhất bởi vì sự giảm "năng lực" của phương trình hồi quy có thể không phản ánh xu hướng thực của gió. Đây là một nguyên nhân mà người ta có thể sử dụng kéo dãn. Yếu tố kéo dãn trở nên mạnh hơn khi phương trình trở nên yếu hơn có thể đủ để tránh những xu thế dị thường trong dự báo.


Cách đơn giản nhất của các dự báo kéo dãn là sử dụng biểu thức được định nghĩa bởi Russo và cộng sự (1964) chỉ dựa trên các tham số mẫu phụ thuộc, ví dụ:

----------

trong đó Fold là dự báo ban đầu từ phương trình, Fnew là dự báo được kéo dãn, 
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 là trung bình mẫu phụ thuộc của yếu tố và R là hệ số tương quan đa biến đối với phương trình. Ta có thể thấy là biểu thức này tạo ra các dự báo mới cách xa trung bình mẫu phụ thuộc hơn so với các dự báo cũ trong cùng hướng và sự thay đổi sẽ lớn hơn nếu R nhỏ hơn. Nghĩa là tương quan đa biến càng nhỏ thì ảnh hưởng của kéo dãn càng lớn. Ví dụ, xét tốc độ gió; những dự báo gió mạnh tăng lên và dự báo gió yếu giảm đi.


Kéo dãn luôn làm tăng tần số của những dự báo có những giá trị lớn trong phân bố nhưng dẫn tới kết quả là sai số trung bình tăng lên, đặc biệt khi được tính bằng quy luật đánh giá bình phương ví dụ như sai số bình phương trung bình. Điều này có nghĩa là các dự báo được kéo dãn không tốt (score) bằng các dự báo không được kéo dãn. Thực tế, MSE của các dự báo được kéo dãn sẽ nhỏ hơn MSE của dự báo sử dụng trung bình trên toàn tập mẫu chỉ khi R > 0.5 và MSE của các dự báo được kéo dãn tiến đến phương sai bằng 2 lần phương sai của yếu tố dự báo khi R tiến đến 0. (Những nghiên cứu và thực hiện được trình bày bởi Glahn và Allen, 1966 và Epstein, 1967). Tuy nhiên, khi sử dụng kéo dãn, người ta giả thiết là do quá tập trung vào dự báo các hiện tượng hiếm (hiện tượng đạt cực trị) nên chấp nhận giảm độ chính xác toàn phần.

b. Thu hẹp

Thu hẹp có nghĩa ngược với kéo dãn - nó làm giảm độ trải rộng trong phân bố của dự báo để dịch chuyển các cực trị dự báo về giá trị trung bình. Cần thu hẹp để hiệu chỉnh một trong những đặc trưng của các phương trình perfect prog, đó là khuynh hướng để dự báo các cực trị không đáng tin khi độ chính xác của các nhân tố rơi vào giá trị không thích hợp để dự báo các cực trị của phân bố. Các phương trình perfect prog được phát triển bằng cách chỉ sử dụng các quan trắc và do đó tương quan giữa các nhân tố và yếu tố rất mạnh. Do không mong muốn có sai số mô hình theo bất kỳ cách nào, các giá trị cực trị của các nhân tố sẽ dẫn tới các dự báo các hiện tượng cực trị dù các gía trị nhân tố có chính xác hay không. Do đó hạn chế khoảng của các dự báo khi độ chính xác của mô hình không thoả mãn “rơi ra ngoài nhưng ở gần rìa” đôi khi rất thích hợp. Những dự báo được thu hẹp có thể đặc biệt cần thiết trong hệ thống tự động để hạn chế việc quá nhiều cảnh báo sai về các hiện tượng cực trị. Thu hẹp cũng có thể cải thiện hiệu suất của các dự báo khi được tính bằng quy luật đánh giá bình phương ví dụ như RMSE.

Thu hẹp có thể được sử dụng trong cách này để bắt chước khuynh hướng bảo toàn của dự báo MOS. Tuy nhiên để làm điều này đòi hỏi một số đánh giá độc lập của độ chính xác của mô hình tại những khoảng dự báo khác nhau. Những đánh giá như vậy có thể được cung cấp bởi mối quan hệ giữa dự báo và các quan trắc của yếu tố đối với một tập mẫu độc lập, sau đó sử dụng một biểu thức như biểu thức kéo dãn ở trên trừ khi nhân với (không phải là chia cho) hệ số tương quan đối với mỗi thời gian dự báo. Điều đặc biệt quan trọng là tập hợp sản phẩm đầu ra của mô hình phải thực hiện thủ tục thu hẹp như vậy. Không thể nhận được gì từ chỗ không có gì; đầu ra của mô hình phải được dùng ở một vị trí nào đó để bắt chước các đặc trưng của MOS. Tương tự, thu hẹp sử dụng đầu ra của mô hình, tác động tới việc tạo ra các dự báo phụ thuộc vào mô hình mà chỉ các phương trình của MOS mới như vậy. Thủ tục thu hẹp có thể phải làm lại sau mỗi một thay đổi đáng kể của mô hình.

c. Hiệu chỉnh độ dốc

Hiệu chỉnh độ dốc có nghĩa đơn giản là hiệu chỉnh sai số trung bình của các dự báo. Trong tập mẫu phát triển, các dự báo không dốc do định nghĩa trong bình sai số bằng 0. Các dự báo được tạo ra trong bất kỳ một tập mẫu độc lập nào cũng có xu hướng bị dốc đi một khoảng. Theo nghĩa này, hiệu chỉnh độ dốc là loại đơn giản nhất của điều chỉnh: người ta chỉ cần tính sai số trung bình và thay nó bằng các dự báo tương lai (xem định nghĩa về sai số trung bình trong chương XI, mục B). Tuy nhiên, hiệu chỉnh độ dốc chỉ có ích khi tập mẫu được dùng để xác định độ dốc đại diện cho quần thể các dự báo được cung cấp (hoặc được tạo ra) từ kỹ thuật (dự báo). Điều này có nghĩa là tập mẫu được dùng để xác định hiệu chỉnh độ dốc không nên nhỏ. Nghĩa là người ta phải chờ một thời gian đủ dài để tập hợp được một tập mẫu đủ lớn trước khi xác định độ dốc.

Một dạng hiệu chỉnh độ dốc chung được sử dụng để cung cấp 1 số trạm đặc biệt trong những trường hợp khi sự phát triển được tổng quát hoá trên một vài trạm. Những dự báo từ tập mẫu phát triển là không dốc so với trung bình yếu tố dự báo trên tất cả các trạm, nhưng những hiệu chỉnh có thể được áp dụng để tính sự khác biệt giữa trung bình toàn phần và trung bình của mẫu dự báo cho mỗi trạm đơn lẻ. Như vậy hiệu chỉnh độ dốc có thể được tính trực tiếp từ dữ liệu phụ thuộc hoặc những xấp xỉ có thể thu được từ dữ liệu độc lập.

Kéo dãn, thu hẹp và hiệu chỉnh độ dốc có thể vận dụng cùng nhau bằng cách hồi quy. Từ một mẫu độc lập của dự báo và quan trắc của mẫu dự báo, có thể thực hiện được phép hồi quy tuyến tính hai biến trong đó những quan trắc là biến phụ thuộc còn những dự báo là biến độc lập. Từ đó phương trình có dạng:

Fnew = a0 + a1Fold
trong đó Fnew là những dự báo mới được hiệu chỉnh, Fold là giá trị dự báo ban đầu từ tập số liệu kiểm tra, ao và a1 là điểm cắt và độ dốc của đường hồi quy tương ứng. Nếu ta ký hiệu 
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 là trung bình của tập mẫu kiểm tra nhận được từ quan trắc và 
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 là trung bình của tập mẫu kiểm tra nhận được từ dự báo, chúng ta có thể viết một phương trình hồi quy tương tự cho những giá trị trung bình vì đường thẳng hồi quy luôn luôn đi qua các giá trị trung bình:
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 = a0 + a1
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Sau đó, trừ cho phương trình ban đầu và sắp xếp lại ta có:

Fnew = a1 (Fold - 
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) + 
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Đây là phương trình hiệu chỉnh tuyến tính tổng quát. Trên đồ thị, nó biểu diễn đường thẳng khớp tốt nhất với đồ thị chấm điểm biểu diễn quan hệ dự báo - quan trắc. Thành phần hiệu chỉnh độ dốc được cho bởi điểm cắt a0 và hiệu ứng kéo dãn hoặc thu hẹp được cho bởi độ lớn của độ dốc a1. Nếu a1 >1.0, dự báo được kéo dãn. Nếu a1 <1.0, dự báo được thu hẹp. Cách viết tương tự với phương trình kéo dãn ở trên là: nếu a1 >1.0 thì khoảng cách từ giá trị dự báo được hiệu chỉnh F​new đến trung bình của tập mẫu kiểm tra được tăng lên so với khoảng cách từ giá trị dự báo cũ đến trung bình tập mẫu kiểm tra. Ngược lại nếu a1 <1.0 thì giá trị dự báo được hiệu chỉnh sẽ nằm gần với trung bình tập mẫu kiểm tra hơn so với giá trị dự báo cũ. Đây là hiệu ứng thu hẹp được nói tới ở trên.

3. Ví dụ - Điều chỉnh perfect prog các dự báo gió mặt đất

Chương XI mô tả các dự báo perfect prog đối với gió được phát triển cho các trạm ở Canada. Ngay sau khi phát triển, những dự báo này được chạy cho tập mẫu kiểm tra 2 năm với các giá trị của nhân tố lấy từ mô hình phổ của Canada. Hình XIV-3 và XIV- 4 là các đồ thị chấm điểm biểu diễn quan hệ dự báo - quan trắc đối với các dự báo tốc độ gió cho 2 trạm, mỗi trạm lấy trong một mùa, nhận được từ tập mẫu kiểm tra độc lập. Trong cả hai trường hợp, các dự báo đều có độ chính xác nào đó; có một khuynh hướng của đám mây điểm nằm theo hướng đường chéo. Vì những giá trị dự báo được lấy từ một mô hình số nên các sai số có hai nguồn gốc: những sai số vốn có trong mô hình dự báo số và những sai số do sự không hoàn hảo trong phương pháp thống kê. Các phương pháp hậu xử lý có thể được sử dụng để hiệu chỉnh ít nhất là một phần nào đó đối với cả 2 nguồn sai số và do đó điều chỉnh dự báo cho mô hình nghiệp vụ.

Quá trình xử lý trong trường hợp này phần lớn được thao tác bằng tay. Trong khi việc sử dụng hồi quy tuyến tính với mục đích hiệu chỉnh một cách khách quan là đơn giản thì đôi khi sự hồi quy đưa đến sự hiệu chỉnh quá lớn. Thay vào đó, hiệu chỉnh sẽ được ước lượng bằng mắt từ đồ thị chấm điểm, mặc dù sự hiệu chỉnh bằng hồi quy thường được sử dụng.

Hình XIV-3: Đồ thị chấm điểm dự báo-quan trắc đối với các dự báo tốc độ gió cho Frederiction, New Brunswick vào mùa đông. Đường được vẽ là phương trình tương quan được đánh giá khách quan đối với những số liệu này. Phương trình của nó là 3.99 + 0.99F trong đó F là tốc độ gió dự báo.

Hình XIV-4: Tương tự như hình XIV-3 nhưng biểu diễn cho Whitehorse, Yukon Territory. Đường được vẽ là -3.31 + 1.18 F.

Trên hình XIV-3, độ dốc hiệu chỉnh rất gần 1.0 và kết quả được đơn giản bằng cách thay đổi các giá trị dự báo đi một hằng số, được thể hiện bằng giao điểm của phần kéo dài đường chéo với trục x. Điều này chỉ tạo thành sự hiệu chỉnh độ dốc; độ lớn của hiệu chỉnh không phụ thuộc vào giá trị của mẫu dự báo. Hình XIV- 4 chỉ ra cả hiệu chỉnh độ dốc và kéo dãn. Kéo dãn có vai trò quan trọng trong ví dụ này vì phạm vi quan trắc tới 50 nút trong khi dự báo chỉ có thể sử dụng 35 nút. Tại giới hạn dưới của phạm vi, tất cả những dự báo gốc đều quá cao; không bao giờ có dự báo tốc độ gió bằng 0.

Cần suy xét một chút để hình dung kéo dãn và thu hẹp trên đồ thị chấm điểm. Kéo dãn được thể hiện bằng đường thẳng có độ dốc lớn hơn so với đường chéo, trong khi thu hẹp được thể hiện bằng đường thẳng có độ dốc nhỏ hơn đường chéo. Hướng của đám mây điểm trên hình XIV-3 và XIV- 4 dốc hơn đường hiệu chỉnh, dự đoán rằng sự hiệu chỉnh bảo toàn hơn so với những gì mà hồi quy khớp với dữ liệu tạo ra. Sử dụng hiệu chỉnh kéo dãn mạnh không thích hợp trong trường hợp này vì các phương trình là perfect prog và đã có khả năng dự báo các cực trị cùng với số liệu đầu ra của mô hình. Tuy nhiên, Whitehorse, một trạm đặc biệt khó dự báo gió (độ giảm phương sai nhỏ trong phương trình gốc), có các dự báo  perfect prog được áp dụng kéo dãn hiện đại nhất.

Mặc dầu phải tốn nhiều công sức để chủ động điều chỉnh, đặc biệt nếu như có nhiều trạm và nhiều thời điểm dự báo, nhưng việc này có giá trị lớn vì nó có tác dụng kiểm tra hiệu suất của mỗi phương trình riêng lẻ và cho phép sự hiệu chỉnh được điều khiển và biến đổi theo không gian và thời gian.

4. Calibration của các dự báo xác suất

Việc sử dụng hồi quy để hiệu chỉnh độ dốc và/hoặc kéo dãn hoặc thu hẹp các dự báo đôi khi được gọi là recalibration dựa trên lý thuyết là sự phát triển hồi quy ban đầu biểu diễn calibration của yếu tố theo các nhân tố hoặc nếu khi ứng dụng MOS thì đó là calibration của yếu tố khí tượng theo đầu ra của mô hình. Sự hiệu chỉnh của các dự báo xác suất để làm cho chúng đáng tin cậy hơn thường được xem là calibration. Độ tin cậy của dự báo xác suất có nghĩa là đối với một tập mẫu đủ lớn, tần số xuất hiện tương đối của sự kiện sẽ bằng các giá trị xác suất. Các dự báo xác suất không đáng tin là những dự báo có tần số xuất hiện của sự kiện cao hơn hoặc thấp hơn tần số được dự báo, biểu diễn độ dốc có điều kiện.

Độ tin cậy của các dự báo xác suất thường được ước lượng bằng toán đồ độ tin cậy đã được giới thiệu trong chương XII. Trong toán đồ độ tin cậy, độ dốc toàn phần của các xác suất được chỉ ra bằng cách dịch chuyển đường cong độ tin cậy ra xa khỏi đường chéo, độ dốc toàn phần cũng được chỉ ra trong đồ thị chấm điểm theo cách tương tự. Độ dốc trong các dự báo xác suất có thể được hiệu chỉnh theo cách tương tự bằng cách đơn giản là thêm vào hoặc bớt đi cùng một lượng từ tất cả các dự báo xác suất. Độ lớn của hiệu chỉnh phải được ước lượng từ tập số liệu kiểm tra độc lập. Đối với các dự báo xác suất, còn một vấn đề nữa trong hiệu chỉnh độ dốc là: nói chung cần một tập mẫu khá lớn để cung cấp được một bảng độ tin cậy ổn định. Do đó có thể cần một tập số liệu độc lập lớn để tạo ra được sự đánh giá ổn định của việc hiệu chỉnh độ dốc.

Tổng quát hơn, độ lớn của sai số trong các ước lượng xác suất biến đổi trên toàn bộ khoảng xác suất. Độ không tin cậy trong các dự báo xác suất perfect prog, sử dụng đầu ra của mô hình không hoàn hảo, thể hiện xu hướng dự báo các xác suất cực trị gần 0 và 100% quá thường xuyên kèm theo kết quả là các tần số xuất hiện thực sự lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100% tương ứng. Trong bảng độ tin cậy đưa ra đường cong với độ nghiêng nhỏ hơn so với đường chéo. Hình XIV-5 là đồ thị lý tưởng của hệ thống dự báo có độ tin cậy chỉ gần bằng tần số khí hậu của sự kiện (30%) và độ không tin cậy tăng dần tiến đến các cực trị xác suất bằng 0 và 100%. Loại đường cong này điển hình cho các phương trình perfect prog được sử dụng cùng với các số liệu mô hình số không chính xác.

Hình XIV-5: Toán đồ độ tin cậy được lý tưởng hoá đối với hệ thống dự báo mà các xác suất cực trị của dự báo thường quá được tin cậy.

Nếu tập mẫu kiểm tra cung cấp một toán đồ độ tin cậy là một đường thẳng thì hồi quy tuyến tính được áp dụng cho các điểm trên toán đồ, ví dụ như được mô tả ở trên đối với đồ thị chấm điểm, có thể đủ để calibrate các dự báo, hiệu chỉnh cả độ dốc và các thành phần phụ thuộc xác suất của độ không tin cậy. Tuy nhiên, đôi khi các đường cong độ tin cậy nhận được khi áp dụng cho số liệu khí tượng trong thực tế không phải là đường thẳng. Khi đó trường hợp này có thể gần với việc khớp một đường cong cho bảng độ tin cậy để thực hiện calibration. Thuận tiện của việc khớp một đường cong hoặc đường thẳng cho toán đồ hơn là hiệu chỉnh từng xác suất riêng lẻ là nhiễu trong các ước lượng của các điểm trên toán đồ có thể được là đi.

5. Ví dụ - Calibration của các dự báo xác suất perfect prog


Các phương trình perfect prog được phát triển cho xác suất dự báo của giáng thủy đối với 22 trạm của Canada. Yếu tố dự báo là sự xuất hiện hoặc không xuất hiện mưa trong 6 giờ được xác định bằng sự xuất hiện của giáng thủy trong một trong 6 bản ghi cách nhau một giờ một. Kỹ thuật thống kê là phân tích phân biệt. Do biểu thức của MDA và perfect prog đều đã biết và cung cấp các dự báo xác suất cao (sharp) nhưng không có độ tin cậy cần thiết, các dự báo được đánh giá trên một năm số liệu đầu ra của mô hình. Bảng độ tin cậy được cung cấp cho tập mẫu kiểm tra. Do tập mẫu này không đủ lớn để tạo ra được bảng độ tin cậy ổn định cho từng trạm riêng lẻ nên các trạm được nhóm lại để chuẩn bị cho các toán đồ.


Sau khi các toán đồ được cung cấp, các thử nghiệm được đưa vào để calibrate các dự báo. Đa thức bậc 3 khớp với mỗi đường cong độ tin cậy đối với từng nhóm trạm và từng thời điểm dự báo. Để hạn chế đường cong calibration quá mạnh, các điểm được thêm vào tại 0% và 100% để buộc đường cong khớp quay trở về 0 và 100%. Đây là cách làm yếu sự điều chỉnh calibration và đạt được hiệu quả tương tự khi hạn chế kéo dãn hoặc thu hẹp trên đồ thị chấm điểm.


Hai ví dụ của thủ tục này được biểu diễn cho các trạm Quebec-Ontario (Hình XIV-6) và các trạm Prairie trong phần phía tây của Canada (Hình XIV-7). 


Hình XIV-6: Toán đồ độ tin cậy đối với các dự báo perfect prog MDA PoP cho các trạm phía động Canada, dựa trên một năm số liệu độc lập. Chu kỳ 1 là 6 - 12 giờ và chu kỳ 7 là 42 - 48 giờ.


Hình XIV-7: Tương tự như hình XIV-6, nhưng biểu diễn cho các trạm phía tây Canada.

Trong cả hai trường hợp, các đường cong độ tin cậy được cho đối với thời điểm dự báo đầu tiên và cuối cùng tương ứng với khoảng từ 6 đến 12 giờ và từ 42 đến 48 giờ. Đối với các trạm ở phía đông, các dự báo không trở nên ít tin cậy hơn một cách đáng kể khi thời gian dự báo tăng lên. Tuy nhiên, thời điểm đầu tiên biểu diễn sự dự báo thấp hơn các giá trị xác suất (xác suất dự báo thấp hơn tần số quan trắc được), trong khi đường cong của thời điểm cuối cùng biểu diễn xu hướng điển hình hơn là dự báo vượt quá các xác suất lớn và dự báo thấp hơn các xác suất nhỏ có thể nhận được từ phương pháp dự báo perfect prog. Các trạm phía tây thể hiện xu hướng dự báo vượt quá rõ ràng hơn đối với các xác suất lớn, các xác suất này tăng lên theo sự tăng của thời gian dự báo.


Sự hiệu chỉnh được áp dụng đơn giản bằng cách tính các xác suất dự báo, sau đó thay cào phương trình hiệu chỉnh (phương trình của đường cong). Trên đồ thị, điều đó có nghĩa là nhập xác suất dự báo cũ làm toạ độ, dịch chuyển theo phương thẳng đứng tới đường cong đã khớp, sau đó đọc xác suất dự báo trên trục tung.

6. Phương pháp lùi sai số thời gian thực (Real -time error feedback methods) 

Trong dự báo nghiệp vụ, người ta thường cố gắng hiệu chỉnh sai số trong các dự báo yếu tố thời tiết một cách nhanh nhất có thể được và đã có rất nhiều thử nghiệm với các thủ tục khác nhau được gọi là lùi sai số thời gian thực. Các hiệu chỉnh sai số được mô tả trong chương này hơn nữa còn phụ thuộc vào sự tích luỹ của các tập số liệu biểu diễn để ước lượng độ hiệu chỉnh gần đúng được áp dụng. Trong khi đã tập hợp đủ số liệu để đánh giá các sai số, vẫn không cải thiện ngay được kết quả cho các thủ tục.


Mặt khác, các thủ tục lùi sai số thời gian thực chỉ sử dụng các dự báo và quan trắc ngay trước đó để ước lượng sai số. Tập mẫu có sai số được ước lượng do đó nhỏ hơn và có lẽ không biểu diễn được cho toàn bộ quần thể nhưng phương pháp này thuận tiện trong việc mô tả quá trình thực hiện các dự báo ngay trước đó. Nếu các sai số dự báo được hiệu chỉnh theo thời gian thì lợi ích này rất quan trọng.


Có nhiều cách thiết lập phương pháp lùi thời gian thực. Cách đơn giản nhất có lẽ là tính độ dốc trong các dự báo trong một vài ngày cuối cùng và thay vào dự báo hiện thời. Thêm vào đó, người ta có thể tính trọng số của các dự báo được sử dụng để ước lượng sai số theo giá trị ngay trước đó của chúng. Người ta cũng có thể mong muốn sử dụng ít hơn sai số toàn phần dựa trên lý thuyết là chế độ thời tiết luôn thay đổi đột ngột. Tất nhiên, tập số liệu trong đó hiệu chỉnh là những dịch chuyển theo thời gian là một phản ứng đầy đủ; người ta sẽ luôn dùng X ngày cuối cùng để ước lượng độ hiệu chỉnh hiện tại. Bước tiếp theo nếu biết hoặc nghi ngờ rằng các sai số có liên quan đến giá trị yếu tố (hoặc độ lệch khỏi chuẩn), quan hệ này có thể được định lượng thông qua thống kê.


Một phương pháp lùi sai số khác được trình bày ngay sau đây rất thú vị là Lọc Kalman. Vấn đề này được mô tả đầy đủ trong chương XX, do đó sẽ không được trình bày ở đây. Thực chất, lọc Kalman mô hình hoá các sai số dựa trên các tham số đã được lựa chọn trước (ví dụ như độ lệch của yếu tố khỏi chuẩn), sau đó học các đặc trưng sai số của dự báo theo mô hình đã chọn và quá trình thực hiện trước đó của dự báo. Cách tiếp cận này được áp dụng cho quá trình của các dự báo yếu tố thời tiết đầu ra trực tiếp của mô hình và có thể có ích trong quá trình hậu xử lý của các dự báo thời tiết thống kê.


Các thủ tục lùi sai số thời gian thực chấp nhận bỏ qua một vài biểu diễn số liệu để nhận được sự hiệu chỉnh sớm nhất cho dự báo. Thuận tiện của chúng là trong thực tế hệ thống dự báo yếu tố thời tiết có thể bắt đầu phản ứng lại những thay đổi hệ thống ví dụ như những thay đổi của mô hình. Tuy nhiên, các hiệu chỉnh được tạo ra có thể sai đến chừng nào đủ số liệu từ hệ thống bị thay đổi để tạo ra các ước lượng đáng tin của các sai số. Các hệ thống lùi sai số thời gian thực có thể khá hữu ích miễn là chúng được thiết lập một cách cẩn thận để phản ứng lại một cách thận trọng phần nào những thay đổi trong các sai số dự báo.

7. Tạo ra các dự báo thống kê phù hợp theo không gian và thời gian

Các phương trình dự báo yếu tố thời tiết thống kê được phát triển riêng biệt cho từng trạm hoặc cho một nhóm các trạm. Nếu phương pháp biểu thức hoá MOS được sử dụng, cũng sẽ có các phương trình riêng biệt đối với mỗi thời điểm dự báo. Nếu sự phát triển perfect prog được sử dụng, có thể có một vài phương trình đối với mỗi thời điểm quan trắc chuẩn 0000 UTC và 1200 UTC, nhưng cũng có thể có một vài phương trình được phát triển ngay cho các thời điểm đó bằng cách sử dụng số liệu được nội suy. Khi các phương trình riêng lẻ được phát triển độc lập hoàn toàn bằng cách sử dụng các tập số liệu khác nhau và bằng cách thực hiện thủ tục screening tại mỗi thời điểm, không có gì đảm bảo là các phương trình cho những trạm lân cận sẽ sử dụng cùng các nhân tố đó cũng như không đảm bảo là tất cả các phương trình đối với các thời điểm khác nhau cho một trạm sẽ cũng chứa cùng các nhân tố đó.

Một cách lý tưởng, người ta muốn dựa vào mô hình được sử dụng để tạo ra các giá trị của nhân tố tại thời điểm chạy mô hình để đảm bảo sự phù hợp về không gian và thời gian, thậm chí khi các nhân tố khác nhau. Sau đó, các dự báo của mô hình có phù hợp với nhau hay không? Điều này đúng cho nhiều trường hợp nhưng không thể luôn tin tưởng vào nó. Đặc biệt khi các nhân tố có xu hướng nhiễu ví dụ như các biến lớp biên có mặt trong các phương trình, các dự báo cuối cùng có thể đã bị biến đổi hoặc là nhiễu trong không gian do các thay đổi trong các biến dự báo. Những dao động trong dự báo đôi khi cũng thể hiện do sự khác nhau trong các nhân tố tại các thời điểm hợp lệ khác nhau.

Người ta có thể đơn giản bài toán phù hợp tại thời điểm phát triển bằng cách đảm bảo là tất cả các phương trình cho một trạm và một yếu tố có cùng các nhân tố. Nghĩa là, người ta có thể thực hiện screening đồng thời để đảm bảo sự phù hợp không gian nhưng điều đó thậm chí còn bị hạn chế hơn screening đồng thời đối với sự phù hợp thời gian bởi vì những quá trình vật lý khác nhau tác động đến yếu tố thời tiết tại những nơi khác nhau, thậm chí trong một vùng nhỏ.

Cách thứ 2 để tăng sự phù hợp không gian và thời gian tại thời điểm phát triển là làm trơn các giá trị nhân tố trong không gian hoặc/và thời gian trước khi chúng được dùng cho phát triển. Trong khi điều này thỉnh thoảng được thực hiện, có một bất tiện là làm mất nghiệm của mô hình và các dự báo trở nên trơn hơn, nghĩa là các cực trị thường sẽ ít được dự báo hơn. Nếu các giá trị nhân tố cũng được làm trơn trước khi phát triển thì chúng phải được làm trơn theo cách tương tự khi được dùng trong ứng dụng của các phương trình. Chương X, mục C và D xem xét phần nào cụ thể hơn vấn đề phù hợp trong các hệ thống thống kê phát triển.

Ta cũng có thể gắn sự không phù hợp không gian và thời gian với quá trình hậu xử lý các dự báo. Bằng cách đó, sự lựa chọn nhân tố có thể không bị ngăn trở và giải pháp đầy đủ của mô hình có thể cho phép xác định được các quan hệ. Có lẽ phương pháp hậu xử lý trước đây để đảm bảo sự phù hợp là làm trơn các dự báo trong không gian/thời gian. Trong khi có thể còn có tranh luận rằng các hiệu quả của điều này có thể giống với các hiệu quả của việc làm trơn các nhân tố thì ít nhất dạng và mức độ làm trơn có thể được chọn để khử các vấn đề riêng lẻ thể hiện trong đầu ra của dự báo. Để phân biệt các vấn đề phù hợp riêng lẻ, thường cần phải chạy các dự báo và vẽ các dự báo lên bản đồ hoặc biểu diễn như một chuỗi thời gian. Thực tế, sự không phù hợp sẽ không thường xuyên thể hiện trong các đánh giá kiểm tra; điều này cho thấy ưu điểm của việc đánh giá từng trường hợp các sản phẩm thống kê.

Một loại kiểm tra độ phù hợp cần thiết khác là phải bảo đảm rằng các dự báo của các yếu tố khác nhau đều phải phù hợp (về nguyên lý) khí tượng. Ví dụ, người ta có thể không muốn dự báo PoP cao tương ứng với dự báo trời quang hoặc có mây rải rác. Người ta không muốn dự báo xác suất có tuyết cao khi dự báo nhiệt độ cực đại từ một phương trình khác là 10oC. Sự mâu thuẫn kiểu này có thể tăng lên vì các phương trình đối với các yếu tố khác nhau được phát triển một cách riêng biệt.

Sự không phù hợp giữa các dự báo của các yếu tố thời tiết khác nhau thường được xử lý bằng các quy luật tự đặt ra (heuristic) và mỗi trường hợp lại được xử lý khác nhau. Ví dụ, nếu hệ thống dự báo cung cấp cả PoP 6 giờ và 12 giờ, có thể thực hiện kiểm tra sự phù hợp để đảm bảo rằng giá trị PoP 12 giờ không nhỏ hơn giá trị tổng cộng của 2 giá trị 6 giờ tương ứng. Nếu thấy sự không phù hợp, giá trị 12 giờ có thể tăng lên và giá trị 6 giờ có thể giảm đi tùy thuộc vào sự lựa chọn nào cho kết quả tốt hơn.

Một ví dụ khác, nếu kỹ thuật dự báo tầm nhìn xa với xác suất cao thì các quy luật có thể được phát triển để đảm bảo rằng phương pháp cũng dự báo xác suất cao của sương mù, giáng thủy hoặc một hiện tượng cản trở tầm nhìn xa nào đó. Các quy luật này có thể được phát triển để quyết định yếu tố nào làm giảm tầm nhìn xa. Khi lựa chọn, có lẽ yếu tố thời tiết nên được ưu tiên và tầm nhìn xa không nên báo là thấp trừ khi sự cản trở đối với tầm nhìn được dự báo với xác suất đủ lớn. Khả năng thiết lập các quy luật đối với sự phù hợp giữa các yếu tố và sự kiểm tra lớn và đáng kể có thể đòi hỏi phải gắn liền với vấn đề này.

Quá trình hậu xử lý bằng cách phát triển và sử dụng các quy luật để điều khiển việc lựa chọn loại hoặc để tạo ra sự phù hợp của các dự báo xác suất đôi khi được gọi là hệ thống dựa trên các quy luật, một thuật ngữ vay mượn của lĩnh vực (community) trí tuệ nhân tạo. Điểm quan trọng đặc biệt là những quy luật này không được xác định từ phân tích hệ thống của tập số liệu mẫu lớn mà nó dựa một phần lớn vào nguyên nhân vật lý chủ quan.

D. Dự báo thống nhất - Sự kết hợp các dự báo từ các nguồn khác nhau

1. Phương pháp


Một trường hợp thường xảy ra là có thể có 2 hoặc nhiều hơn các dự báo của cùng một yếu tố trong cùng một thời điểm và tại cùng một trạm. Đôi khi có cả dự báo thống kê và dự báo sản phẩm đầu ra trực tiếp của mô hình của một yếu tố. Hoặc có thể có nhiều hơn sản phẩm dự báo thống kê, ví dụ sản phẩm perfect prog và MOS. Do những sản phẩm này có nguồn gốc khác nhau nên có lẽ chúng chứa một số thông tin khác nhau về yếu tố. Do đó, cần kết hợp các dự báo theo một số cách để tạo ra càng nhiều thông tin có thể có về yếu tố dự báo từ số liệu càng tốt.


Một trong những cách kết hợp các dự báo không được bỏ qua - mặc dù nó không hoàn toàn là phương pháp hậu xử lý - là sử dụng đầu ra của một phương pháp khác làm nhân tố trong khi phát triển phương trình cho một yếu tố này. Ví dụ, sử dụng các dự báo đầu ra trực tiếp của yếu tố từ mô hình trong khi phát triển các phương trình MOS cho yếu tố đó. Tất nhiên, điều này đòi hỏi một tập hợp số liệu đầy đủ của các dự báo trước đó từ mô hình để phát triển và đây là đối tượng của mọi hạn chế của MOS khi xem xét cùng với những thay đổi của mô hình.


Khi những dự báo của yếu tố thời tiết đồng thời được tạo ra từ các nguồn khác nhau, người ta có thể nghĩ tới một số cách kết hợp chúng như sau:

Trung bình hoá: nói chung có tác dụng làm trơn dự báo, tạo nên xu hướng dự báo hướng về giá trị trung bình hơn.

Phát triển các quy luật trong đó dự báo này hoặc dự báo khác được chọn trong từng trường hợp khác nhau: đây là cách tiếp cận linh hoạt có thể được dùng để điều khiển các đặc trưng thống kê của dự báo thống nhất. Các quy luật này có thể được xác định một cách thông minh bao gồm việc đưa vào các điểm mạnh và điểm yếu đã biết của từng kỹ thuật riêng.

Xác định sự kết hợp tuyến tính của các dự báo thành phần: Việc lấy trọng số có thể được xác định khách quan hoặc chủ quan dựa trên các kết quả kiểm tra hoặc bằng các quy luật dựa trên các nguyên tắc vật lý.

Thực hiện hồi quy với các nhân tố là các dự báo thành phần: Điều này đòi hỏi phải có một tập hợp thích hợp của các nhân tố thành phần và các quan trắc tương ứng của yếu tố thời tiết. Thuận tiện của cách tiếp cận này là sự điều chỉnh và kết hợp các yếu tố có thể được thực hiện từng bước. Cách tiếp cận này tương tự với thủ tục kéo dãn/thu hẹp được xem xét trong mục C.2 chỉ khác là ở đây có nhiều hơn hoặc bằng 2 nhân tố. Hệ thống hỗn hợp như vậy sẽ được xem xét kỹ hơn dưới đây.

2. Ví dụ - Sự kết hợp các dự báo perfect prog và MOS

Những thử nghiệm sự kết hợp các dự báo perfect prog và MOS đã được thực hiện ở Canada (Verret và Yacowar,1989). Mục tiêu ở đây tăng lên gấp 2 lần: xuất ra được càng nhiều thông tin về yếu tố từ các dự báo khác nhau càng tốt và hiệu chỉnh đối với một số thiếu sót của các phương pháp thống kê. Mặc dù một vài yếu tố được xử lý trong các thử nghiệm kết hợp, đây vẫn là thủ tục đối với PoP chủ yếu được xem xét ở đây. Trước hết cần phải nhận ra rằng các dự báo perfect prog và MOS đóng góp những thông tin khác nhau vào dự báo PoP cuối cùng. Điều này được kiểm tra bằng việc phát triển toán đồ độ tin cậy có điều kiện. Đây là các toán đồ độ tin cậy thông thường trong đó có vẽ một số đường cong. Mỗi đường cong là một đồ thị độ tin cậy đối với các dự báo perfect prog đối với một xác suất dự báo MOS riêng biệt (nghĩa là có điều kiện trong xác suất dự báo MOS). Nếu các dự báo perfect prog không đóng góp thông tin vào các dự báo MOS, các đồ thị cuối cùng có thể là đường nằm ngang, nghĩa là tần số quan trắc được là hằng số dù cho xác suất perfect prog bằng bao nhiêu. Tuy nhiên, như trong hình XIV-8, tần số giáng thủy thực sự phụ thuộc vào xác suất perfect prog thậm chí đối với các giá trị MOS. Do đó các dự báo perfect prog đóng góp thông tin không có trong các dự báo MOS và kết hợp chúng lại có thể thu được kết quả tốt. Các toán đồ độ tin cậy có điều kiện cũng được vẽ đối với các dự báo MOS theo các dự báo perfect prog (một cách khác gần giống như vậy). Kết quả thể hiện tương tự như ta mong muốn.

Hình XIV-8: Các đường cong độ tin cậy có điều kiện đối với các dự báo REEP PoP. Mỗi đường cong cho độ tin cậy của các dự báo perfect prog đối với một giá trị cụ thể của xác suất dự báo MOS. Tất cả các dự báo đều thuộc thời gian dự báo 36 - 48 giờ. (Trích dẫn từ Verret và Yacowar, 1989)

Thủ tục đối với sự kết hợp các dự báo MOS và perfect prog được thiết kế để biểu diễn cho độ mạnh tương đối của các hệ thống. Tại các giá trị cực trị gần 0 và 100%, sự lựa chọn các quy luật đơn giản là lựa chọn xác suất cực trị (phương pháp thứ 2 được liệt kê dưới đây) nếu ít nhất một trong các xác suất dự báo ở gần cực trị. Mục đích là làm tăng độ nhọn của các dự báo cuối cùng. Tại khoảng giữa, thủ tục sẽ chọn xác suất nhỏ hơn trong 2 xác suất nếu chúng nằm đủ gần nhau, "đủ" được xác định bằng một giá trị ngưỡng được xác định bằng thực nghiệm và nếu không thì sử dụng sự kết hợp có trọng số của 2 xác suất dự báo. Toàn bộ thủ tục cơ bản là một hệ thống dựa trên quy luật, mặc dù các trọng số của sự kết hợp có trọng số được xác định để làm cực tiểu hoá RMSE của các xác suất được kết hợp.

Đây là một ví dụ cho phương pháp lai ghép (hybrid) đối với các dự báo kết hợp, được trình bày để đưa ra một kỹ năng cao hơn, được đánh giá bằng Brier Skill Score, so với mỗi dự báo thành phần. Tuy nhiên, có một bất tiện khi thực hiện là để tạo ra các dự báo sử dụng hệ thống này, trước hết người ta phải chạy cả 2 hệ thống perfect prog và MOS. Hơn nữa, nếu mô hình điều khiển bị thay đổi, việc tốt nhất có thể làm là ngừng thủ tục kết hợp và sử dụng riêng các dự báo perfect prog vì việc giảm độ chính xác của các dự báo MOS có thể làm giảm độ chính xác có thể nhận được từ hệ thống kết hợp.

Cuối cùng, cần nhận xét một vài điều về các hệ thống dự báo hỗn hợp. Miễn là chúng được thiết lập để tạo ra sự thuận tiện cho độ mạnh của mỗi thủ tục dự báo thành phần, hệ thống hỗn hợp hứa hẹn sẽ đưa ra kết quả đáng kể. Loại hệ thống hỗn hợp nhận được khá nhiều sự quan tâm là loại trong đó cố gắng kết hợp các dự báo hạn rất ngắn của các yếu tố thời tiết không phụ thuộc vào các mô hình quy mô quốc gia của các yếu tố thời tiết đó. Do thời gian chiếm dụng để tạo ra các dự báo đầu ra của mô hình là quan trọng trong điều khiển các kỹ thuật dự báo thống kê nên cần thiết phải cố gắng sử dụng các kỹ thuật phản ứng nhanh khác để cập nhật các dự báo thống kê nhận được từ các mô hình. Một ví dụ phát triển cao nhất của loại kết hợp dự báo này là chương trình AFOS MOS địa phương (LAMP) ở U.S. (Glahn và Unger, 1986). Hệ thống này kết hợp các kỹ thuật thống kê cổ điển sử dụng các quan trắc hiện thời và đầu ra của các mô hình đơn giản để cập nhật cho các dự báo MOS được điều khiển từ mô hình quy mô lớn của quốc gia.

Các hệ thống hỗn hợp bao gồm quá trình thống kê 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phát triển các phương trình của MOS hoặc perfect prog trên một tập số liệu lớn để sử dụng cùng với mô hình quốc gia. Song song với nó, một tập số liệu quan trắc lớn khác được sử dụng để phát triển các phương trình dự báo cổ điển. Sau đó, cả hai hệ thống đều chạy trên cùng  tập số liệu độc lập đó và chọn ra các dự báo. Giai đoạn thứ 2 là sử dụng những dự báo này làm đầu vào, phù hợp với thời điểm dự báo theo các kế hoạch nghiệp vụ để tạo thành các phương trình mới. Các phương trình mới có thể cũng được thiết lập ra để hoà hợp với một mô hình cụ thể và có thể được liên kết với các kỹ thuật có giá trị địa phương khác. Một điều thuận tiện của cách thiết lập như vậy là nó chia nhỏ tập số liệu lớn, phát triển phương trình ổn định từ nhiều bước phát triển có thể bị sai phụ thuộc vào mô hình, miễn là phát triển perfect prog được sử dụng trong bước đầu tiên. Các ý tưởng trong đoạn viết này được mô tả bằng sơ đồ trong hình XIV-9. Hệ thống hỗn hợp giới thiệu cách sử dụng hiệu quả hầu hết các chi phí phát triển trong thời gian chạy mô hình dài.


Hình XIV-9: Sơ đồ biểu diễn cách Blending dự báo khách quan có thể được thực hiện trong môi trường trong đó trách nhiệm dự báo thời tiết được phân chia cho trung tâm quốc gia và các cơ quan dự báo địa phương.

E. Tài liệu tham khảo

Chương XV. Những xem xét thực tế của việc phát triển và áp dụng 

hệ thống diễn giải thống kê

A. Giới thiệu:


Mục tiêu chung trong việc xây dựng một hệ thống diễn giải thống kê là cung cấp những dự báo khách quan về các yếu tố thời tiết quan trọng. Chúng ta đã xem xét về một vài kỹ thuật có thể được sử dụng để phát triển phương trình dự báo và một vài tiêu chuẩn kiểm tra để đánh giá độ chính xác và kỹ năng của  dự báo được tạo ra bởi những phương trình này. Tuy nhiên, chúng ta đã xem xét rất ít về những khía cạnh thực tế của việc phát triển và ứng dụng một mô hình diễn giải thống kê. Những mục sau sẽ nói về vấn đề này.

B. Số liệu yếu tố

Trong nhiều xem xét trước đây có liên quan đến các phương pháp phát triển thống kê, chúng ta đã đề cập đến sự cần thiết của số liệu yếu tố. Rõ ràng rằng, nếu không có những số liệu này thì ta không thể phát triển được một phương trình nào cả. Do đó, cần phải đảm bảo rằng sẽ có sẵn số liệu yếu tố cần cho quá trình phát triển. Trước hết, chúng ta phải quyết định các nhân tố thời tiết cụ thể mà chúng ta muốn dự báo - cho cả hiện tại và tương lai. Quyết định phải được tạo ra tại các địa điểm cần dự báo và khoảng thời gian tạo ra các dự báo (3 giờ một, 6 giờ một, v.v). Trước khi quyết định xem dự báo các nhân tố nào, chúng ta phải chắc chắn rằng sẽ quan trắc được các nhân tố này. Rõ ràng, nếu cần dự báo cho một địa điểm gần đỉnh núi thì phải có sẵn một tập hợp đủ lớn các số liệu quan trắc tại đỉnh núi. Nếu chúng ta dự báo nhiệt độ cho 3 giờ một thì nhiệt độ phải được quan trắc tại những khoảng cách nhau ít nhất là 3 giờ. Ta cũng phải đảm bảo rằng số liệu được lưu trữ ở dạng thuận tiện. Cũng cần phải thiết lập quá trình lưu trữ số liệu cần thiết. Vì vậy số liệu cần được kiểm soát về chất lượng để đảm bảo có tương đối ít sai số. Cuối cùng, ta muốn chắc chắn là số liệu được lưu dưới dạng cho phép ta xử lý được dễ dàng. Sự tiến hành lưu trữ số liệu yếu tố thích hợp là bước đầu tiên và có lẽ là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng một hệ thống diễn giải thống kê tốt.

C. Số liệu nhân tố


Nếu lưu trữ số liệu yếu tố là bước quan trọng nhất trong xây dựng hệ thống diễn giải thống kê thì việc tiến hành lưu trữ nhân tố tốt là bước quan trọng thứ hai ngay sau nó. Rõ ràng, cả bộ số liệu yếu tố và nhân tố đều hoàn toàn cần thiết trước khi bắt đầu phát triển một phương trình. Tuỳ thuộc vào cách tiếp cận phát triển được sử dụng (kinh điển, perfect prog, MOS), quá trình lưu trữ số liệu nhân tố sẽ biến đổi.


Đối với tiếp cận kinh điển, do chỉ sử dụng các quan trắc nên tất nhiên các nhân tố sẽ chỉ bao gồm số liệu quan trắc. Trong trường hợp này, cả số liệu yếu tố và số liệu nhân tố đều có thể xuất phát từ cùng một tập số liệu. Nếu các quan trắc không khí trên cao được dùng làm các nhân tố thì có thể chúng cũng cần được kết hợp với các quan trắc mặt đất thành một tập số liệu. Tuy nhiên ta phải đảm bảo là tất cả các nhân tố được dùng trong phương trình sẽ phải có sẵn trong “thời gian thực” - nghĩa là các nhân tố (quan trắc) sẽ phải có sẵn trong máy tính tạo ra các dự báo thống kê tại thời điểm dự báo thống kê được tạo ra. Ta sẽ xem xét thêm một chút về yêu cầu này sau đây. Như được xem xét ở trên, tiếp cận kinh điển không sử dụng bất kỳ một dự báo mô hình động lực nào và do đó không đòi hỏi lưu trữ các dự báo mô hình động lực. Tuy nhiên do nó không sử dụng các dự báo mô hình động lực nên phương pháp kinh điển thực hiện tốt chỉ đối với các dự báo hạn cực ngắn.


Đối với tiếp cận perfect prog, các nhân tố được dùng để phát triển các phương trình là số liệu quan trắc. Khi các phương trình được áp dụng để tạo ra dự báo, số liệu nhân tố xuất phát từ mô hình dự báo số. Rõ ràng, một vấn đề quan trọng sống còn là các nhân tố được sử dụng trong phát triển phương trình cũng phải được dự báo bởi mô hình số mà từ đó các phương trình được áp dụng. Như đã xem xét ở trên, hệ thống perfect prog giả thiết rằng các dự báo mô hình động lực là hoàn hảo. Do giả thiết này ta muốn tránh các nhân tố có tương quan tốt với yếu tố của chúng ta nhưng không được dự báo tốt bởi mô hình số trị trong khi phát triển. Nhìn chung thì số liệu mặt đất thuộc loại này. Các dự báo cho lớp thấp nhất (lớp biên) của mô hình số trị thường không phải là đại diện của thời tiết thực sự quan trắc được trên bề mặt của trái đất. Do đó, không cần phải sử dụng số liệu quan trắc mặt đất (không có độ trễ thời gian hay khác nhau về vị trí) làm các nhân tố trong các hệ thống perfect prog. Do vậy, khi các nhân tố chính được sử dụng trong phát triển perfect prog, các phương trình sẽ xuất phát từ các quan trắc không khí trên cao nên cần lưu trữ các quan trắc này. Người phát triển nên đảm bảo rằng có sẵn bản lưu lịch sử tốt của những số liệu này. Lưu ý là bản lưu của các dự báo mô hình số không hoàn toàn cần thiết để phát triển và áp dụng cho hệ thống dự báo perfect prog. Hệ thống có thể được “kiểm nghiệm” trên số liệu thời gian thực. Tuy nhiên để kiểm nghiệm hệ thống một cách hoàn toàn trước khi áp dụng, bản lưu của đầu ra mô hình số phải phù hợp.


Do các nhân tố MOS xuất phát từ đầu ra của mô hình động lực, bản lưu của số liệu mô hình là hoàn toàn cần thiết để phát triển các phương trình MOS. Tất cả các biến mô hình được sử dụng làm các nhân tố trong các phương trình đều cần được lưu lại. Lưu ý rằng người ta muốn ghi lại các biến dự báo mô hình như các trường điểm lưới và sau đó nội suy về các điểm trạm (các điểm dự báo) hơn. Điều này cho phép người phát triển nhận được các biến khác từ các trường mô hình cơ sở và duy trì sự linh hoạt như là đối với vị trí của các điểm dự báo. Ví dụ, bình lưu xoáy có thể nhận được từ trường gió hoặc sự làm trơn không gian và thời gian có thể bị biến đổi tùy thuộc vào thời gian dự báo và loại nhân tố. Các dự báo mô hình không chỉ phải có sẵn để lưu trữ mà cũng cần có sẵn trên cơ sở thời gian thực khi mô hình được áp dụng.

D. Kích cỡ tập mẫu số liệu


Trong tất cả các phương pháp xấp xỉ thống kê, tập mẫu càng lớn thì dự báo dựa trên tập mẫu đó hầu như càng tốt. Câu hỏi đặt ra là kích cỡ số liệu lớn bao nhiêu thì đủ để cho những kết quả tốt. Câu trả lời cho câu hỏi đó phụ thuộc vào một vài yếu tố. Sự quan tâm đầu tiên là yếu tố thời tiết được dự báo. Nếu yếu tố là một biến liên tục với miền giá trị đầy đủ và phân bố gần chuẩn thì chúng ta thấy rằng số quan sát cần thiết ít hơn so với trường hợp yếu tố là biến nhị phân và đặc biệt nếu nó hiếm xuất hiện. Kích cỡ tập mẫu cần thiết cũng phụ thuộc vào phương trình dự kiến. Nếu chúng ta dự kiến kết hợp số liệu của nhiều trạm và nhận được các phương trình khu vực hoá thì chúng ta sẽ cần một tập mẫu số liệu ngắn hơn so với khi nhận được các phương trình cho từng trạm riêng lẻ. Đối với các yếu tố nhị phân, thường thì sự cần thiết của mẫu số liệu lớn hơn có thể được bù bằng việc phát triển các phương trình khu vực hoá. Tương tự, nếu chúng ta muốn nhận được các phương trình riêng cho 4 mùa, mỗi mùa 3 tháng thì ta cần nhiều năm số liệu hơn nếu chúng ta nhận được các phương trình cho 2 mùa, mỗi mùa 6 tháng. Từ quan điểm thống kê, tập mẫu số liệu của chúng ta phải là đại diện cho quần thể của chúng ta. Nói cách khác, tập mẫu số liệu nên gồm một khoảng đầy đủ của các sự kiện thời tiết có thể có ở bất kỳ thời điểm nào của năm. Tất nhiên, điều này hoàn toàn không thể vì các sự kiện thời tiết được lưu trữ luôn luôn xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta muốn trong tập mẫu của chúng ta có những trường hợp tương tự như phần lớn các sự kiện thời tiết mà chúng ta có thể thấy trong tương lai. Ví dụ, giả thiết rằng chúng ta nhận được phương trình nhiệt độ mùa mát và chúng ta có 2 mùa mát của số liệu phát triển. Nếu số liệu mùa thứ nhất lạnh bất bình thường và mùa thứ hai ấm bất bình thường và nếu có rất nhiều ngày “bình thường” trong mẫu, chúng ta có thể hy vọng rằng tập mẫu 2 năm này sẽ cho dự báo nhiệt độ hợp lý cho phần lớn mô hình thời tiết. Tuy nhiên, nếu tập mẫu 2 năm chứa 2 năm nóng bất bình thường, ta có thể không hy vọng các phương trình nhận được từ mẫu này sẽ thực hiện tốt đối với một mô hình thời tiết mát bất thường, hoặc thậm chí có thể một mô hình thời tiết bình thường. ở Mỹ, chúng tôi thấy rằng số liệu 2 hoặc 3 năm nói chung sẽ cung cấp những dự báo hữu ích. Đối với các sự kiện hiếm cần một tập số liệu mẫu phát triển lớn hơn.

E. Điều chỉnh mô hình động lực


Cả 2 cách tiếp cận perfect prog và MOS đều sử dụng đầu ra của mô hình động lực làm đầu vào cho các phương trình dự báo thống kê. Trong trường hợp các phương trình perfect prog, chúng ta phải đảm bảo rằng có sẵn các biến sử dụng làm nhân tố trong các phương trình từ mô hình động lực. Chúng ta cũng cần quan tâm đến khả năng dự báo của các biến nhất định trước khi đưa chúng vào danh sách những nhân tố có thể có mặt. Tuy nhiên, vì số liệu mô hình không được sử dụng để phát triển phương trình nên các phương trình không giải thích cho bất kỳ đặc trưng riêng biệt nào của mô hình số và vì thế không quan tâm đến điều chỉnh cho phù hợp với một mô hình riêng biệt. Miễn là có sẵn các biến dự báo cần thiết, các phương trình perfect prog có thể được sử dụng với bất kỳ mô hình số nào. Khi một mô hình số được cải thiện, dự báo từ các phương trình perfect prog cũng có thể được cải thiện. Như đã xét trước đây, tiếp cận perfect prog không giải thích cho các độ dốc đặc trưng của mô hình cũng như sự giảm bớt độ chính xác của mô hình khi thời gian dự báo tăng lên.


Bởi vì các nhân tố sử dụng trong sự phát triển các phương trình MOS là các dự báo mô hình nên tiếp cận MOS giải thích cho các độ dốc trong mô hình động lực cũng như sự chính xác của mô hình theo chiều tăng của thời gian dự báo. Các phương trình MOS được điều chỉnh phù hợp với mô hình cụ thể mà từ đó nhận được các phương trình. Thêm vào đó, tiếp cận MOS giải thích mối tương quan nội tại giữa các biến dự báo mô hình khác nhau. Do đó, có thể không hy vọng các phương trình MOS sẽ thực hiện tốt trên một mô hình khác, mặc dù mô hình có độ chính xác tương tự hoặc cao hơn một chút. Thậm chí những thay đổi mô hình động lực ban đầu có thể dẫn tới làm giảm độ chính xác của các dự báo MOS. Tiếp cận MOS cung cấp chỉ dẫn chính xác nhất trong những trường hợp lý tưởng - nghĩa là trong những trường hợp có sẵn số liệu phát triển đủ lớn cho quá trình phát triển và khi đó ít tạo ra những biến đổi đối với mô hình nghiệp vụ hiện thời. Vì tiếp cận MOS giải thích cho đặc trưng của mô hình và sự giảm độ chính xác của mô hình theo chiều tăng thời gian dự báo nên các phương trình phát triển theo tiếp cận MOS tạo ra những dự báo chính xác hơn so với các phương trình được phát triển bằng các tiếp cận khác.

F. Phát triển phần mềm


Đến nay, chúng ta chưa nói nhiều về phần mềm cần để phát triển và áp dụng một mô hình diễn dịch thống kê. Có một lượng công việc đáng kể bao gồm việc thiết kế và áp dụng phần mềm cần để lưu trữ số liệu, phát triển phương trình và cung cấp những dự báo trên cơ sở nghiệp vụ. Để có thể mở rộng hơn, hệ thống phát triển và hệ thống dự báo nghiệp vụ nên sử dụng chung một phần mềm. Điều này làm giảm lượng công việc cần thiết để phát triển hệ thống, giảm thời gian cần để duy trì các hệ thống và giảm cơ hội gặp mâu thuẫn trong khi số liệu được thao tác hoặc các nhân tố được tính toán. Ví dụ, cả phần mềm lưu trữ và chương trình dự báo nghiệp vụ phải có khả năng đọc và thao tác các tệp của sản phẩm dự báo mô hình số (tất nhiên nguồn số liệu được cung cấp là như nhau cho cả 2 mục đích). Cả chương trình phát triển và chương trình dự báo phải có khả năng tính các biến dự báo từ cơ sở đầu ra mô hình và nội suy số liệu từ các điểm lưới mô hình về các điểm cụ thể.


Cách tiếp cận được sử dụng để phát triển mô hình, trên quy mô lớn, sẽ xác định các thành phần phần mềm khác nhau của hệ thống lưu trữ, phát triển và dự báo cần thiết. Phần mềm được lập trình theo càng nhiều môđun sẽ càng dễ dàng sử dụng một phần của phần mềm cho nhiều hơn một phần của những hệ thống này. Căn cứ vào sự phức tạp của những hệ thống lưu trữ, phát triển và dự báo, thời gian cần thiết để phát triển phần mềm là đáng kể và có thể sẽ bị đánh giá không đúng mức.


Hiện nay, có nhiều bộ phần mềm thương mại có thể phân tích thống kê trên các máy tính nhỏ cũng như lớn. Mặc dù những bộ phần mềm này có thể làm việc rất linh động nhưng không chắc rằng hệ thống diễn dịch thống kê có thể được xây dựng từ phần mềm thương mại. Đặc biệt, những bộ này có thể không có khả năng xử lý số lượng lớn sản phẩm đầu ra của mô hình số và rất có khả năng định dạng đầu vào và đầu ra sẽ không phù hợp với nhiệm vụ sắp tới. Trong thực tế, nhiều phần mềm thương mại thậm chí không thể áp dụng được những mối quan hệ nhận được cho số liệu độc lập. Mặc dù những bộ phần mềm này có thể hữu ích cho việc xác định một vài đặc tính thống kê của số liệu, các phần mềm hệ thống phát triển thống kê toàn cục và dự báo thường sẽ cần được thiết kế và phát triển “nội bộ”.

G. Các tệp số liệu hằng số trạm (Station constant data files)


Trong chương VI, chúng ta đã xem xét một vài nhân tố có thể được sử dụng để biểu diễn thông tin từng trạm cụ thể trong các phương trình dự báo khu vực hoá. Những nhân tố này bao gồm các biến như độ cao, kinh độ, vĩ độ trạm và giá trị trung bình khí hậu hoặc tần số tương đối trung bình khí hậu. Chúng ta sẽ cần giữ các thông tin này trong tệp số liệu trên máy, nơi có thể truy cập bởi  chương trình phát triển hoặc bởi chương trình dự báo. Việc thiết kế các tệp này và phần mềm hỗ trợ chúng phải cho phép truy cập hiệu quả bởi cả hai chương trình phát triển và dự báo và cho phép tệp có thể dễ dàng cập nhật. Chương trình cập nhật có thể có khả năng thêm vào hoặc thay đổi các hằng số trạm và thêm vào hay bỏ đi các trạm.

H. Chương trình phát triển


Trong nhiều chương trước, chúng ta đã xem xét các khía cạnh khác nhau của hệ thống phát triển. Nói chung, tiếp cận sử dụng trong phát triển phương trình sẽ xác định yêu cầu của phần mềm phát triển phương trình. Đối với tất cả các cách tiếp cận, chương trình phát triển sẽ cần đọc và xử lý các số liệu yếu tố và nhân tố, đọc bất kỳ một số liệu cần thiết nào khác (ví dụ hằng số trạm), nhận được các phương trình dự báo thống kê và viết các phương trình vào một tệp để các chương trình dự báo sử dụng sau này. Chương trình phát triển cũng phải có khả năng thao tác các chọn lọc khác nhau có sẵn trong quá trình phát triển. Thêm vào đó, chương trình cần đưa ra cho người phát triển các thông tin thích hợp liên quan tới chất lượng của các phương trình được tạo ra. 

I. Tệp phương trình


Trong phần lớn các trường hợp, cần có các tệp riêng biệt để chứa các phương trình dự báo. Các tệp này sau đó có thể được đọc bởi chương trình dự báo. Với một hệ thống có hạn chế nào đó, tất cả các phương trình có thể được đọc từ một tệp phương trình và được lưu trữ trong bộ nhớ ấn định cho chương trình dự báo. Để xử lý các phương trình, có thể cần một phương pháp đơn giản nhận dạng phương trình. Với những hệ thống dự báo lớn hơn, khi số lượng lớn phương trình được sử dụng, cần có các tệp phương trình phức tạp hơn. Trong những trường hợp này, chỉ một số giới hạn các phương trình có thể được đọc và xử lý bởi chương trình dự báo tại bất kỳ thời điểm nào. Thêm vào đó, phải sử dụng một kiểu nhận dạng phương trình phức tạp hơn. Chương trình dự báo cần biết phương trình nào cần xử lý và chúng được lưu trữ ở đâu trong tệp phương trình. Thông tin giám sát chỉ ra phương trình nào cần xử lý có thể được đọc từ một tệp riêng. Chương trình dự báo khi đó cần xác định và đọc các phương trình theo cách hiệu quả nhất có thể được. Để hiệu quả, các tệp chứa một thư mục hay mục lục là tốt nhất. Dạng tệp này cũng làm cho việc thêm, bớt hoặc thay đổi các phương trình dễ dàng hơn.

J. Chương trình dự báo


Chương trình dự báo là trung tâm của hệ thống thống kê nghiệp vụ. Cũng như với các tệp phương trình, hệ thống càng lớn thì chương trình càng phức tạp. Chương trình dự báo này phải đọc các tệp giám sát, các tệp phương trình và tệp dự báo mô hình động lực một cách hiệu quả. Chương trình cũng phải viết các dự báo mà nó tạo ra vào một cơ sở dữ liệu nơi các dự báo có thể được đọc bằng các phần mềm phổ biến. Với mỗi tệp đầu vào, chúng ta chỉ đọc các số liệu cần thiết và với thời gian ít nhất có thể. Thêm vào đó, chúng ta muốn hạn chế bất kỳ sự lặp lại một quá trình nào. Ví dụ, chúng ta không muốn chương trình của chúng ta đọc kết quả dự báo độ cao 1000 mb và 500 mb từ mô hình, việc tính độ dày lớp 1000-500 mb và nội suy tới một trạm tại mọi thời điểm nhân tố này sẽ có mặt trong một phương trình. Hơn nữa, sau khi độ dày lớp 1000-500 mb đã được tính, chúng ta muốn lưu trữ trường này trong bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài. Khi một phương trình cần nhân tố này, chương trình chỉ cần nội suy tới trạm yêu cầu. Không nên nhận xét rằng thiết kế của chương trình dự báo là hạn chế nếu hệ thống dự báo cung cấp hiệu quả một số lượng lớn các dự báo.

K. Cơ sở số liệu dự báo


Sau khi chúng ta đã phát triển các phương trình dự báo và có một hệ thống dự báo có thể đánh giá các phương trình dựa trên một cơ sở nghiệp vụ, chúng ta sẽ làm gì với các dự báo? Hiển nhiên là, chúng ta không muốn in mỗi dự báo như nó vừa được tính ra mà chúng ta muốn lưu trữ dự báo cho chương trình khác có thể đưa số liệu dự báo vào một thông điệp thuận tiện cho người sử dụng hay một sản phẩm đồ thị. Việc thiết kế những cơ sở dữ liệu này sẽ phụ thuộc vào số lượng các biến được dự báo. Nếu chỉ một số ít biến được dự báo và chỉ dự báo cho một số ít trạm và thời gian dự báo, khi đó việc thiết kế cơ sở dữ liệu dự báo không quan trọng. Tuy nhiên, nếu các dự báo được tạo ra bởi số lượng lớn biến thời tiết, trạm và thời gian dự báo thì việc thiết kế cơ sở dữ liệu dự báo trở nên rất quan trọng. Cả 2 chương trình tạo và viết các dự báo vào tệp và các chương trình truy cập các dự báo sau đó để tạo ra các thông điệp hoặc để tính toán các thống kê kiểm nghiệm phải có khả năng truy cập các tệp một cách hiệu quả.

L. Hậu xử lý


Tùy thuộc vào dạng của các phương trình được phát triển, chúng ta có thể cũng muốn kiểm tra các dự báo của chúng ta về sự phù hợp khí tượng hoặc sử dụng dự báo của chúng ta để tạo ra các dự báo cho các biến thời tiết khác. Ví dụ, giả sử rằng chúng ta đã phát triển được các phương trình để dự báo nhiệt độ và điểm sương. Mặc dù chúng ta có thể đồng thời tạo ra những phương trình này, vẫn có khả năng các dự báo nhiệt độ của chúng ta sẽ thấp hơn dự báo của điểm sương. Nếu vậy, chúng ta có thể áp dụng một vài thuật toán để điều chỉnh dự báo cho phù hợp. Để làm điều đó, chúng ta cần có một chương trình có khả năng đọc 2 dự báo từ cơ sở dữ liệu dự báo, tạo ra sự điều chỉnh khi cần thiết và viết dự báo trở lại cơ sở dữ liệu. Chúng ta cũng muốn tạo ra một dự báo độ ẩm tương đối mà có thể tính đơn giản từ dự báo nhiệt độ và điểm sương. Một lần nữa, điều này lại được thực hiện bằng một chương trình riêng biệt có thể chạy sau khi chương trình dự báo đã kết thúc. Chúng ta cũng sử dụng dạng chương trình này để chuyển các xác suất có điều kiện thành các xác suất không điều kiện hoặc để chuyển các dự báo thô về các độ lệch khỏi giá trị khí hậu. Trong trường hợp dự báo perfect prog, chúng ta có thể thu hẹp dự báo tới giá trị khí hậu mong muốn khi thời gian dự báo tăng lên. Trong tất cả những trường hợp này, sau khi chương trình dự báo kết thúc, các dự báo cần được biến đổi bởi các chương trình khác được gọi là chương trình hậu xử lý. Cũng như các chương trình khác, phần mềm chương trình nên được viết theo các mô đun nếu có thể.

M. Phổ biến dự báo


Sau khi quá trình hậu xử lý số liệu dự báo của chúng ta hoàn tất, các dự báo đã sẵn sàng để phổ biến cho người sử dụng. Có lẽ, người sử dụng các dự báo thống kê là các nhà khí tượng có thể dùng thông tin này cùng với sản phẩm đầu ra mô hình động lực, số liệu vệ tinh và các số liệu quan trắc được để tạo thành một dự báo “chính thức”. Mục tiêu chính của chúng ta là cố gắng đưa ra những chỉ dẫn có dạng đơn giản giúp cho nhà dự báo dễ sử dụng. Tất nhiên, chúng ta cũng phải quan tâm tới sự giới hạn của hệ thống phổ biến. ở Mỹ, các nhà dự báo ở Trung tâm quốc gia thích các sản phẩm đồ thị đưa ra cái nhìn toàn diện về thời tiết mong muốn trên quy mô quốc gia hơn trong khi những nhà dự báo ở các cơ quan địa phương lại thích các số liệu dự báo được cung cấp tại các trạm được định hướng bởi các ma trận dự báo.
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